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TÂM ĐỨC, niềm hy vọng mới của những người mắc bệnh tim 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 

                     

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động từ 01.01.1992 đã nhanh chóng là niềm hy vọng 

sống của biết bao người mắc bệnh tim cần mổ để được sống, cần điều trị nội khoa hiệu quả để sớm hồi 

phục. Vào cuối năm 1999, Viện Tim đã mổ mỗi năm hàng ngàn trường hợp, tỷ lệ thành công là 97,6% 

đã có nhiều ngàn người bệnh tim được cứu sống nhưng cũng đã có hơn 5.000 người bệnh tim cần mổ 

còn phải đợi chờ. Làm sao để nhanh chóng cứu người đã không ngừng thôi thúc Viện Tim chuyển 

giao kỹ thuật cho các Bệnh viện bạn cùng chia sẻ gánh nặng với Viện Tim, cùng mổ tim để kịp cứu 

người. 

Vào năm 2000, được sự khuyến khích của các vị Lãnh đạo thành phố, Sở Y tế và Bộ Y tế mong muốn 

Viện Tim hỗ trợ đào tạo, xây dựng thêm một Bệnh viện chuyên khoa tim hiện đại, cùng quy mô như 

Viện Tim để nâng công suất mổ cả nước lên gấp 3 lần công suất của Viện Tim. Từ mục đích cao đẹp 

đó và trên cơ sở chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa 

Thể thao ban hành trong Nghị định số 73/1999/NĐCP ngày 19/8/1999 của Chính phủ, Bệnh viện Tim 

Tâm Đức đã được hình thành. 

Ngày 27/10/2000 UBND thành phố Hồ Chí Minh qua công văn số 1641-VP-VX chỉ đạo Sở Y tế xem 

xét tạo điều kiện thành lập một Bệnh viện Tim tư nhân; Ngày 3/11/2000 Sở Y tế thành phố đã có ý 

kiến chỉ đạo Viện Tim hỗ trợ về đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Tim Tâm Đức; 

Ngày 17/5/2002 Đại hội cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức  gồm 8 thành 

viên với sự giúp đỡ của các Cố vấn: TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiếu, PGS. TS. BS. Phạm Nguyễn Vinh, 

BS. Phan Kim Phương và được sự ủng hộ nhiệt tình của GS. VS. Dương Quang Trung, GS. Alain 

Carpentier là những vị sáng lập nên Viện Tim, đã đặt những nền móng đầu tiên cho sự phát triển của 

Tâm Đức. 

Ngày 16/07/2002 Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103001109 cho  
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Céngty c6 phan Bénh vién Tim Tam Duc. Nam 2004 Bénh vién Tim Tam Dire thudc Cong ty c6 phan
Bénh vién Tim Tam Duc duoc khdi céng xay dung trén dién tich 10.000m2 tai sé 04 Nguyén Luong
Bang, P.Tan Pha, Quan 7, thanh ph6 H6é Chi Minh. Dién tich sir dung 17.984 m”, quy m6 180 giudng,
cé day du cac khoa:

« Khoa Kham diéu tri ngoai tra co kha nang kham va diéu tri méi ngay tir 300 dén 400 nguéi bénh
vé tim mach; vé chuyén Khoa Mat, Tai Mii Hong, Rang Ham Mat, San Phu khoa co lién quan van dé
tim mach,vé can lam sang va xét nghiém.

« Khoa Phau thuat tim va mach mau cé 72 giwong diéu tri va 2 phong m6 hién dai cé kha nang mé
4-6 ca /ngay , 1.000 dén 1.200 ca/nam véi cdc bénh ly Tim bam sinh, bénh van tim, bénh dong mach
vanh va cac bénh tim va mach mau khac.

« Khoa Héi stre ngoai tim mach co 15 gitong H6i strc sau m6 tim cé kha nang diéu tri hiéu qua
nhing truéng hop hau phau nang, cho nhitng bénh nhi rat nho tudi citing nhu nhig bénh nhan rat
nhiéutudi.

- Khoa H6istrc cap ctu ndi tim mach co 18 givdng, diéu tri cdp ctru va hdi strc tich cure cdc bénh
ly tim mach.

« Khéi Noi tim mach cé 80 giudng duoc t6 chic thanh 3 Khoa NTM 1,2,3, diéu tri ndi cdc bénhly
tim mach cing nhu nhiing bénh ly khac co lién quan dén tim mach, c6 Phong thim do chic nang tim
mach (Siéu 4m Tim, ECG gang strc), Phong thim do loan nhip, khao sat dién sinh ly tim dé chan doan
cat dét hoac cay dat cdc thiét bi diéu tri réi loan nhip tim va Khoa thong tim can thigép co kha nang
thong tim can thiép 5-6 truong hop méi ngay, diéu tri bénh ly mach vanh, bénh ly mach mau khac,
bénhly tim bam sinh va siéu 4m trong long mach (IVUS).
Bénh vién Tim Tam Ditc t6 chire don Vi Tiép tan chuyén nghiép, hudéng dan chu dao cho ngudi dén
kham bénh, cé nha hang phuc vu 4n ung va gidi khat lich sy, la noi cung cap thie 4n cho bénh nhan
diéu tri ndi tra cing nhu than nhan ngudi bénh véi nguén thyc pham dam bao chatlong, 1a noi cé thé
to chire héi nghi khoang 300 nguoi. Dac bigt Bénh vign Tim Tam Durco bai dap truc thang danh cho
truong hop cap ctu khan cap trong tuong lai khi diéu kién cho phép.

Sau 18 thang xay dung va hon 2 nam dao tao d6i ngti chuyén khoa ndi, ngoai khoa cho hon
100 bac si va y ta, Bénh vién Tim Tam Due da chinh thirc khanh thanh vao ngay 08/03/2006 va da
nhanh chong tré thanh niém hy vong mdi cua nhing ngudi mac bénh tim can mé dé duge séng, can
thong tim can thiép kip thoi, diéu tri loan nhip tién tién hoac diéu tri ndi khoa hiéu qua.

Bliaryar"1
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CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 
 

 Tên giao dịch : TAM DUC CARDIOLOGY HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY 

 Tên viết tắt :     TAM DUC CO. 

 Địa chỉ : Số 04 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Tel: (028) 54110025   Fax:  (028) 54110029 

 Website: www.tamduchearthospital.com.vn 

 Mã số doanh nghiệp: 0302668322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 16/7/2002; đăng 

ký thay đổi lần thứ 14 ngày 25/06/2015. 

 Vốn điều lệ: 155.520.000.000đồng (một trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng 

chẵn). 

 Người đại diện theo pháp luật của công ty :  

         TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU  Chủ tịch Hội đồng quản trị  
 

 Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Ðức là công ty đại chúng theo công văn số 08/UBCK-

QLPH ngày 17/01/2008 của UBCK Nhà nước. 

 Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức chính thức đăng ký giao dịch trên sàn Upcom qua 

quyết định số 65/QĐ-SGDHN do Tổng giám đốc SGDCK Hà nội cấp ngày 23/01/2017. Ngày giao 

dịch đầu tiên là 06.02.2017. Giá tham chiếu là 36.000 đồng/cổ phiếu. 

 Số lượng cổ phiếu: 15.552.000 cổ phiếu  

 Mệnh giá của cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu   
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II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

 1.   PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN: 

Từ 08/3/2006 đến 31/12/2021, sau 16 năm hoạt động Bệnh viện Tim Tâm Đức đã khám điều trị ngoại 

trú cho 1.155.266 người bệnh; điều trị nội trú 72.409 người bệnh trong đó gần 60% từ các tỉnh miền 

Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Đã mổ 10.640 trường hợp tim bẩm sinh, bệnh van tim 

và bệnh mạch vành; đã thông tim can thiệp cho 19.653 trường hợp; đã khảo sát điện sinh lý và đặt máy 

tạo nhịp cho 3.213 trường hợp. Đặc biệt trước kia những người nước ngoài làm việc tại Việt nam mắc 

bệnh tim thường phải được cấp cứu chuyển sang nước ngoài điều trị rất phức tạp, nguy hiểm và tốn 

kém. Những năm gần đây, người nước ngoài làm việc tại Việt nam (Mỹ, Pháp, Nga,Ý, Anh, Đức, 

Nhật, Hàn quốc, Ấn độ, Đài loan, Singapore, Lào, Campuchia...) có vấn đề về tim mạch đã đến Tâm 

Đức để cấp cứu, thông tim, điều trị loạn nhịp và mổ bắc cầu động mạch vành. 

 Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh, Bệnh viện Tim Tâm Ðức còn phải chăm lo cho những người 

nghèo để cho họ cũng có cơ hội được chữa trị. 

   Không chỉ những người có khả năng chi trả chi phí mới được mổ tại Bệnh viện Tim Tâm Ðức mà 

nơi đây còn là địa chỉ tin cậy để các Tổ chức từ thiện, Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo các tỉnh, Thành 

trong cả nước tin tưởng gởi các cháu bị bệnh tim bẩm sinh đến phẫu thuật. Tổng số bệnh nhân được 

phẫu thuật tim do các tổ chức và cá nhân từ thiện tài trợ chi phí từ lúc Bệnh viện bắt đầu hoạt động 

đến 31.12.2021 là 6.550 trường hợp chiếm tỷ lệ 62% tổng số bệnh nhân được mổ (6.550/10.640), với 

tổng số tiền được tài trợ lên đến trên 400 tỷ đồng.  

Bệnh viện luôn coi trọng công tác đào tạo chuyên môn, giúp đỡ y tế tuyến trước, tổ chức các khoá học 

về điện tâm đồ; chẩn đoán và điều trị loạn nhịp tim; định kỳ cử các bác sĩ  đứng đầu các Khoa về y tế 

cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh  cũng như các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long sinh 

hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về tim mạch. 
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GS. Alain Carpentier & TS.BS. Nguyén Ngoc Chiéu

TU VIEN TIM DEN TAM DUCTỪ VIỆN TIM ĐẾN TÂM ĐỨC

GS. Alain Carpentier & TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu



ThS.BS. Phan Kim Phuong, tu nghiép tai BV Broussais, Phap (1989-1991),
Phau thuat vién truéng phau thuat tim Vién tim (1992-2015),

Thanh vién H6i Phau thuat Long nguc Viét Nam, Nguyén Gidm doc Vién Tim

Sang ldp - Co van Chuyén m6n Bénh vién Tim Tam Dike

ThS.BS. Phan Kim Phương,  tu nghiệp tại BV Broussais, Pháp (1989-1991), 
Phẫu thuật viên trưởng phẫu thuật tim Viện tim (1992-2015), 

Thành viên Hội Phẫu thuật Lồng ngực Việt Nam, Nguyên Giám đốc Viện Tim

ThS.BS. Phan Kim Phương, 
Sáng lập - Cố vấn Chuyên môn Bệnh viện Tim Tâm Đức
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TS.BS. Tén That Minh TS.BS. Tén That Minh

Thanh vién Hi Nhip tim Chau A Thai tu nghiép tai BV Jean Rostang,Paris, Phap (1998-1999)
Binh duong (APHRS)

Chu tich H6i Nhip Hoc Tp. HCM
Chu tich trang cu Héi Nhip hoc Viét Nam

Giam déc Bénh vién Tim Tam Duc

TS.BS. Ton That Minh TS.BS. Tén That Minh

tai National Heart Center — Singapore (2000-2001)
bao cao tai H6i nghi thuong nién H6i Nhip tim

Chau A Thai Binh Duong (APHRS 2016)

TS.BS. Tôn Thất Minh
Thành viên Hội Nhịp tim Châu Á Thái

Bình dương (APHRS)
Chủ tịch Hội Nhịp Học Tp. HCM

Chủ tịch trúng cử Hội Nhịp học Việt Nam
Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức

TS.BS. Tôn Thất Minh 
tại National Heart Center – Singapore (2000-2001)

TS.BS. Tôn Thất Minh 
tu nghiệp tại BV Jean Rostang, Paris, Pháp (1998-1999)

TS.BS. Tôn Thất Minh 
báo cáo tại Hội nghị thường niên Hội Nhịp tim

Châu Á Thái Bình Dương (APHRS 2016)



TS.BS. Chu Trong Hiép
Tu nghiép tai BV Georges Pompidou, Paris, Phap (2002-2003)

Uy vién Ban Chap hanh H6i phau thuattim mach léng nguc
Viét Nam va Tp. HCM

H6ivién H6i tim mach Viét Nam

TS.BS. Chu Trong Hiép
Giam doc Ngoai Tim Mach Bénh vién Tim Tam Duc

TS.BS. Chu Trọng Hiệp
Tu nghiệp tại BV Georges Pompidou, Paris, Pháp (2002-2003)
Ủy viên Ban Chấp hành Hội phẫu thuật tim mạch lồng ngực

Việt Nam và Tp. HCM
Hội viên Hội tim mạch Việt Nam

TS.BS. Chu Trọng Hiệp
Giám đốc Ngoại Tim Mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức
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TS.BS. Dinh Duc Huy
Thanh vién H6i can thiép tim mach Hoa ky (SCAT)

Thanh vién H6i tim mach can thiép Chau A
Thai Binh duong (APSIC)

Thanh vién H6i Tim mach Can thiép Tp. HCM
Thanh vién H6i Tim mach Canthiép Viét nam

Gidm déc N6i tim mach Bénh vién Tim Tam Dirc

TS.BS. Dinh Direc Huy
tu nghiép tai Vién Tim Mach Quéc gia Malaysia

(Institut Jantung Negara) (2004-2005)
bao cao tai Hdi nghi Thuong nién vé Tim mach

Can thigép Malaysia (Malaysia Live 2018)

IS: MANAGEMENT & PREWENTIOI

, Views

TS.BS. Dinh Dic Huy,
d6ng chu toa H6i nghi thuong nién Thongtim can thiép Chau A

(Co-course Director - 18t Asian ACC) 2017

TS.BS. Đinh Đức Huy, 
đồng chủ tọa Hội nghị thường niên Thông tim can thiệp Châu Á 

(Co-course Director - 1st Asian ACC) 2017

TS.BS. Đinh Đức Huy
tu nghiệp tại Viện Tim Mạch Quốc gia Malaysia 

(Institut Jantung Negara) (2004-2005)
báo cáo tại Hội nghị Thường niên về Tim mạch

Can thiệp Malaysia (Malaysia Live 2018)

TS.BS. Đinh Đức Huy
Thành viên Hội can thiệp tim mạch Hoa kỳ (SCAI)

Thành viên Hội tim mạch can thiệp Châu Á 
Thái Bình dương (APSIC)

Thành viên Hội Tim mạch Can thiệp Tp. HCM
Thành viên Hội Tim mạch Can thiệp Việt nam

Giám đốc Nội tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức



ThS.BS. Nguyén Huynh Khuong,
Tu nghiép tai Vién Tim Mach Quéc gia Malaysia

(Institut Jantung Negara) (2006-2007)
Thanh vién H6i Tim mach Can thiép Viét nam

Pho Gidm doc Théng tim can thiép va Bénh ly mach mau
Bénh vién Tim Tam Duc

ThS.BS. Nguyén Huynh Khuong
Bao cao tai H6i nghi thuong nién Thong tim can

thiép Chau A (Speaker- 1st Asian ECC) 2017

ThS.BS. Nguyễn Huỳnh Khương, 
Tu nghiệp tại Viện Tim Mạch Quốc gia Malaysia 

(Institut Jantung Negara) (2006-2007) 
Thành viên Hội Tim mạch Can thiệp Việt nam

Phó Giám đốc Thông tim can thiệp và Bệnh lý mạch máu
Bệnh viện Tim Tâm Đức

ThS.BS. Nguyễn Huỳnh Khương
Báo cáo tại Hội nghị thường niên Thông tim can 

thiệp Châu Á (Speaker- 1st Asian ECC) 2017
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PGS.TS.BS. Nguyén Thi Bich Dao

Pho Chu tich H6i N6i tiét-Dai thao duong Viét nam
Pho chu tich Héi Dai thao duong va N6i tiét Tp HCM

Pho chu tich Hdi Loang xuong Tp HCM
Uy vién Ban chap hanh hdi Vietspen Viet Nam

Pho Gidm doc Noi tiét-Chuyén hoa & Dinh duéng Bénh vién Tim Tam Pirc

AstraZeneca

Uc ché SGLT2 trong ky nguyén diéu tri mdi.7 eeA Aw
TREN RBENH NHAN HAITHAO HBUONG TIP 2

TP HCM, Chu nhat, ngay 10/03/2019

PGS.TS.BS. Nguyén Thi Bich Dao
Chu toa, déng chu toa, bao cao vién tai cac hdi thao chuyén nganh tai Viét nam

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào
Phó Chủ tịch Hội Nội tiết-Đái tháo đường Việt nam

Phó chủ tịch Hội Đái tháo đường và Nội tiết Tp HCM
Phó chủ tịch Hội Loãng xương Tp HCM

Uỷ viên Ban chấp hành hội Vietspen Viet Nam
Phó Giám đốc Nội tiết-Chuyển hóa & Dinh dưỡng Bệnh viện Tim Tâm Đức

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào
Chủ tọa, đồng chủ tọa, báo cáo viên tại các hội thảo chuyên ngành tại Việt nam



INE
Atrial Fibor

BS.CKI D6 Van Buu Dan
H6i nghi ky niém 20 nam thanh tuu cat dot tai

Dai Loan

BS. CKL D6 Van Bitu Dan
Thanh vién Ban Chap Hanh HGi nhip tim TpHCM

Thanh vién Ban chap hanh phan héi nhip hoc Viét Nam
Thanh vién phanban Thiét bi diéu tri loan nhip cua H6i

Nhip tim Chau A Thai Binh Duong
(Device subcommittee of APHRS)

Tong Gidm doc - Phé Gidm doc Dién sinh ly tim
Bénh vién Tim Tam Duc

BS.CKI D6 Van Bitu Dan

. Thanhvién cao cap HGi Nhip tim Hoa Ky
BS. CKI Do Van Buu Dan tu nghiép tai (FHRS) 2017

Université Segalen de Bordeaux 2, Phap (2004)
BS. CKI Đỗ Văn Bửu Đan tu nghiệp tại

Université Segalen de Bordeaux 2, Pháp (2004)

BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan
Thành viên cao cấp Hội Nhịp tim Hoa Kỳ

(FHRS) 2017

BS. CKI. Đỗ Văn Bửu Đan
Thành viên Ban Chấp Hành Hội nhịp tim TpHCM 

Thành viên Ban chấp hành phân hội nhịp học Việt Nam
Thành viên phân ban Thiết bị điều trị loạn nhịp của Hội 

Nhịp tim Châu Á Thái Bình Dương
(Device subcommittee of APHRS)

Tổng Giám đốc - Phó Giám đốc Điện sinh lý tim
Bệnh viện Tim Tâm Đức

BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan
Hội nghị kỷ niệm 20 năm thành tựu cắt đốt tại 

Đài Loan



 

2. PHÁT TRIỂN CƠ SỞ: 

Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được xây dựng 17.322 m
2
 trên diện tích 10.000m

2
 do UBND TP giao 

đất sử dụng trong 50 năm, khánh thành ngày 08/03/2006. 

Ngày 03/02/2005, Tâm Đức được UBND TP cho thuê thêm có trả tiền sử dụng đất hàng năm  5.000 

m
2 

ở khu vực phía sau liền kề để mở rộng cơ sở để xứng tầm khu vực 

Ngày 18/09/2009, Bệnh viện Tim Tâm Đức được phép xây dựng khu vực phía sau gồm 8 tầng , 

diện tích sàn xây dựng: 7.067m
2
 để phát triển thêm 2 khu hồi sức nội và ngoại với 40 giường hồi 

sức; 2 phòng can thiệp tim mạch; 1 phòng khám số 2 có khả năng khám và điều trị ngoại trú cho 

250 bệnh nhân/ngày và 3 Khoa điều trị mới với 80 giường. 

Dự án đã được khởi công ngày 21/06/2010, hoàn thành vào cuối tháng 9/2011, hoạt động từ tháng 

10.2011. 

Đến nay, Tâm Đức có 2 khu khám ngoại trú, 236 giường nội trú, 6 Khoa điều trị nội và ngoại tim 

mạch, khu khám bệnh, điều trị và hồi sức đặc biệt, 2 phòng Thông tim can thiệp, 1 Phòng điện sinh 

lý tim, 3 phòng mổ, cấp cứu và 2 khoa Hồi sức tim mạch, 1 phòng chụp X Quang cắt lớp (MSCT), 

1 phòng nội soi tiêu hoá. 

3. PHÁT TRIỂN VỐN ĐIỀU LỆ:  

Công ty được thành lập ngày 16/07/2002 vốn điều lệ ban đầu là 28,9 tỷ đồng. 

Đã có 2 đợt tăng vốn điều lệ trong các năm 2004 và 2007 theo các nghị quyết của Đại Hội Cổ 

Đông. 

Ngày 24/04/2010, Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua nghị quyết tăng vốn góp thêm 25,92 

tỷ đồng từ các cổ đông hiện hữu. Ngày 12/01/2011, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu 

(theo Giấy chứng nhận chào bán số 733/UBCK-GCN ngày 16/11/2010 của UBCKNN), vốn điều lệ 

hiện nay là 155,52 tỷ đồng. Tổng số cổ đông đến ngày 31.12.2020 là 257, có 13 cổ đông cá nhân 

nước ngoài, sở hữu 74.500 cổ phiếu, chiếm 0,47% vốn điều lệ; 4 cổ đông tố chức nước ngoài, sở 

hữu 122.600 cổ phiếu, chiếm 0,78% vốn điều lệ. 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƢỞNG VỀ VỐN GÓP CỦA CỔ ĐÔNG  Đơn vị : triệu đồng

  

    

 
                 16/07/2002            16/04/2004              29/07/2007            12/01/2011 
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Phẫu thuật tim hở tại TÂM ĐỨC 

BS. Phan Kim Phương, phẫu thuật viên tim, nguyên Giám đốc Viện tim Tp. HCM 

Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Tim Tâm Đức 
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Phần II 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÂM ĐỨC NĂM 2021 

KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC NĂM 2022  

 

 
 

 

 

 



 

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021. 

I. KẾT THÚC KẾ HOẠCH 2020, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2021  

1. Báo cáo tài chánh niên độ 2020 ngày 05.03.2021 

2. Kiểm toán báo cáo tài chánh niên độ 2019 do Công Ty Kiểm Toán AISC thực hiện ngày   

05.03.2021, kết quả tốt 

3. Ban kiểm soát làm việc với lãnh đạo Công Ty về kết quả hoạt động năm 2020 vào ngày  

23.03.2021 nhất trí với kết quả hoạt động và việc thực hiện qui trình quản lý của Công 

Ty. 

4. Đánh giá về sức khỏe tài chánh của Công Ty do Thạc sỹ Phạm Anh Dũng, Thành viên 

Hội Đồng Quản Trị giám sát về tài chánh và một chuyên gia tài chánh độc lập đều cho 

thấy sức khỏe tài chánh của Tâm Đức tốt. 

5. Xây dựng kế hoạch 2021: 

 Về chuyên môn: 

 Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn về dịch Covid 19 và biến động 

nhân sự nên các chỉ tiêu chuyên môn giữ ở mức tương đương 2020..  

 Thông tim can thiệp và Điện sinh lý tim phải đạt trên 1.500.  

 Về mổ tim: vì hiện nay số trung tâm mổ tim ở thành phố và cả nước cao hơn 

nhiều so với các năm trước đó. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch Covid, Tâm 

Đức xác định kế hoạch mổ tim của 2021 là mức 300, trong đó 60% là trẻ em 

nghèo cần tài trợ. 

 Về nhân sự: 

 Chủ yếu sẽ chỉ là tuyển dụng thay thế nhân viên nghỉ việc và cho các hoạt động 

mới. Tiếp tục đào tạo trong nước và ngoài nước. 

 Lương tối thiểu vùng tăng theo qui định nên lương và mức đóng BHXH cao 

hơn. Do đó, tổng quỹ lương sẽ phải tăng    

 Tâm Đức bảo đảm thưởng cuối năm khi hoàn thành kế hoạch ít nhất là 2 tháng 

lương cơ bản. 

 Về tài chánh: 

Năm 2021 các chi phí đều cao hơn năm trước và dịch bệnh Covid19 còn rất 

phức tạp. Do đó, Tâm Đức phải luôn luôn tuân thủ quy định về tiết kiệm mới có 

thể đạt kết quả tài chánh khả quan 

 

II. CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021 

Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên thứ 2 năm 2021 ngày 03.03 2021 để thông qua kết quả hoạt 

động 2020, kế hoạch 2021, và chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị ngày 03.03.2021 đã thông qua đánh giá hoạt động năm 

2020 và xác định kế hoạch năm 2021 về chuyên môn và về tài chánh ở mức tương đương 

năm 2020.  

Tổng doanh thu  : 575 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế   : 61 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế   : 54 tỷ đồng. 

Cổ tức     : 28%/mệnh giá. 

Tuy nhiên, thời điểm này dịch Covid phát triển nhanh, hoạt động của Bệnh viện sụt giảm 

nhanh chóng, vì vậy, Kế hoạch Tâm Đức 2021 sẽ phải điều chỉnh ở thời điểm sát Đại hội, 

trình Đại hội Cổ đông 2021 thông qua. 
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III. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2021 NGÀY 24.04.2021: 

 Tổng số cổ đông chốt danh sách ngày 26.03.2021: 267 

 Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 133 

 Tổng số cổ phần tham dự đại hội:  13.469.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,61% 

 Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông ngày 24.04.2021: 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 24.04.2021: 

1.   Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020, báo cáo kiểm toán niên độ 2020 

(100%)  

2.   Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2020. (100%) 

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020. Mức chi trả cổ tức 2020 là 

28%/mệnh giá. (100%) 

4.  Thông qua đề xuất uỷ quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chánh 

niên độ 2021 (100%) 

5.  Thông qua kế hoạch Tâm Đức 2021 (100%) 

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 15 năm. Đội ngũ lãnh 

đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục đào tạo sau 

đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa. 

Về chuyên môn: Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn về dịch Covid 19 

và biến động nhân sự nên các chỉ tiêu chuyên môn giữ ở mức tương đương 2020. 

Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương 2020. Phẫu thuật tim phải đạt 

300, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.500. 

Về tài chính: vì những khó khăn nêu trên nên các chỉ tiêu tài chính nên ở mức:  

Tổng doanh thu    550 tỷ đồng  

Lợi nhuận trước thuế    55 tỷ đồng  

Lợi nhuận sau thuế    49 tỷ đồng  

Cổ tức      26%/mệnh giá 

6. Thông qua kế hoạch trích quỹ 2021 (100%) 

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 (100%) 

 
Đường vào Bệnh viện Tim Tâm Đức 
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IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 24.04.2021: 

Năm 2021, Hội Đồng Quản Trị đã họp 4 phiên như sau: 

 Hội Đồng Quản Trị NKVI đã họp ngày 02.06.2021 nhằm Tái cấu trúc cơ cấu nhân sự Tâm 

Đức để hoạt động hiệu quả hơn. Tỷ lệ tham dự: 4/5 

 Hội Đồng Quản Trị NKVI đã họp ngày 08.06.2021 nhằm Quyết định chọn Tổng Giám đốc 

mới của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức. Tỷ lệ tham dự: 5/5 

 Hội Đồng Quản Trị NKVI đã họp ngày 15.06.2021 nhằm Quyết định thông qua phương án 

vay vốn của Ngân hàng TMCP Việt nam – Chi Nhánh Nam Sài gòn. Tỷ lệ tham dự: 4/5 

 Hội Đồng Quản Trị NKVI đã họp ngày 16.08.2021 nhằm Quyết định tạm hoãn chi cổ tức 

đợt 1 năm 2021. Tỷ lệ tham dự: 5/5 

 Hội Đồng Quản Trị NKVI đã họp ngày 21.01.2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 

2021, chuẩn bị kế hoạch năm 2022. Tỷ lệ tham dự: 5/5 

 Hội Đồng Quản Trị NKVI đã họp ngày 08.03.2021 đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 

chuẩn bị kế hoạch 2022 và tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2022. Tỷ lệ tham dự: 4/4 

Cổ tức từ 2011-2020: 

Năm 2011: cổ tức cả năm là 26%/mệnh giá. Tạm ứng đợt 1: 10% ngày 20.08.2011; tạm 

ứng đợt 2: 10% ngày 10.01.2012; đợt 3: 6% ngày 10.05.2012. 

Năm 2012 : cổ tức cả năm là 26%/mệnh giá. Tạm ứng đợt 1: 10% ngày 28.08.2012; tạm 

ứng đợt 2: 10% ngày 28.12.2012; đợt 3: 6% ngày 11.05.2013. 

Năm 2013 : cổ tức cả năm là 26%/mệnh giá. Tạm ứng đợt 1: 10% ngày 22.08.2013; tạm 

ứng đợt 2: 10% ngày 14.01.2014; đợt 3: 6% chi vào ngày 12.05.2014. 

Năm 2014 : cổ tức cả năm là 30%/mệnh giá. Tạm ứng đợt 1: 10% ngày 15.08.2014; tạm 

ứng đợt 2: 10% ngày 20.01.2015; đợt 3: 10% chi vào ngày 22.05.2015. 

Năm 2015: cổ tức cả năm là 30%/mệnh giá. Tạm ứng đợt 1: 10% ngày 18.08.2015; tạm 

ứng đợt 2: 10% ngày 21.12.2015; đợt 3: 10% chi vào ngày 20.05.2016. 

Năm 2016: cổ tức cả năm là 30%/mệnh giá. Tạm ứng cổ tức đợt 1: 10% mệnh giá vào 

ngày 15.08.2016, tạm ứng cổ tức đợt 2: là 10%/ mệnh giá vào ngày 12.12.2016 đợt 3: 

10%/mệnh giá chi vào ngày 29.05.2017. 

Năm 2017: cổ tức cả năm là 33%/mệnh giá. Tạm ứng cổ tức đợt 1 là 10%/mệnh giá vào 

ngày 16.08.2017, cổ tức đợt 2 là 10%/mệnh giá vào ngày 19.01.2018. đợt 3: 13%/mệnh 

giá chi vào ngày 23.05.2018 

Năm 2018: cổ tức cả năm là 33%/mệnh giá. Tạm ứng cổ tức đợt 1 là 11%/mệnh giá vào 

ngày 08.08.2018, cổ tức đợt 2 là 11%/mệnh giá vào ngày 21.01.2019, đợt 3 là 11%/mệnh 

giá vào ngày 24.05.2019. 

Năm 2019: Mức cổ tức 2019 chi trả theo nghị quyết ĐHCĐ 27.04.2019 là 33%/mệnh 

giá. Tâm Đức đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 11%/mệnh giá vào ngày 21.08.2019, cổ tức đợt 

2 là 11%/mệnh giá vào ngày 21.11.2019, đợt 3 là 11%/mệnh giá vào ngày 26.05.2020. 

Năm 2020: Mức cổ tức 2020 chi trả theo nghị quyết ĐHCĐ 24.04.2021 là 28%/mệnh 

giá. Tâm Đức đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 6%/mệnh giá vào ngày 18.08.2020, tạm ứng cổ 

tức đợt 2 là 8%/mệnh giá vào ngày 15.01.2021, đợt 3 là 14%/mệnh giá vào ngày 

24.05.2021. 

 

V. VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN: 

Theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16.11.2020 về công bố thông tin của Ủy Ban Chứng 

Khoán, Tâm Đức đã công bố theo qui định trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện, cổng 

thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán và gửi Ủy Ban Chứng Khoán, cổng thông tin 

điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán và gửi Sở Giao dịch Chứng khoán. 

Ngày 09.03.2022, Tâm Đức đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 

tham dự Đại Hội Cổ Đông ngày 28.04.2022. 9 



 

 

 

 

 

Đường vào cấp cứu TÂM ĐỨC 

 

 

 

 

Bệnh viện Tim Tâm Đức, khu vực mới xây dựng 2012 
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B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  

 

1. VỀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ : 

1.1.  CƠ CẤU TỔ CHỨC  

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức hoạt động  theo Luật Doanh nghiệp năm 2000, lần lượt 

được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2005, và Luật Doanh nghiệp năm 2014, các Luật khác có 

liên quan và Điều lệ của công ty. Hiện nay Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức có:  

Bệnh viện Tim Tâm Đức số 04 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh.  

1.2.  NHÂN SỰ 

1.2.1 NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO:  

1. SÁNG LẬP . CỐ VẤN TÂM ĐỨC: 

1. TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiếu 

2. ThS.BS. Phan Kim Phương 

 
2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  

1. TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiếu Chủ tịch  

2. TS.BS. Chu Trọng Hiệp  Thành viên  

3. ThS. Phạm Anh Dũng Thành viên  

4. BS. CKI. Phạm Bích Xuân Thành viên  

5. DS.CKII. Thân Thị Thu Vân Thành viên 

 
3. BAN GIÁM ĐỐC 

1. BS. CKI Đỗ Văn Bửu Đan Tổng Giám Đốc- Phó Giám đốc Điện sinh lý tim 

2. TS. BS. Tôn Thất Minh Giám Đốc Bệnh viện 

3. TS.BS. Chu Trọng Hiệp  Giám Đốc Ngoại tim mạch 

4. BS. Đinh Đức Huy  Giám Đốc Nội tim mạch 

5. BS. Phạm Bích Xuân Giám Đốc Đối Ngoại 

6. ThS. Phan Thị Thanh Nga Giám Đốc Tài Chính-Kế toán trưởng 

7. PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào  Phó Giám Đốc phụ trách Nội tiết-Chuyển hoá & Dinh dưỡng 

8. ThS.BS. Nguyễn Huỳnh Khương Phó Giám Đốc – Thông tim can thiệp và Bệnh lý mạch máu 

9. BS. CKII Lý Huy Khanh Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp 

10. ThS.BS. Ngô Thị Kim Ánh Phó Giám đốc Khám bệnh & Điều trị ngoại trú 

11. BS.CKII Thái Minh Thiện Phó Giám đốc Cấp cứu & Hồi sức Nội tim mạch 

12. CN. Nguyễn Ngọc An Khôi Phó Giám Đốc Quản lý Chất lượng Bệnh viện 

13. CN. Trương Thị Mai Lan Phó Giám Đốc Hành chánh 

14. CN. Trần Thị Thanh Nhàn Phó Giám Đốc Quản trị và Tổ chức nhân sự  

                                                 
4. BAN KIỂM SOÁT  

1.    CN. Vương Thị Quỳnh Anh Trưởng Ban  

2.    Bà. Bùi Thúy  Kiều      Thành viên  

3.    BS. Nguyễn Nhị Phương       Thành viên 
 

1.2.2. NHÂN SỰ: 

Tổng số nhân viên tại thời điểm 31/12/2021 là: 496 người, thành phần như sau: 

Stt Chức danh 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tỷ lệ % 

1 Phó Giáo sư 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0.38 

2 Tiến sĩ 2 2 3 3 3 3 3 4 4 0.76 

3 Thạc sĩ y khoa 12 13 14 17 17 20 21 25 21 4.36 

4 Chuyên khoa I 16 16 22 21 20 19 29 32 19 
4.36 
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5 Chuyên khoa II  2 4 4 6 9 9 8 7 1.14 

6 Bác sĩ 64 64 58 54 50 46 33 22 17 3.60 

7 Thạc sĩ dược khoa      1 1 1 0 0.19 

8 Dược sĩ 4 4 4 5 5 5 5 6 5 0.95 

9 Dược cao đẳng       1 2 5 0.38 

10 Dược trung cấp 18 18 20 20 20 21 21 20 13 3.41 

11 Dược tá 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0.19 

12 Điều dưỡng 201 201 213 209 216 237 234 227 177 40.53 

13 KTV 30 31 33 35 35 36 37 36 33 6.44 

14 Trợ thủ nha 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0.00 

15 Y công 61 61 62 63 60 69 75 75 65 12.12 

16 Thạc sĩ khác     1 1 2 3 2 0.57 

17 Đại học khác 28 25 27 35 36 36 38 39 33 7.20 

18 Cao đẳng 10 8 8 8 7 9 9 12 12 1.52 

19 Trung cấp 19 20 20 18 17 20 17 16 14 2.65 

20 Khác 58 53 54 54 58 53 51 52 67 9.28 

Tổng số 529 525 549 553 558 592 592 584 496 100 

 

Năm 2021 có nhiều biến động quan trọng về nhân sự do hấp lực bất thường của một bệnh viện tư mới, 

sự sắp xếp lại cơ cấu hoạt động phù hợp và tình hình dịch bệnh Covid 19.  

Tổng số nhân sự tháng 12.2021: 496, giảm 15% so với năm 2020 (496/584). Trong đó, bác sĩ giảm 

26% (69/93), điều dưỡng giảm 20% (210/263) 

Tổng số bác sĩ: 69, đã giảm 26% so với năm 2020 (69/93). 75% là bác sĩ sau đại học. 

Tổng số điều dưỡng và kỹ thuật viên: 210, đã giảm 20% so với năm 2020 (210/263). 34% là điều 

dưỡng sau đại học. 

Tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ là 3 (210/69=3), cao hơn tiêu chuẩn 2,5.   

1.3. BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NHÂN VIÊN : 

Đến 31/12/2021, 466 nhân viên được đóng BHXH 

Tổng số tiền trích nộp BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 là 11.564.287.204 đồng 

(Trong đó Công ty đóng 7.742.534.928 đồng (67,40%), người lao động đóng 3.821.572.276 đồng 

(32,60%)) 
 

1.4. LƢƠNG THƢỞNG : 

 Đơn vị tính: đồng 

Năm  Tổng quỹ lƣơng Tổng chi phí  Tỷ lệ %  

2015 90.578.564.688 385.658.363.692 23,4% 

2016 96.397.450.849 417.499.744.788 23,1% 

2017 114.955.958.436 474.443.648.318 24,2% 

2018 126.137.241.478 509.763.277.451   24,7% 

2019 144.670.838.533 576.901.449.490 25,0% 

2020 129.751.596.701 513.361.730.442 25,3% 

2021 110.090.672.126 421.227.684.822 26,1% 

Tổng quỹ lương năm 2021 là 110 tỷ, giảm nhiều là do dịch bệnh Covid  
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2. VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN: 

Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn, đặc biệt vì dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp 

và kéo dài, ảnh hưởng nặng đến công suất hoạt động của Tâm Đức. Vì vậy Bệnh viện Tim Tâm 

Đức không thể đạt kế hoạch năm 2021. 

2.1. KHU KHÁM BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CỦA BỆNH VIỆN 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Khám tim 82.470 82.076 76.459 79.095 

       

83.328     86.808     91.025  

   

74.868  
   

46,450  

Khám chuyên gia  theo yêu cầu 32.566 31.828 29.816 
         

31.246  
       

32.712     38.803     38.615  
   

29.914  
   

18,614  

Khám thường quy 48.642 50.248 46.643 

         

47.849  

       

50.616     48.005     47.420  

   

35.870  
   

18,822  

Khám khu VIP                  4.990  
     

9.084  
     

9,014  

Hội chẩn ngoại 721 530 540 

              

356  

            

494          431          347  

        

230  
          

84  

Hội chẩn nội 701 709 741 

              

667  

            

419          426          305  

        

202  
          

47  

Khám RHM 2.831 2.494 1.734 

           

1.509  

         

1.402       1.538       1.733  

     

1.306  
        

326  

Khám TMH 2.439 2.357 2.477 

           

2.494  

         

2.327       2.161       1.791  

     

1.080  
        

255  

Khám mắt 2.440 2.282 2.315 

           

2.040  

         

1.430       1.260       1.188  

        

770  
        

240  

Khám phụ khoa 500 529 736 

              

608  

            

516          498             -    

           

-    
           

-    

Khám nội thận   19 0   

               

-               -               -    

           

-    
           

-    

Khám nội thần kinh   65 7   

               

-               -               -    

           

-    
           

-    

Khám nội tiết   192 942 
              

995  
         

1.201       1.269       1.495  
     

1.190  
        

601  

Khám nam khoa       

                

66  

              

39              6              4  

           

-    
           

-    

Nội tổng quát     647 

           

2.987  

         

2.816       1.776       1.537  

        

795  
        

260  

Khám nhi     124 
              

505  
            

434          301          212  
          

96  
          

23  

Khám sức khoẻ tổng quát     473 

              

844  

            

672             -      

           

-      

Tổng cộng     92.102     91.253     87.195  

         

92.166  

        

95.078      96.474    104.627  

    

80.537  

    

48,286  

Khám bệnh năm 2021 chỉ đạt được 60%  so với 2020 (48.206/80.537). 

Người bệnh không đến được Tâm Đức trong các tháng 6,7,8,9 khi dịch Covid 19 tăng cao. Có ngày 

chỉ có 60 người bệnh so với hơn 300 người bệnh lúc bình thường. 

Biểu đồ 01: Số lƣợt bệnh nhân khám bình quân/ngày từ 2010 đến 2021 
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2.2.  ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ: 

 

a. Bệnh nhân nhập viện: 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

TPHCM 2.176    45   2.458  46 2.617 48 2.854 52 2.545 51 1.702 41 1,681 57 

Tỉnh phía Nam 2.048    42   2.285  42 2.319 42 2.139 39 2.770 40 2.022 49 1,049 35 

Tỉnh miền Trung    336      7     339  6 309 6 319 6 349 6 308 8 146 5 

Tỉnh phía Bắc    266     5        32  1 22 0 16 0 32 0 13 0 4 0 

Nước  ngoài      20      1      278  5 218 4 187 3 224 3 75 2 74 3 

Cộng 4.846  100   5.392  100  5.485  100  

    

5.515  

     

100  

     

5.920  

     

100  

   

4.120  

   

100    2,954  

   

100  

 

 

 

Cấp cứu ngoại viện 

Năm 2021 giảm 28% so với 2020 (2.954/4.120) và giảm 50% so với 2019 (2.954/5.920) 

Bệnh nhân của Tâm Đức chủ yếu ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bệnh nhân là người nước 

ngoài nhiều quốc tịch đã khám ở Tâm Đức tăng dần qua các năm. 2018: 1.459; năm 2019: 2.671; năm 

2020: 1185; năm 2021: 1.064. Bệnh nhân là người nước ngoài đến điều trị nội trú 74 trường hợp, 

chiếm 3% bệnh nhân nội trú của Tâm Đức, bao gồm Úc, Campuchia, Hàn quốc, Ý, Trung quốc, Ấn 

độ, Phần Lan, Mỹ, Nga, Đài Loan.  

Khu Khám Điều trị Đặc biệt và Hồi sức Đặc biệt đã được thành lập tháng 10.2018 nhằm đáp ứng yêu 

cầu của những người bệnh là người Việt nam ở nước ngoài và bệnh nhân người nước ngoài muốn 

được khám, điều trị và chăm sóc chất lượng cao đã có kết quả rất tốt, nâng cao uy tín của Tâm Đức. 

b. Tổng số ngày nằm viện 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng số ngày nằm viện    45.101     41.163  

    

39.579  

    

39.460  

   

41.002  

   

45.121  

   

43.359  44.570 32.356 24.848 

 

Tổng số ngày nằm viện năm 2021 giảm 23% so với năm 2020 (24.848/32.356), giảm 45% so với năm 

2019 (24.848/44.570) 15 



 

c. Số ngày điều trị trung bình 

 

Khoa 
Số ngày điều trị trung bình 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nội tim mạch 1 5,3 5,2 5,2 5,9 5,3 4,9 4,85 5,08 4,55 4.56 

Điều trị đặc biệt               4,56 4,7 5.55 

Nội tim mạch 2 4,6 4,7 4,7 4,7 3,3 6,73 3,58 3,79 3,88 5.28 

Nội tim mạch 3 6 5,9 6 6,5 6,5 6,93 4,89 5,3 5,82 5.87 

Nội tim mạch 4 6,4 6,1 6,8 7,2 7,2 7,75 5,21 6,39 7,07 8.68 

Nội tim mạch 5 5,4 5 5 5,6 6,5 10,34 6,13 6,95 7,22 8.49 

Nội tim mạch - mạch máu 5 5 5,1 4,7 4,5 5,31 3,94 4,27 4,66 5.75 

Hồi sức cấp cứu nội tim mạch 3,8 3,97 4,1 3,62 3,9 5,7 5,14 6,74 7,64 9 

Cấp cứu           4,7 3,54 3,95 1,45 1.23 

Ngoại tim mạch 6,7 6,1 6,7 6,5 6,7 15,94 5,9 11,33 9,9 9.33 

Hồi sức cấp cứu ngoại tim mạch 2,4 2,66 3,4 3,62 3 4,02 3,02 3,72 4,64 6.3 

 

Số ngày điều trị trung bình ổn định qua các năm. Số ngày điều trị trung bình của Khối nội từ 5-7 ngày,  

Ngoại tim mạch là 9 ngày, Hồi sức ngoại là 6 ngày. Ngày điều trị trung bình ở Hồi sức ngoại tặng là 

do những năm sau này, trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh đến Tâm Đức đa số là các trường hợp rất nặng. 

 

Biểu đồ 02: Số bệnh nhân nằm viện bình quân/ngày từ 2010 đến 2021 

 

 

Tổng số ngày nằm viện giảm rất sâu trong năm có dịch covid 19, đặc biệt vào các tháng 6,7,8,9,10 của 

năm 2021. 
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Khu khám Điều trị Đặc biệt 

 

Bệnh nhân người nước ngoài
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Khu Điều trị Đặc biệt 

18 



 

 

d. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh 

 

Khoa 
Tỷ lệ sử dụng giƣờng (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nội tim mạch 1 44 43 43 40 44 35 37 44 41 27 

Điều trị đặc biệt               53 24 27 

Nội tim mạch 2 55 52 52 43 36 50 44 39 30 38 

Nội tim mạch 3 33 29 28 34 39 41 42 44 39 23 

Nội tim mạch 4 43 41 42 44 45 51 46 50 51 53 

Nội tim mạch 5 28 30 32 40 57 66 45 51 35 18 

Nội tim mạch - mạch máu 43 48 40 38 42 40 44 42 33 39 

Nội tim mạch trẻ em       16 40 25         

Hồi sức cấp cứu nội tim mạch 65 65 60 57 56 96 72 61 49 45 

Cấp cứu           80 66 45 20 23 

Ngoại tim mạch 53 39 34 35 59 70 62 57 35 17 

Hồi sức cấp cứu ngoại tim mạch 57 63 64 52 46 59 46 61 55 31 

 

Năm 2021 do dịch bệnh nên tình hình bệnh nhân điều trị nội trú giảm sâu. Tỷ lệ sử dụng giường chỉ ở 

mức 30%. 
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2.3 THÔNG TIM CAN THIỆP : 

 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Mạch vành 1.039 1.231 1.293 1.427 1.442 1.554 1.125 724 

Chụp mạch vành 721 858 863 938 944 1007 750 471 

Chụp và nong mạch vành 80 0   0   0 0   

Nong mạch vành 238 373 430 489 498 547 375 253 

2.Mạch máu 78 80 63 72 84 107 65 22 

Chụp chẩn đoán m/ máu ngoại biên 6 11 13 11 11 25 9 3 

Can thiệp mạch máu ngoại biên 11 17 2 5 3 14 6 1 

Can thiệp mạch máu      4 0 1 3 7 0 

Nong động mạch thận 0 0 1 1 1 0 0 0 

IVUS 52 41 31 40 52 49 38 18 

Can thiệp động mạch cảnh 3 3 2 5 8 3 2 0 

Can thiệp động mạch chủ, bụng, ngực 6 4 6 7 3 9 3 0 

Can thiệp động mạch chậu/dưới đòn/đùi 0 4 4 3 5 4 0 0 

3.Nong van 2 lá bằng bóng 6 5 7 7 5 0 3 0 

4. Nong van 2 lá bằng mitral clip   2 0 0 0 0 
0 0 

5. Thay van động mạch chủ qua da   1 0 0 4 0 
0 0 

6. Thay van động mạch phổi qua da             
2 0 

7. Tim bẩm sinh 188 170 171 132 142 143 101 19 

Đóng ống động mạch 27 26 27 12 19 11 7 0 

Đóng thông liên nhĩ 39 32 44 44 34 42 36 8 

Chụp mmáu tbs  54 41 34 2 3 1 5 0 

Đo kháng lực mạch máu phổi 35 43 34 36 5 1 0 0 

Nong van động mạch phổi bằng bóng 5 4 5 4 4 11 4 2 

Đo kháng lực mmáu phổi + chụp mm 7 10 9 28 68 61 42 8 

Đo FFR 17 11 11 4 6 5 2 0 

Đốt vách liên thất bằng cồn 4 3 1 1 1 6 4 1 

Dò động mạch vành     4 1 0 0 0 0 

Đặt stent động mạch phổi     2 0 1 1 1 0 

Khoan tổn thương vôi hóa (ROTA) 

 
      1 4 0 0 

Tổng cộng (1+2+3+4) 1.311 1.489 1.534 1.638 1.677 1.804 1.296 765 

 

Kỹ thuật thông tim can thiệp ổn định và phát triển tốt trong nhiều năm và cứu sống được nhiều người 

bệnh trong 6 giờ vàng và đã phát triển thêm các kỹ thuật mới như đặt stent graft can thiệp động mạch 

chủ bụng, đặt stent động mạch phổi, khoan tổn thương vôi hóa (rota), thay van động mạch phổi qua 

da. 

Năm 2021, do dịch Covid 19, thông tim can thiệp giảm 41% so với năm 2020 (765/1.296) và giảm 

58% so với năm 2019 (765/1.804) 
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Thông tim can thiệp mạch vành 

 

Biểu đồ 04: Số ca thông tim can thiệp và điện sinh lý tim hàng tháng từ 2010 đến 2021 
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2.4 ĐẶT MÁY TẠO NHỊP – KHẢO SÁT ĐIỆN SINH LÝ TIM 

 

                 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Đặt máy tạo nhịp tạm thời 5 4 7 12 16 9 7 8 

Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn 51 34 40 62 63 67 46 66 

Đặt máy ICD 16 11 22 36 19 26 42 21 

Thay dây máy tạo nhịp  5 0 1 2 16 5 1 3 

Khảo sát điện sinh lý 26 15 21 36 38 42 57 24 

Khảo sát cắt đốt DSL 118 106 148 77 45 65 76 54 

Thay máy PM 4 8 7 1 11 2 0 1 

Cắt đốt bằng mapping 3D   14 17 18 21 20 22 26 

Tổng cộng 225 192 263 244 229 236 251 203 

 

Năm 2021 giảm 20% so với 2020 (203/251). Kỹ thuật mới cắt đốt bằng mapping 3D thành công tốt 

đẹp đến nay được 138 trường hợp. 

 

 

 

2.5  PHẪU THUẬT  
 PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT  

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

CF (mổ tim kín) 43 6 32 7 29 6 15 3 26 5 17 5 3 2 

CO (mổ tim hở)                 

 

      

I 100 16 96 20 93 18 57 12 73 15 43 12 9 5 

II 100 16 60 13 74 15 73 16 60 12 27 8 10 6 

III 143 22 100 21 78 15 95 20 80 17 52 15 24 15 

IV 186 29 101 21 85 17 96 21 91 20 82 22 42 25 

V 49 8 79 16 55 11 61 13 88 18 70 20 36 22 22 



 

  Đặc biệt                 

 

          

MM (mạch máu)                 

 

          

I 3 0,5 3 1 8 2 7 1 0   3 1 3 2 

II 6 1 5 1 7 1 3 1 9   3 1 3 2 

III 3 0,5 1       1 0 0   0   0 0 

IV 5 0,8 3 0 1   1 0 0   0   0 0 

PO (bắc cầu)               0 

 

          

PO1-2         16 3 7 1 11 2 5 1 4 2 

PO3         27 5 32 7 25 5 23 6 14 8 

PO4         28 5 20 5 28 6 34 9 17 10 

PO5         8 2   0 0 0   0 0 0 

Khác             1 1 

Tổng số 638 100 480 100 509 100 468 100 491 100 359 100 166 100 

 

PHÂN LOẠI BỆNH LÝ  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Bẩm sinh 418 66 312 65 307 60 283 60 291 59 185 52 70 42 

Van tim 105 16 91 19 94 18 103 22 117 24 95 26 51 31 

Bắc cầu 89 14 58 12 79 16 61 13 63 13 65 18 37 22 

Khác 8 1 7 1 13 3 12 3 9 2 8 2 3 2 

Mạch máu 18 3 12 3 16 3 9 2 11 2 6 2 5 3 

Tổng số 638 100 480 100 509 100 468 100 491 100 359 100 166 100 

 

Hiện nay, cả nước có gần 40 trung tâm có thể phẫu thuật tim, nhiều hơn rất nhiều so với 5 

năm trước. Do đó, số ca mổ tim ở Tâm Đức đã giảm nhiều so với những năm trước.  

Bệnh Viện Tim Tâm Đức vẫn là 1 trong 10 bệnh viện mổ tim nhiều nhất và là bệnh viện chuyên 

khoa tim ngoài công lập mổ tim nhiều nhất.  

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid 19, chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh 

tại các tỉnh tạm hoãn. Tâm Đức đã mổ được 72 em, chiếm 43% tổng số ca phẫu thuật năm 

2021 (72/166), tổng số tiền giúp đỡ của các tổ chức trong nước, ngoài nước và cá nhân tài trợ 

là 7.445.335.021 đồng  

Tổng số ca mổ năm 2021 là 166, giảm hơn phân nửa (54%) so với 2020 (166/359). 

Biểu đồ 03: Số ca phẫu thuật hàng tháng từ 2010 đến 2021 
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Phẫu thuật tim hở tại TÂM ĐỨC 
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Lãnh đạo các sở LĐTB&XH&Hội BTBNN 37 tỉnh cùng giúp đỡ trẻ em nghèo mổ tim tại TÂM ĐỨC 
 

 
Đồng hành cùng TÂM ĐỨC giúp đỡ trẻ em nghèo mổ tim 

Children Action và VinaCapital 
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Đo vận tốc sóng mạch 

 

 

Chụp MSCT 



 

 
Các trẻ em nghèo sau mổ tim bẩm sinh ở TÂM ĐỨC 

 
2.6. CẬN LÂM SÀNG. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Xét nghiệm 638.295   654.898  699.579  707.601  761.570  671.022  490.125  

X-Quang  19.405   20.211   21.071   22.016   23.215    20.517    14.990  

ECG  26.687    26.930    27.044    29.574    37.380    33.119    23.360  

ECG Gắng sức     4.184     4.094     4.809     4.686     4.688     3.766      2.418  

Siêu âm tim   32.133    31.718   30.427   34.501   36.270    35.208    24.762  

Siêu âm bụng     3.816      4.713     6.057      6.240     7.769      7.137      5.054  

Siêu âm tim thai        264         239        276         307        241         219         267  

Siêu âm mạch máu     8.120      9.095     9.600    11.736   12.151    10.472      7.573  

Siêu âm Dobutamine     1.975      1.815     1.774     1.788     1.525         884         301  

Siêu âm thực quản        253         237        237        261        309         201           95  

Holter ECG     1.927      2.053     2.259     2.293     2.479      2.185      1.640  

Holter HA       400         337         524         370        458         439         408  

Đo nhãn áp    1.957      1.814     1.671    1.735    2.257      1.090         289  

KT máy tạo nhịp       520         527        581        638        831         786         666  

Tilt test        129         143        112        116       132         103           86  

Đo INR    1.638     1.429     1.397     1.271     1.201         672         445  

Chụp võng mạc    1.850     1.674     1.195     1.006        985         609         231  

Kích thích nhĩ        158         148        124         119          11             2             2  

Siêu âm tuyến vú       387        492        421        358        327         535         396  

Siêu âm tuyến giáp       692      1.407     1.033     1.032     1.262      1.175      1.081  

Đo phế dung ký          79          67          26            2          21             5             4  

Đo vận tốc sóng mạch    2.442      2.240     1.563     2.080     2.027      2.510      2.330  

Nội soi tai mũi họng        119         362         357        198          48           48      13  

Chụp CT       1.085     2.867     3.061     3.704     4.145       2.715    

Vaxigrip              11              -                -               -               -    

Mật độ xương 

   

       372        745         421           91  

Nội soi tiêu hóa 

   

         78        918         792         209  

Tổng cộng 747.311  767.733 815.015  832.989 902.524 798.062 579.551 26 



 

Hoạt động cận lâm sàng năm 2021 giảm 27% so với năm 2020 (579.551/798.062) và giảm 36% so với 

năm 2019 (579.551/902.524) 

2.7 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ĐỨC (81-83 THÀNH THÁI , QUẬN 10) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 05.2021 

Khám bệnh  26.058 25.656 24.885 24.269 24.390 25.530 22.524  

   

11.797  

        

4,573  

Khám tim 17623 17963 15.902 14.706 14.258 14,963 15.056 

   

10.912  

         

4,271  

Tai Mũi Họng 2804 2561 3.014 3.535 3.829 3,855 3.035 

        

885  

            

302  

Răng Hàm Mặt 5631 5132 5.969 6.028 6.303 6,712 4.433   

Cận lâm sàng                 

ECG gắng sức 2492 2495 2.303 2.118 2.082 2,247 2.264 

     

1.390  

            

441  

Điện tâm đồ  7503 7181 6.894 6.263 6.083 6,252 6.054 

     

4.366  

         

1,778  

Holter ECG 540 383 393 323 250 300 330 

        

243  

            

119  

Holter HA 136 90 144 87 102 118 109 

          

74  

              

36  

Siêu âm bụng 1364 1563 1.509 1.176 960 1,333 1.453 

        

986  

            

419  

Siêu âm mạch máu 3069 3440 4.015 3.691 3.427 3,507 3.477 

     

2.528  

         

1,061  

Siêu âm tim 7777 7426 7.157 6.569 6.314 6,617 6.441 

     

4.616  

         

1,859  

Siêu âm tuyến vú 4 4 4 0 4 7 3           2  

               

-    

Siêu âm tuyến giáp 72 89 124 179 94 198 206 

        

246  

            

145  

X-quang 4546 3706 3.047 2.725 2.653 3,207 2.490 

     

1.457  

            

652  

Xét nghiệm: SH-HH 9504 9760 8.893 8.355 8.231 70,368 73.377 

     

6.840  

         

2,786  

Đo nhãn áp   136 85 95 67 71 30  

               

-    

INR 938 1083 882 762 577 794 757       614  

            

186  

 

Tổng số khám 5 tháng đầu năm 2021 là 4.573.  

Trong tình hình phát triển mới, Phòng khám Đa khoa Tâm Đức và Phòng khám Đa khoa Phúc Đức đã 

không đáp ứng được hiệu quả kỳ vọng và do biến động nhân sự quan trọng ở Tâm Đức nên Tâm Đức 

đã quyết định chấm dứt hoạt động phòng khám Đa khoa Tâm Đức và Phòng khám Đa khoa Phúc 

Đứctừ tháng 06.2021 theo quyết định của Hội đồng Quản trị số VI.10/NQ-HĐQT ngày 02.06.2021. 
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3. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

 

3.1 Kế hoạch 2021: 

Tổng doanh thu   : 550 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế   : 55 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế   : 49 tỷ đồng. 

Cổ tức     : 26%/mệnh giá. 

3.2 Kết quả                                                                                       Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu  
Mã 

số 
Năm 2020 Năm 2021 

So sánh 

(+/-) % 

1. Doanh thu bán hàng, cung cấp 

dịch vụ 01 

     

570.720.007.486  

     

430.385.899.453  

  

(140.334.108.033) -24,6% 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 

                  

10.960.342  

                

371.603.381  

               

360.643.039   

3. Doanh thu thuần bán hàng, cung 

cấp dịch vụ   [10=(01-02)] 10 

     

570.709.047.144  

     

430.014.296.072  

  

(140.694.751.072) -24,6% 

4. Giá vốn hàng bán 11 

         

451.485.148.514  

         

364.118.839.028  

        

(87.366.309.486) -19,4% 

5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp 

dịch vụ    [20=(10-11)] 20 

     

119.223.898.630  

       

65.895.457.044  

    

(53.328.441.586) -44,8% 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 

                

928.965.928  

             

1.337.483.318  

               

408.517.390  44,0% 

7. Chi phí tài chính 22 

                                  

-  

                  

88.454.883  

                 

88.454.883   

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 

                                  

-  

                                  

-  

                               

-     

8. Chi phí bán hàng 24 

           

12.490.389.528  

           

11.140.533.995  

          

(1.349.855.533) -10,8% 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 

           

49.280.061.026  

           

44.579.449.456  

          

(4.700.611.570) -9,5% 

10. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh 

doanh [30 = 20+(21-22-24-25)] 30 

       

58.382.414.004  

       

11.424.502.028  

    

(46.957.911.976) -80,4% 

11. Thu nhập khác  31 

             

1.858.866.207  

             

2.451.393.568  

               

592.527.361  31,9% 

12. Chi phí khác 32 

                

106.131.374  

             

1.300.407.460  

            

1.194.276.086   

13. Lợi nhuận khác [40 = (31 - 32)] 40 

         

1.752.734.833  

         

1.150.986.108  

          

(601.748.725) 34,3% 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc 

thuế     [50=(30+40)] 50 

       

60.135.148.837  

       

12.575.488.136  

    

(47.559.660.701) -79,1% 

15. Chi phí thuế TNDN  hiện hành  51 

             

6.846.610.812  

             

1.749.907.114  

          

(5.096.703.698) -74,6% 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp  [60 = (50 - 51)] 60 

       

53.288.538.025  

       

10.825.581.022  

    

(42.462.957.003) -74,4% 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cổ 

phiếu) 70 
                         

3.175  

                             

524  

                       

(2.651) -79,7% 

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đ/cổ 

phiếu) 71 

                         

3.175 

                         

524 (2.651) -83,5% 

Tổng Doanh thu 433.803.172.958đ (Mã số 10+21+31) giảm 24,4% so với năm 2020 (434 tỷ/ 573 tỷ), 

đạt 78,9% so với kế hoạch năm 2021.  

Tổng chi phí 421.227.684.822đ  (Mã số 11 + 22 + 24 + 25 + 32) giảm 18% so với năm 2020 (421 tỷ/ 

513 tỷ). Giá vốn hàng bán là 364.118.839.028đ (Mã số 11: bao gồm chi phí thuốc, vật tư y tế, lương 

bác sỹ, điều dưỡng…) là chi phí trực tiếp, là phần quan trọng nhất chiếm tỷ trọng 86,4% trong tổng chi 

phí.  

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của năm 2021 là 2,9% (2020 là 10,49%) 
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Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động khám chữa bệnh giảm nên kết quả hoạt động kinh 

doanh giảm sâu ở tất cả các chỉ tiêu. Dù đã áp dụng giải pháp giảm lương để giảm chi phí nhưng tỷ lệ 

giảm không thể tương thích tỷ lệ giảm của doanh thu vì vẫn phải đảm bảo chi trả lương nhân viên ở 

mức nhất định và các chi phí cố định khác không giảm (khấu hao, phân bổ, bảo hiểm, điện nước, dịch 

vụ vệ sinh…). 

Lợi nhuận trước thuế giảm 79,1% so với năm 2020 (12,6 tỷ/ 60,1 tỷ), đạt 22,9% so với kế hoạch năm 

2021. 

3.3 Cân đối kế toán Tài sản & Vốn                                           Đơn vị: đồng 

TÀI SẢN  31.12.2020  31.12.2021 (%) 

A. Tài sản ngắn hạn  125.032.101.930  95.080.430.856  -24% 

  I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 48.193.264.682  29.245.312.960  -39% 

 II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 15.132.136.986  15.821.757.830   

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 21.494.598.774  14.807.762.402  -31% 

   1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 4.399.158.222  4.018.320.892  -9% 

   2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1.218.921.740  597.088.012  -51% 

   6. Phải thu ngắn hạn khác 17.012.554.676  11.328.389.362  -33% 

 IV. Hàng tồn kho 39.059.739.879  33.675.852.172  -14% 

 V. Tài sản ngắn hạn khác 1.152.361.609  1.529.745.492  33% 

B. Tài sản dài hạn  179.341.879.487  172.495.446.763  -4% 

  II. Tài sản cố định 170.278.622.245  165.129.262.478  -3% 

   1. Tài sản cố định hữu hình 164.712.358.668  159.691.771.396  -3% 

       - Nguyên giá 350.255.400.577  361.869.468.794  3% 

       - Giá trị hao mòn lũy kế  (185.543.041.909) (202.177.697.398) 9% 

   3. Tài sản cố định vô hình 5.566.263.577  5.437.491.082  -2% 

       - Nguyên giá 8.632.952.472  8.767.952.472  2% 

       - Giá trị hao mòn lũy kế  (3.066.688.895) (3.330.461.390) 9% 

 VI. Tài sản dài hạn khác 8.680.496.702  5.477.339.745  -37% 

        Tổng Tài sản (A+B) 304.373.981.417  267.575.877.619  -12% 
    

NGUỒN VỐN 31.12.2020 31.12.2021   

C. Nợ phải trả  57.998.291.516  49.786.665.018  -14% 

  I. Nợ ngắn hạn 57.998.291.516  49.786.665.018  -14% 

D. Vốn chủ sở hữu  246.375.689.901  217.789.212.601  -12% 

 I. Vốn chủ sở hữu 246.375.689.901  217.789.212.601  -12% 

   1. Vốn góp của chủ sở hữu 155.520.000.000  155.520.000.000   

   2. Thặng dư vốn cổ phần 1.407.488.000  1.407.488.000   

   8. Quỹ đầu tư phát triển 16.603.467.737         16.603.467.737   

  10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.322.110.006              603.561.923  -54% 

  11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 71.522.624.158  43.654.694.941  -39% 

Tổng Nguồn vốn (C+D) 304.373.981.417  267.575.877.619  -12% 
    

      Tồn quỹ                                                                           31.12.2020 31.12.2021 

Tiền mặt tại quỹ       420.927.770      319.243.045 

Tiền tại Ngân hàng  62.904.473.898 44.747.827.745 

        Tổng cộng  63.325.401.668 45.067.070.790 
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Năm 2021 tình hình hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, hầu hết các 

chỉ tiêu đều giảm. Các chỉ tiêu sau giảm do hoạt động giảm: Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 

14%, tồn quỹ giảm 28,9%; Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 9%; Phải thu ngắn hạn khác giảm 

33% là do khoản thu từ Bảo hiểm y tế thanh toán giảm. 

Nguyên giá tài sản cố định tăng là do đầu tư năm 2021. Giá trị Hao mòn lũy kế tăng tương ứng. Hoạt 

động giảm sâu do dịch bệnh, tuy nhiên chi phí khấu hao vẫn phải trích đúng và đủ theo quy định của 

Bộ tài chính. 

Tài sản ngắn hạn khác tăng 33% là do khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa từ quý 1/ 2021. 

Về Tồn kho, theo quy định của Bệnh viện, phù hợp với 1 Bệnh viện chuyên khoa kỹ thuật cao, sử dụng 

hầu hết y dụng cụ ngoại nhập như Tâm Đức, tồn kho phải đảm bảo 2 tháng sử dụng. Giá trị tồn kho 

của Tâm Đức vẫn luôn đảm bảo ở mức an toàn dưới 2 tháng sử dụng. Năm 2021 hoạt động giảm nên 

mức sử dụng giảm dẫn đến lượng tồn kho giảm tương ứng. 

Về Đầu tư tài sản, giá trị khấu hao từ ngày bắt đầu hoạt động 08.03.2006 đến 31.12.2021 là 214 tỷ. 

(Theo quy định những tài sản đã thanh lý và những tài sản không đủ tiêu chuẩn TSCĐ theo quy định 

năm 2013 sẽ ghi giảm khấu hao tương ứng, do đó số liệu khấu hao đến 31.12.2021 trên bảng Cân đối 

kế toán là 205 tỷ). Hiện Tâm Đức vẫn còn có các tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với 

tổng giá trị là 85 tỷ do sử dụng và bảo trì tốt. 
 

                                                                                                                                Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Từ 2006 

đến 2015 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng cộng 

Giá trị khấu hao 111.734 16.572 17.709 15.133 17.784 17.498 17.744 214.174 
 

Tâm Đức đã đầu tư mua sắm tài sản cố định và công cụ dụng cụ qua các năm là 240 tỷ. 

                                                                                                                                Đơn vị: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Từ 2006 

đến 2015 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng 

cộng 

1 Tài sản cố định 88.923  22.541 5.911 18.395 31.623 6.086 12.500  185.979  

2 Công cụ dụng cụ  29.317  3.255 6.020 7.417 4.251 2.701 1.569  54.530 

 Tổng cộng 118.240  25.796 11.931 25.812 35.874 8.787 14.069  240.509  

Năm 2021, Tâm Đức đã trang bị mới 3 máy siêu âm tim, 1 chiller cho hệ thống lạnh trung tâm, máy 

thở di động, máy monitor theo dõi bệnh nhân, máy thở oxy dòng cao và một số máy móc thiết bị y 

khoa khác. Ngoài ra theo nghị quyết hội đồng quản trị số VI.9/NQ-HĐQT ngày 03.03.2021, về việc 

đầu tư mới còn quyết định đầu tư thay thế 2 thang máy khu B, đã lắp đặt vận hành từ T1.2022, sau khi 

nghiệm thu phần giá trị đầu tư này mới được ghi nhận trong năm 2022. 

3.4 Sức khỏe tài chính 

STT CHỈ TIÊU 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Cơ cấu tài sản (%)       

  - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 27,5% 38,3% 37,8% 35,5% 41,1% 35,5% 

  - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 72,5% 61,7% 62,2% 64,5% 58,9% 64,5% 

2 Cơ cấu nguồn vốn (%)       

 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 23,9% 22,2% 27,9% 25,2% 19,1% 18,6% 

 - Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu 31,4% 28,5% 38,7% 33,7% 23,5% 22,9% 

3 Khả năng thanh toán (lần)       

 - Khả năng thanh toán nhanh 0,6 1,2 0,8 0,9 1,5 1,2 

 - Khả năng thanh toán hiện hành 1,2 1,7 1,4 1,4 2,2 1,9 

4 Tỷ suất lợi nhuận (%)       

 - Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu 13,3% 13,0% 12,8% 13,1% 10,5% 2,9% 

 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 36,5% 40,5% 42,8% 49,5% 34,3% 7,0% 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu thể hiện sức khỏe tài chính của Tâm Đức tốt và ổn định qua các năm. 

Năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên tỷ suất lợi nhuận giảm sâu, tuy nhiên các chỉ tiêu tài 

chính khác cũng tương đối ổn định. 

 

Biểu đồ tăng trƣởng một số chỉ tiêu chủ yếu                       Đơn vị: Triệu đồng 

-

200.000

400.000

600.000

800.000

Tổng Doanh thu  339.49  402.35  411.11  429.62  446.03  481.65  545.58  584.69  663.50  573.49  433.80

Lợi nhuận trước thuế  53.326  55.407  58.396  59.308  60.371  64.016  71.136  74.936  86.601  60.135  12.575 

Vốn điều lệ  155.52  155.52  155.52  155.52  155.52  155.52  155.52  155.52  155.52  155.52  155.52

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 
 

3.5 Nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nƣớc              Đơn vị : đồng 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Thuế VAT  752.674.424 636.128.662 914.576.616 1.336.362.317 1.015.999.675 1.286.691.749 

Thuế TNDN 7.029.381.414 8.499.512.277 7.800.440.225 9.730.954.948 6.431.545.126 4.064.228.585 

Thuế TNCN 6.170.471.131 7.712.391.940 9.704.952.840 10.641.332.462 9.241.322.565 7.159.581.770 

Tổng cộng đã 

nộp vào NSNN 

13.952.526.969 16.848.032.879 18.419.969.681 21.708.649.727 16.688.867.366 12.510.502.104 

 

Tâm Đức thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Bộ Tài chính đã kiểm tra việc kê khai miễn giảm thuế TNDN 

năm 2010. Cục thuế Thành phố đã kiểm tra thuế GTGT, thuế TNDN từ 2002 đến 2006; Thanh tra thuế 

GTGT, thuế TNDN 2007, 2008, 2009; Kiểm tra thuế GTGT-TNDN 2011-2012. Năm 2010 Cục thuế 

Thành phố kiểm tra lại vào cuối năm 2013 kết quả tốt. Tháng 09.2018, Cục thuế Thành phố đã kiểm 

tra thuế GTGT, TNDN năm 2013 và 2014 kết quả tốt. Cục thuế đã báo kế hoạch kiểm tra nhiều lần 

nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên vẫn chưa thực hiện kiểm tra thuế các năm từ năm 2015 đến 

2021. Tâm Đức đã được nhận bằng khen của Bộ tài chính, Tổng cục thuế và Cục thuế Tp.HCM về 

việc chấp hành tốt chính sách và pháp luật thuế các năm 2013, 2014, 2015, 2016. 

3.6 Cổ phiếu, cổ tức 

Vốn điều lệ 155,520 tỷ đồng, số cổ phiếu đang lưu hành là 15.552.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 

đồng. 

Đại hội Cổ đông ngày 29.04.2016 đã quyết định chủ trương Công Ty Cổ phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức 

lên sàn giao dịch Upcom theo qui định. 

Ngày 09.01.2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 

số 11/2017/GCNCP-VSD cho Tâm Đức và quản lý Tâm Đức. 
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Sở Giao Dịch chứng khoán Hà nội đã chấp thuận cho Tâm Đức chính thức đăng ký giao dịch trên sàn 

Upcom qua quyết định số 65/QĐ-SGDHN do Tổng giám đốc SGDCK Hà nội cấp ngày 23.01.2017. 

Ngày 06.02.2017 là ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu là 36.000đ/CP. 

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và 

các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.  

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010 là 41.947.767.302 đồng. Mức cổ tức chi trả là 25%/mệnh giá.  

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 là 47.391.718.003 đồng. Mức cổ tức chi trả là 26%/mệnh giá.  

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 là 49.122.543.317 đồng. Mức cổ tức chi trả là 26%/mệnh giá. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013 là 51.662.557.368 đồng. Mức cổ tức chi trả là 26%/mệnh giá. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 là 52.530.012.803 đồng. Mức cổ tức chi trả là 30%/mệnh giá. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 là 53.483.207.623 đồng. Mức cổ tức chi trả là 30%/mệnh giá. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 là 56.804.368.801 đồng. Mức cổ tức chi trả là 30%/mệnh giá. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 là 63.032.416.458 đồng. Mức cổ tức chi trả là 33%/mệnh giá. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 là 66.611.442.401 đồng. Mức cổ tức chi trả là 33%/mệnh giá. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 là 76.980.790.410 đồng. Mức cổ tức chi trả là 33%/mệnh giá. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 là 53.288.538.025 đồng. Mức cổ tức chi trả là 28%/mệnh giá. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 là 10.825.581.022 đồng. Mức cổ tức 2021 dự kiến chi trả theo 

nghị quyết ĐHCĐ 24.04.2021 là 26%/mệnh giá. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-

19 nên kết quả hoạt động giảm sâu, Hội đồng quản trị đã quyết định không thực hiện tạm ứng và chi 3 

lần cổ tức như các năm trước. Mức cổ tức dự kiến năm 2021 chi 1 lần là 10%/mệnh giá nếu Đại hội 

cổ đông 28.04.2022 thông qua, sẽ thực hiện trong tháng 5.2022. 
 

 

4.    QUẢN LÝ BỆNH VIỆN 

 

1. Bệnh viện Điều trị Covid 19 Tim Tâm Đức: 

Vào tháng 8.2021, tình hình dịch Covid 19 rất nghiêm trọng, thành phố tập trung nhiều nguồn lực để 

điều trị cho người mắc Covid nặng, có bệnh lý nền. 

Bệnh viện Tim Tâm Đức theo quyết định ngày 01.08.2021 của Sở Y tế đã thực hiện bệnh viện tách đôi 

để tham gia điều trị covid 19. Có 15 giường cấp cứu hồi sức, 45 giường điều trị nội đầy đủ các phương 

tiện phòng hộ, oxy và thuốc với 2 ê kíp bác sĩ điều dưỡng, mỗi ê kíp làm việc 15 ngày, nghỉ 15 ngày. 

Từ ngày 05.08.2021 đến 13.10.2021, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã điều trị 213 bệnh nhân Covid 19 

nhiều cấp độ, tỷ lệ thành công là 82%. Được như vậy là nhờ sự đồng lòng của tập thể Tâm Đức, lãnh 

đạo và nhân viên dù trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ đã hết lòng vì nhiệm vụ mà hy sinh nhiều thứ, từ thu 

nhập đến an toàn cho bản thân và gia đình. 

Từ tháng 05.2021, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã tiêm chủng cho nhân viên, cho một số bệnh nhân của 

Tâm Đức và tham gia tiêm chủng cho 42.750 người ở cộng đồng theo phân công của Sở Y tế. 

2. Khu Điều trị Đặc biệt: 

Khu Hồi sức đặc biệt và Khu Khám điều trị đặc biệt dành cho những bệnh nhân có nhu cầu được chăm 

sóc và điều trị theo yêu cầu cao, bắt đầu hoạt động từ ngày 09.10.2018, đã có kết quả rất tích cực.  

 

  Khu Điều trị Đặc biệt  Khu Hồi sức Đặc biệt 

  Bệnh nội trú Tổng số ngày điều trị Bệnh ngoại trú 
 

Bệnh nội trú Tổng số ngày điều trị 

2018 58 276 361  67 457 

2019 316 1434 4949  242 1884 

2020 300 1429 9084  181 1691 

2021 233 1217 9010  179 1300 

Tổng 907 4356 23404  669 5332 
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Năm 2021, dù dịch Covid 19, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt vẫn cao tương đương 2020 

và cao hơn nhiều so với 2019. Điều trị nội trú đặc biệt và săn sóc đặc biệt tương đương 2020. 

 

3. Bảo Hiểm Y Tế 

Năm 2015     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bệnh nhân BHYT 12.754 16.314 18.589 17.539 18.340 13.737 7.284 

Trong đó        

- Ngoại trú 9.784 12.799 14.706 13.484 13.911 10.521 4.985 

- Nội trú 2.970 3.515 3.883 4.055 4.429 3.216 2.299 

Số tiền thanh toán (triệu đồng) 46.198 61.032 70.104 72.674 72.247 56.703 46.532 

 

 Tỉ lệ người bệnh ngoại trú có BHYT đạt 10% (4.985/48.206), thấp hơn nhiều so với trước 01.01.2015 

(hơn 50%) do từ 01.01.2015 SYT-BHXH qui định bệnh viện Tim Tâm Đức là BV Tư nhân, không 

được phép nhận BN BHYT trái tuyến. 

 Tỉ lệ người bệnh nội trú có BHYT là 78% (2.299/2.954) 

BHYT rất quan trọng đến sự phát triển ổn định của Tâm Đức. Trong những năm gần đây, Tâm Đức đã 

phối hợp tốt với BHYT nên thẩm định kết quả tốt, không bị xuất toán, chi trả kịp thời, quyền lợi của 

người bệnh được đảm bảo mức cao nhất.  
Năm 2021, do dịch Covid 19, số lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú BHYT giảm 47% so với năm 

2020 (7.284/13.737).  

Số tiền thanh toán BHYT giảm 18% so với năm 2020 (46,5 tỷ/56,7 tỷ) 

 

4. Quản lý chất lƣợng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y tế: 

Kết quả tự kiểm tra 83 tiêu chí quản lý chất lượng của Bộ Y tế Bệnh viện đạt 4.19 trên thang điểm 5. 

Năm 2020, Sở Y tế đã xác nhận Bệnh viện đạt 4.12/5 

5. Công nghệ thông tin: 

Tâm Đức đang sử dụng phần mềm FPT từ 2017, liên tục cập nhật và phát triển các yêu cầu phát sinh 

về BHYT và Quản lý chất lượng nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Năm 2022 cần phải nâng 

cao hơn nữa về chất lượng. 

 

6. An toàn cơ quan & Phòng cháy chữa cháy: 

Các qui định về an toàn cơ quan & Phòng cháy chữa cháy luôn được nghiêm chỉnh thực hiện Có 03 

đợt kiểm tra định kỳ của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 7 vào tháng 1, tháng 4 và tháng 

10.2021 đạt kết quả tốt. 

 

7. Tiết kiệm điện và bảo trì, sữa chữa các máy móc thiết bị lớn: 

Các máy móc kỹ thuật lớn của Tâm Đức bao gồm: hệ thống máy lạnh trung tâm; hệ thống khí y tế, 

máy phát điện dự phòng, thang máy và các thiết bị y khoa quan trọng được ký hợp đồng bảo trì với 

chính hãng và được bảo trì thường xuyên bởi lực lượng kỹ sư của Tâm Đức, kịp thời sữa chữa và thay 

thế các bộ phận bị hỏng, đảm bảo vận hành tốt.  

Chi phí sử dụng điện và nước rất cao. Tâm Đức đã luôn chú ý thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và 

nước. 

Do dịch Covid 19, lượng điện tiêu thụ năm 2021 giảm 14% so với cùng kỳ năm 2020 (2.596.139 

Kwh/3.006.265 Kwh). Lượng nước tiêu thụ năm 2021 tăng 5,4% so với cùng kỳ 2020 

(47.696m³/45.234 m³) 

8. Trang bị mới 

Hội đồng Quản trị số VI.9/NQ-HĐQT, ngày 3.3.2021, đã quyết định đầu tư 11,3 tỉ mua 1 chiller để hệ 

thống lạnh trung tâm trang bị từ 2006 đã nhiều lần sửa chữa được an toàn hơn; 2 thang máy khu sau đã 

sử dụng trên 10 năm không còn an toàn; 3 máy siêu âm tim: 1 GE, 2 Philips cho phòng khám và Khoa 

Nội tim mạch 3; 2 monitor cho phòng mổ. 

Từ ngày 20/5/2021, đã tiến hành lắp đặt mới 1 chiller của hãng Carrier, đến giữa tháng 10/2021 đã 

nghiệm thu đưa hệ thống vào sử dụng.  
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Từ ngày 30/6/2021 đã tiến hành thay thế lần lượt 2 thang máy khu B. Ngày 02/12/2021 đã kiểm định 

và bàn giao thang số 5 đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch thi công, ngày 20/01/2022 sẽ xong thang số 6 

còn lại. 

Các máy siêu âm tim và monitor đã trang bị và hoạt động tốt  

Về oxy: Tâm Đức có 1 bồn oxy lỏng 5 tấn của Sovigaz. Vào tháng 5.2021, tình hình dịch bệnh Covid 

19 diễn biến phức tạp. Tâm Đức đã lắp đặt thêm 01 bồn oxy lỏng 5 tấn của Sovigas để đáp ứng nhu 

cầu điều trị covid. Đến tháng 9.2021, do dịch bệnh phát triển phức tạp hơn, Tâm Đức đã phải lắp đặt 

thêm 1 bồn 10 tấn của Air Liquid để đảm bảo có 2 nguồn cung và trữ lượng an toàn. Tâm Đức chỉ phải 

chi trả chi phí sử dụng oxy với mức giá phù hợp, không phải chỉ chi phí về bồn oxy. 

Hiện nay, tổng trữ lượng là 21 tấn, và dự trữ tại Bệnh viện 130 chai oxy, như vậy tổng lượng oxy tại 

bệnh viện có thể sử dụng được ở mức 2 tháng với tốc độ bình thường. 

Với hệ thống oxy như thế, Tâm Đức đảm bảo an toàn về oxy khi có dịch Covid dù có phức tạp. 

Năm 2022, để kịp thời phát triển khả năng ở phòng khám và phòng khám đặc biệt, cần trang bị mới 2 

máy siêu âm. 

 

9. Nhân sự lãnh đạo 

 

9.1. Thành viên Hội đồng Quản trị 

Ngày 17.01.2022, Tâm Đức đã nhận được đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của DS.CKII. Thân Thị Thu 

Vân, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, và đã công bố thông tin theo quy định. 

Theo Điều lệ sửa đổi dựa theo Luật Doanh nghiệp 2020 với tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung sẽ 

trình Đại hội Cổ đông 2022 thông qua, Tâm Đức có Ban Kiểm soát nên không cần có thành viên Hội 

đồng Quản trị độc lập. 

ThS.BS. Phan Kim Phương sẽ ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị trong Đại hội Cổ đông ngày 

28.04.2022. 

 

9.2. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức 

Hội đồng Quản trị VI.10 ngày 02.06.2021 đã bổ nhiệm ThS. Phan Thị Thanh Nga là Giám đốc Tài 

Chính kiêm phụ trách phòng Kế toán. Sau khi ThS. Thanh Nga đã hoàn thành chứng chỉ Kế toán 

trưởng sẽ bổ nhiệm làm Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng 

ThS. Phan Thị Thanh Nga đã hoàn thành chứng chỉ Kế toán trưởng. Vì vậy, Hội đồng Quản trị VI.14 

ngày 21.01.2022 nhất trí bổ nhiệm ThS. Phan Thị Thanh Nga làm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán 

trưởng 

 

10. Tái cấu trúc Bệnh viện Tim Tâm Đức trong tình hình phát triển mới: 

 

Dự kiến năm 2022, hoạt động chuyên môn của Tâm Đức sẽ phục hồi, mỗi ngày khám bệnh đạt trên 

350, khám đặc biệt trên 80, điều trị nội trú 120-150, nên cần tái cấu trúc Bệnh viện Tim Tâm Đức để 

đáp ứng tình hình phát triển. 

Các khoa Nội tim mạch 1,2,3,4,5 và khoa Ngoại được bố trí đầy đủ giường. 

Phòng khám khu B chuyển về vị trí của Khoa Nội tim mạch 3, Khoa Nội tim mạch 3 về khu Phúc 

Đức. Phòng khám khu B sẽ nâng cấp thành khu Khám bệnh Đặc biệt. 

 

11. Giao dịch chứng khoán Tâm Đức trên hệ thống giao dịch Upcom: 

 

Đại hội Cổ đông ngày 29.04.2016 đã quyết định chủ trương Công Ty Cổ phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức 

lên sàn giao dịch Upcom theo qui định của nhà nước. 

Nghị quyết số V.12/NQ-HĐQT ngày 23.06.2016 của Hội Đồng Quản Trị quyết định ký hợp đồng với 

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt tư vấn những thủ tục cần thiết để Tâm Đức lên sàn giao dịch 

Upcom theo qui định. 

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt đã được chọn là Công ty tư vấn cho Tâm Đức thực hiện các 

thủ tục cần thiết để lên sàn Upcom 34 



 

Ngày 09.01.2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 

số 11/2017/GCNCP-VSD cho Tâm Đức 

Sở Giao Dịch chứng khoán Hà nội đã chấp thuận cho Tâm Đức chính thức đăng ký giao dịch trên sàn 

Upcom qua quyết định số 65/QĐ-SGDHN do Tổng giám đốc SGDCK Hà nội cấp ngày 23/01/2017. 

Ngày giao dịch đầu tiên là 06.02.2017. Giá tham chiếu là 36.000 đồng/cổ phiếu. Tâm Đức đã gửi cho 

các cổ đông thư hướng dẫn thủ tục giao dịch trên sàn upcom ngày 23.01.2017. Thời điểm 31.12.2021, 

giá cổ phiếu của Tâm Đức trên sàn upcom 52.600 đồng một cổ phiếu nhưng hầu như rất ít giao dịch. 

Bình quân khối lượng cổ phiếu giao dịch mỗi năm ở mức 3,8% tổng số cổ phiếu (năm 2021 là 7%), 

trong đó quan trọng là sự chuyển dịch cho người trong gia đình và giữa các cổ đông hiện hữu.  

 

 

III  ĐỊNH HƢỚNG KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2022 

 

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 16 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của 

Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu và 

chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa. 

Về chuyên môn: Năm 2022 vừa qua cơn đại dịch Covid 19, mới bắt đầu thời kỳ hoạt động hồi phục còn 

chưa thể xác định tình hình phát triển. Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương với kế hoạch 

2021. Phẫu thuật tim phải đạt 300, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.000. 

Về tài chính: tƣơng đƣơng kế hoạch của năm 2021 

Tổng doanh thu    550 tỷ đồng  

Lợi nhuận trước thuế    55 tỷ đồng  

Lợi nhuận sau thuế    49 tỷ đồng  

Cổ tức      26%/mệnh giá 

 

Đại Hội Cổ Đông 2022: 

Đại Hội Cổ Đông 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 28.04.2022 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh 

Viện Tim Tâm Đức 

Ngày đăng ký cuối cùng: 29.03.2022 

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 07.04.2022 

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2022 thông qua: 

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2021,  

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2021 

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Mức chi trả cổ tức 2021 trình Đại hội Cổ 

đông thông qua là 10% thay vì 26% như Đại hội Cổ đông 2021 ngày 24.04.2021 đã quyết định. 

4. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 

niên độ 2022 

5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 

6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2022 

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2022 

8. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế DS.CKII Thân Thị Thu Vân đã xin miễn nhiệm 

ngày 17/01/2022. 

9. Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 

31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 

31.12.2020, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán, một số điểm liên quan đến 
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quantri céng ty, trén coso tu van cua Luat su Nguyén Van Trung, Chu nhiém Doan Luat su
Thanh phé, Luat su c6 van phap luat cua Tam Dire.

10. Théng qua Stra déi Quy ché ndi bd vé quan tri céng ty theo Thong tu 116/2020/TT-BTC ngay
31.12.2020 cua B6 Tai Chinh vé quantri céngty.

11. Thong qua Quy ché hoat dong cua HOi d6ng Quantri theo Théng tu 116/2020/TT-BTC ngay
31.12.2020 cua B6 Tai Chinh vé quantri céngty.

12. Thong qua Quy ché hoat dong cua Ban Kiém soat theo Théng tu 116/2020/TT-BTC ngay
31.12.2020 cla BO Tai Chinh vé quantri cong ty.

13. Va cdc ndi dung khdc thuéc tham quyén DHDCD

IV KET LUAN:

Nam 2021, thanh phé Hé Chi Minh bij anh hudngrat nang né bi dai dich Covid-19, nén tt ca cdc hoat
d6ng ctia Tam Dire déu giam sit nghiém trong la diéu khong thé tranh khdi. Doanh thu valoi nhuan déu
khong dat ké hoach. Nhungsautat ca, Tam Dire van tontai va déi ngi cua Tam Dire van sin sang cho su
phattrién tiép theo 14 ndi luc va su déng long ctia toan thé Tam Dit.

Tp.Hé Chi Minh, ngay 21 thang 03 ném 2022

FEH-HOI DONG QUAN TR
Z4026683.95

Q }
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Cho nam tai chinhkét thic ngay 31 thang 12 nam 2021
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CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
Cho néim tai chinh két thc ngay 31 thang 12 n&im 2021

H6i déng Qudn tri tran trong dé trinh bdo cdo nay cing véi cc Bao cdo tai chinh da dugc kiém todn cho nam tai chinh
két thiic ngay 31 thang 12 nam 2021.

1. Théng tin chung vé cong ty:

Thanh lap:
Céngty Cé phan Bénh Vién Tim Tam Dire duge thanh lap theo gidy chimg nhan dang ky doanh nghiép Céngty cé
phan sé 4103001109 do Sé ké hoach va dau tu Tp. Hd Chi Minh cdp ngay 16/7/2002. Gidy chtmg nhan dang ky kinh
doanh thay d6i lan thir 7 (bay) ngay 06/10/2007 tang von diéu 1é cia Congty 1a 129.600.000.000 VND, thay di lan

thtr 8 (tam) ngay 24/6/2010. Gidy chimng nhan dang ky kinh doanhthay déi lan thir 9 (chin) ngay 21/02/2011 tang von
didu 1é cia Céngty 1a 155.520.000.000 VND, thay ddi lan thir 10 (mudi) ngay 13/05/2011, thay déi lan thtr 12 (mudi
hai) ngay 18/6/2012, thay déi lan thtr 14 (mudi bén) ngay 25/06/2015. Ngay 07/01/2013, B6 truéng Bé Y té da cap
gidy phép hoat déng kham bénh, chita bénh sé 23/BYT-GPHD cho BENH VIEN TIM TAM DUC.

Hinhthie s@ hiru von: Céng ty cé phan dai ching Ion.

Hoat d6ng chinh ctia Cong ty:
Dich vu kham, chita bénh: bénh vién; Ban thuéc.

Tén tiéng Anh: TAM DUC CARDIOLOGY HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY.

Tén viét tat: TAM DUC CO.

Ma chirng khoan niém yét: TTD (UPCOM).

Tru sé chinh: Sé 04 Nguyén Luong Bing, P. Tan Phi, Quan 7, Tp. HCM.

2. Tinh hinh tai chinh va két qua hoat d6ng:
Tinh hinh tai chinh va két qua hoat déng trong nam cia Céngty dugc trinh bay trong bao cdotai chinh dinh kém.

3. Thanh vién Hi déng Quan tri, Ban Kiém soat va Ban Tong Giam déc:

Thanh vién Héi déng Quantri, Ban Kiém sodt va Ban Téng Gidm déc trong nam va dén ngay lap bao cao tai chinh
gom co:

H@i déng Quantri
Ts.Bs. Nguyén Ngoc Chiéu Chi tich H6i déng Quan tri

Ts.Bs. Chu Trong Hiép Thanh vién

Ths. Pham Anh Ding Thanh vién

BS.CKI Pham Bich Xuan Thanh vién

DS.CKIL=Than Thi Thu Van Thanh vién

Ban Kiém soat
CN. Vuong Thi Quynh Anh Truong ban

Ba Bui Thuy Kiéu Thanh vién

Bs. Neguyén Nhj Phuong Thanh vién

Ban Tong Gidm doc va Ké toan truéng
Ths. Dé Kim Thuy Téng Gidm Déc (mién nhiém tir ngay 08/6/2021)
Bs.CKI D6 Van Biru Dan Téng Giam Déc (bé nhiém tir ngay 08/6/2021)
Ts.Bs. Tén That Minh Gidm déc Bénh vién
Ts.Bs. Chu Trong Hiép Giam Déc Ngoai khoa

Bs.CKI Pham Bich Xuan Gidm déc Déi ngoai

Trang 1
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CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BAO CAO CUA HOI DONG QUANTRI
Cho nam tai chinh két thiic ngay 31 thang 12 néim 2021

Ban Tong Gidm déc va Kétoan trwéng (tiép theo)

Ts.Bs. Dinh Dire Huy Gidm déc N6i tim mach

PGs.Ts.Bs. Nguyén Thi Bich Dao Phé Gidm déc NGi tiét
Ths.Bs. Neguyén Huynh Khuong Phé Gidm déc Théng tim can thiép va Bénh ly mach mau

Bs.CKII_

—
Ly Huy Khanh Phd Gidm déc Ké hoach Téng hop

Ths.Bs.|Ng6 Thi Kim Anh Pho Gidm déc Kham bénh & Diéu tri Ngoai tra
Bs.CKII Thai Minh Thién Phé Giam déc Cap ctru & Héi stte Noi Tim Mach

CN. Nguyén Ngoc An Khéi Phé Gidm déc Quan lychat luong
CN. Truong Thi Mai Lan Phé Gidm déc Hanh chanh

CN. Tran Thi Thanh Nhan Phé Gidm déc Quantrj - T6 chire nhan sy
Giam doc Tai chinh (Phy trach ké toantir ngay 07/6/2021)

Ths. Phan Thj Thanh Nga kiém Ké toan truéng tir ngay 21/1/2022

CN. V6 Thién Tan Ké toan truéng(thi gitr chire tir 07/6/2021)

Ngw0i dai dién theo phap luat

Ts.Bs. Nguyén Ngoc Chiéu Chutich Héi déng Quantri
Ts. Bs. Nguyén Ngoc Chiéu da uy quyén cho Téng Gidm déc ky Baocdotai chinh cho nam tai chinh két thc ngay 31

thang 12 nim 2021 theo Giay uy quyén ngay 08 thang 6 nam 2021.

. Cac thong tin khae:

Céng ty Cé phan Bénh vién Tim Tam Dire da quyét dinh cham dirt hoat dng ctla 2 chi nhanh 1a Phong. kham da khoa
Tam Due va Phong kham da khoa Phiic Dite va da duoc Co quan Thué va So Ké hoach dau tu hoan tat thu tuc déng
ma s6 thué va cham dtt hoat déng ctia 2 chi nhanh trén.

. Kiém toan déc lap

Céng ty TNHH Kiém toan va Dich vu Tin hoc Tp.HCM (AISC) duge chi dinh la kiém toan vién cho nam tai chinh
két thc ngay 31 thang 12 nam 2021.

. Cam két cia Ban Tong Gidm déc

Ban Téng Gidém déc chju trach nhiém lap cdc bdo caotai chinh thé hién trung thyeva hgp ly tinh hinh tai chinh cua

Cong ty tai ngay 31 thang 12 nam 2021, két qua hoat déng kinh doanh va cdc luéng luu chuyén tién té cla nam tai

chinh két thic cing ngay. Trong viéc soan lap cdc bao cdo tai chinh nay, Ban Téng Gidm déc da xem xét va tuan tht
cdc van dé sau day:

- Chon Ilya cac chinh sach ké toan thich hop va ap dung m6t cach nhat quan;

- Thuc hién cc xét doan va udc tinh mét cach hgp ly va than trong;
- Bao cdo tai chinh dugc lap trén co s& hoat déng lién tuc, trir trudng hgp khéng thé gia dinh rang Céngty sé

tiép tuc hoat d6ng lién tuc.

Trang 2
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CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BAO CAO CUA HOI DONG QUANTRI
Cho nam tai chinh két thiic ngay 31 thang 12 nam 2021

6. Cam két cia Ban Tong Gidm déc (tiép theo)

Ban Téng Gidém déc chiu trach nhiém dam bao rang cdc sé sach ké toan thich hop da dugc thiét lap va duytri dé thé
hién tinh hinh tai chinh cia Céngty véi dé chinh xdc hop ly tai moi thoi diém va lam co sé dé soan lap cdc bao cdo
tai chinh phu hop véi ché dé ké toén dugc néu 6 Thuyét minh cho cac Bao cao tai chinh. Ban Téng Gidm décciing
chiu trach nhiém déi véi viéc bao vé cdctai san ctia Céngty va thuc hién cdc bién phap hgp ly dé phéng ngira va phat
hién cdc hanhvi gian lan va cac vi pham khac.

7. Xac nhan
Theo y kién cia Hi ddng Quantri, ching t6i x4c nh4n rang cdc Bao céotai chinh bao gdm Bang can déi ké todn tai
ngay 31 thang 12 ném 2021, Bdo cdo két qua hoat déng kinh doanh, Bao cao luu chuyén tién té va cdc Thuyét minh
dinh kém duge soan thao da thé hién quan diém trung thuc va hop ly vé tinh hinh tai chinh ciing nhu két qua hoat
déng kinh doanh va cdc luéng luu chuyén tién té ctia Céngty cho nam tai chinh két thc ngay 31 thang 12 nam 2021.
Bao cotai chinh ctia Céngty duge lap phu hop véi chuan muc va hé thong ké toan Viét Nam.

TP. HCM, ngay 07 thang 03 nam 2022

Thay mat H6i dong Quan tri

Trang 3
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CONG TY TNHH KIEM TOAN VA DICH VU TIN HOC TP. HCM

Auditing And Informatic Services Company Limited
Head Office: 389A Dien Bien Phu Str, Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3832 9129 (10 Lines) Fax: (84.28) 3834 2957

d
i

Email: info@aisc.com.vn Website: www..aisc.com.vn

$6: A0621339-R/AISC-DN2. BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

Kinh giti: QUY CO DONG, HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC

CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

Ching téi da kiém todn bdo cdotai chinh kém theo cia CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC,
duge lap ngay 07 thang 03 nam 2022, tir trang 05 dén trang 33, bao gdm Bangcn ddiké toan tai ngay 31 thang
12 nam 2021, Bao cdo két qua hoat d6ng kinh doanh, Bao céo luu chuyén tién té cho namtai chinh két thc cing
ngay va Ban thuyét minh bdo cdo tai chinh.

Trach nhiém cia Ban Téng Gidm déc
Ban Téng Giam déc Céngty chiu trach nhiém vé viéc lap va trinh bay trung thye va hgp ly bao cao tai chinh cia
Céngty theo chuan myc ké toan, ché d6 ké todn doanh nghiép Viét Nam va cdc quy dinh phaply cé lién quan
dén viéc lap va trinh bay bao c4o tai chinh va chju trach nhiém vé kiém soat ni b6 ma Ban Téng Gidm déc xac
dinh 1a can thiét dé dam bao cho viéc lp va trinh bay bao cdo tai chinh khéng césai sét trong yéu do gian lan
hode nham Jan.

Trach nhiém cia Kiém toan vién

Trach nhiém cua chung téi 1a dua ra y kién vé bao cao tai chinh dya trén két qua cla cudc kiém toan. Chingtdi
da tién hanh kiém ton theo cdc chudn myc kiém todn Viét Nam. Cac chudn myc nay yéu cau ching tdi tuan tha
chuan myc va cdc quy dinh vé dao dire nghé nghiép, lap ké hoach va thyc hién cudc kiém toan dé dat duge su
dam baohop ly vé viéc liéu bao cdo tai chinh cula Céngty c6 cénsaisot trong yéu hay khéng.

Céng viéc kiém toan bao gdm thyc hién céc thi: tuc nhim thu thap cdc bang ching kiém ton vé cdcsé liéu va
thuyét minh trén bdo cdotai chinh. Cac thi tue kiém toan duge Iya chon dua trén xét doan ciia kiém todn vién,
bao gém danh gia rai ro cé sai sét trong yéu trong bdo cdo tai chinh do gian lan hoac nham Jan. Khi thye hién
danh gia cac rui ro nay, kiém toan vién da xem xét kiém soat ndi bé cua Cong ty lién quan dén viéc lap va trinh
bay bao cdotai chinh trung thyc, hgp ly nham thiét ké cdc thi tuc kiém toan phu hgp véi tinh hinh thyc t6, tuy
nhién khéng nhim muc dich dua ra y kién vé hiéu qua cia kiém sodt nOi bd cla Céng ty. Céng viée kiém todn
ciing bao gém danh gid tinh thich hgp ciia cdc chinh sach ké todn duge ap dung vatinh hgp ly cua cdc ude tinh
ké toan cia Ban Téng Gidm déc cing nhw danh gid viéc trinh bay tong thé bao caotai chinh.

Ching téitin tuéng rang cdc bang chimng kiém ton ma chung t6i da thu thap duge 1a day du va thich hgp lam co
sé cho y kién kiém toan cia chung tdi.
Y kién cia Kiém toan vién
Theo y kién cla ching téi, bao cdotai chinh da phan anh trung thyc va hgp ly, trén cdc khia canh trong yéu tinh
hinh tai chinh cua CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUCtai ngay 31 thang 12 nam 2021, cing
nhukét qua hoat d6ng kinh doanh va tinh hinh luu chuyén tién té cho nam tai chinh két thic cing ngay, phi hop
v6i chuan myc ké toan, ché d6 ké todn doanh nghiép Viét Nam va cdc quy dinh phaply cé lién quan dén viéc lap
va trinh bay bao caotai chinh.

EP3HECM, ngay 07 thang 03 nam 2022

KIEM TOAN VIEN

MN
Ta Van Gidi
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CONGTY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM BUC

BANG CAN DOI KE TOAN
Tai ngay 31 thang 12 nam 2021

Miu sé B 01 - DN

Don vi tinh: Dong Viét Nam

iil.
. Phai thu ngan han cia khach hang
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AWN

TAI SAN

TAI SAN NGAN HAN

Tién va céc khoan twong duong tién
. Tién

. Cac khoan tuong duong tién

C&c khoan dau tu tai chinh ngan han
. Ching khoan kinh doanh

. Dy phong giam gid chimg khodn kinh doanh

. Dau tu nim git dén ngay dao han

C4c khoanphai thu ngan han

. Tra truéc cho nguéi ban ngan han

. Phai thu n6i bé ngan han

. Phai thu theo tién d6 ké hoach hop déng xdy
dung
Phai thu vé cho vay ngan han
Phai thu ngan han khac

Dy phong phai thu ngan han kho doi
Tai san thiéu chd xtr ly

Hang tén kho
. Hang ton kho

. Dy phong giam gia hang ton kho

Tai san ngan han khac
Chi phitra true ngan han
Thué GTGT duoc khautrir
Thué va cdc khoan khac phai thu Nha nude
Giao dich mua banlai trai phiéu Chinh phi
Tai san ngan han khac
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sb Thuyet
minh

VAL

V.2

VS
VA

V.5a
V3

V.6

V.10a

V.13b

Ban thuyét minh bdo cdo tai chinh la phan kh6ng thé tachroi cua bdo cdo nay.

31/12/2021

95.080.430.856

29.245.312.960
24.082.078.472

5.163.234.488

15.821.757.830

15.821.757.830

14.807.762.402
4.018.320.892

597.088.012

11.328.389.362
(1.136.035.864)

33.675.852.172
33.675.852.172

1.529.745.492
860.596.767

669.148.725

01/01/2021

125.032.101.930

48.193.264.682
27.377.484.966
20.815.779.716

15.132.136.986

15.132.136.986

211.494.598.774
4.399.158.222
1.218.921.740

17.012.554.676
(1.136.035.864)

39.059.739.879
39.059.739.879

1.152.361.609
1.152.361.609
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CONGTY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BANG CAN DOI KE TOAN
Tai ngay 31 thang 12 nam 2021

Miusé B 01 - DN

Don vi tinh: Dong Viét Nam

TAI SAN

B. TAISAN DAI HAN

I. Cac khoan phai thu dai han
Phai thu dai han cia khach hang
Tra trudc cho ngudi ban dai han
Vén kinh doanh 6 don vj truce thudc
Phai thu ndi b6 dai han
Phai thu vé cho vay dai han
Phai thu dai han khac
Dy phong phai thu dai han kh6 doi

IAW

_=. Tai san cé dinh
. Tai san cé dinh hitu hinh

- Nguyén gid
- Gid tri hao mon luy ké

2. Tai san cé dinh thué tai chinh
- Nguyén gia
- Gid tri hao mon luy ké

3. Tai san cé dinh v6 hinh
- Nguyén gia
- Gia tri hao mon luy ké

—_

Il. Bat dong san dau tw
- Nguyén gia
- Gia tri hao monluy ké

IV. Tai san dé dang dai han
. Chi phi san xut, kinh doanh do dang dai han

2. Chi phi xay dyng co ban do dang

V. Cac khoan dau tw tai chinh dai han
Dau tu vao cong ty con
Pautu vao céngty lién doanh, lién két
Dau tu gop vén vao don vi khac
Dy phong dau tu tai chinh dai han

AYN

=

Dautu nam gitt dén ngay dao han

VI. Tai san dai han khac
Chi phi tra trudéc dai han
Tai san thué thu nhap hoanlai
Thiét bi, vat tu, phu ting thay thé dai han
Tai san dai han khac

RYN

>

TONG CONG TAI SAN
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214
215
216
219

220
221

222
223
224
225
226
227
228
229

230
23.1

232

240
241

242

250
251

252
253
254
255

260
261
262
263
268

270

&

Thuyet 31/12/2021
minh

172.495.446.763

22.244.540

V.5b 22.244.540

165.129.262.478
V8 159.691.771.396

361.869.468.794
(202.177.697.398)

v9 5.437.491.082
8.767.952.472

(3.330.461.390)

1.866.600.000

V7 1.866.600.000

5.477.339.1745
V.10b 5.477.339.745

01/01/2021

179.341.879.487

382.760.540

382.760.540

170.278.622.245
164.712.358.668

350.255.400.577
(185.543.041.909)

5.566.263.577
8.632.952.472

(3.066.688.895)

8.680.496.702
8.680.496.702

267.575.877.619 304.373.981.417

Ban thuyét minh bdo cdo tai chinh la phan khong thé tach réi cia bdo cdo nay. Trang 6
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CONGTY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BANG CAN DOI KE TOAN
Tai ngay 31 thang 12 nam 2021

Miu sé B 01- DN

Don vj tinh: Dong Viét Nam

Ge

I

Sag

S&S

Nw

10.

Li
12:,

13%

14.

— —

Dos

Pen

aoe

SP

bie

Lo

NGUON VON

NO PHAI TRA

No ngan han
Phai tra cho nguéi ban ngan han
Nguoi mua tra tién trudc ngin han
Thué va cdc khoan phai nop Nha nude
Phai tra ngudi lao déng
Chi phi phai tra ngan han
Phai tra ni bé ngan han
Phai tra theo tién dO ké hoach hop dong x4y

dung
Doanh thu chua thuc hién ngn han
Phai tra ngan han khac
Vayva ng thué tai chinh ngan han
Dy phong phaitra ngn han
Quy khen thuéng, phic loi
Quy binh én gia
Giao dich mua ban lai trai phiéu Chinh phu

. No dai han
Phai tra ngudi ban dai han
Ngudi muatra tién truéc dai han
Chi phi phai tra dai han
Phaitra ndi b6 vé vén kinh doanh
Phai tra ndi b6 dai han
Doanh thu chua thyhién dai han
Phai tra dai han khac
Vayva ng thué tai chinh dai han
Trai phiéu chuyén déi

. Cé phiéu wu dai

. Thué thu nhap hoan lai phai tra

. Du phong phai tra dai han

. Quy phat trién khoa hoc va cong nghé

300

310
311

312
313
314
315
316

317
318
319
320
321

322
323
324

330
331

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

342
343

si Thuyét
31/12/2021 01/01/2021

minh

49.786.665.018

49.786.665.018
32.341.403.517

3.617.900.215
685.249.393

6.621.208.930
3.122.694.981

V.11

V.12
V.13a

v.14

3.297.536.207VIS

100.671.775

57.998.291.516

57.998.291.516
35.806.613.130

2.886.681.564
2.390.215.941

11.509.006.573
1:679-753.913

3.718.448.620

LaIAstTS

Ban thuyét minh bdo cdo tai chinh la phan khéng thé tach roi cia béo cdo nay. Trang 7
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CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BANG CAN DOI KE TOAN
Tai ngay 31 thang 12 nam 2021

Miu sé B 01 - DN

Don vi tinh: Dong Viét Nam

NGUON VON

D. VON CHU SO HUU

I. Von chi sé hitu
1. Vén gép ctia chi sé hitu

- Cé phiéu phé thong cé quyén biéu quyét

- C6 phiéu wu dai
Thang du von cé phan
Quyén chon chuyén déi trai phiéu
Vén khac ctia chit sé hitu
Cé phiéu quy
Chénh léch danh gialai tai san
Chénh léchty gid héi doai

Quy dau tu phat trién
Quy hé tro sap xép doanh nghiép
Quy khdc thuéc vén chti sé hitu

. Loi nhuan sau thué chua phan phdi
- LNST chua phén phdility ké dén cudi ky truéc
- LNST chua phan phéi ky nay

12. Nguén vén dau ty XDCB

PS

pe

ee

=s

Il. Nguén kinh phi, quy khac
1. Ngudn kinh phi
2. Nguénkinh phi da hinh thanh TSCD

TONG CONG NGUON VON

NGUOI LAP BIEU - KE TOAN TRUONG

Jhn—ofThs. Phan Thi Thanh Nga

Ban thuyét minh bdo cdo tai chinh la phan khéng thé tach roi cua bao edo nay.

400

410
411
41la
411b
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
42la
421b
422

430
431
432

440

K

sé Thuyet 31/12/2021 01/01/2021
minh

217.789.212.601 246.375.689.901

V.16 217.789.212.601 246.375.689.901
155.520.000.000 155.520.000.000
155.520.000.000 155.520.000.000

1.407.488.000 1.407.488.000

16.603.467.737 16.603.467.737

603.561.923 1.322.110.006
43.654.694.941 71.522.624.158
35.507.467.158 32.876.815.734

8.147.227.783 38.645.808.424

267.575.877.619 304.373.981.417

Trang 8
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CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
Cho néim tai chinh két thiic ngay 31 thang 12 nam 2021

Mausé B 02 - DN

Don vj tinh: Dong Viét Nam

CHi TIEU

Doanh thu ban hang va cung cAp dich vu

. Cac khoan giam trir doanh thu

. Gia vén hang ban
nk

wWN

(20 = 10 -11)

an
. Doanh thu hoat d6ngtai chinh

7. Chi phi tai chinh
Trong dé: Chi philai vay

8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quan ly doanh nghiép
10. Loi nhuan thuan tir hoat dong kinh doanh

(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))

11. Thu nhap khae
12. Chi phi khac
13. Loi nhuan khac (40 = 31 - 32)
14. Téng loi nhuanké toan trudc thué

(50 =30 + 40)

15. Chi phi thué TNDNhién hanh
16. Chi phi thué TNDNhonlai
17. Loi nhuan sau thué thu nhap doanh nghiép

(60 = 50 - 51 -52)
18. Lai co’ ban trén cé phiéu
19. Lai suy giam trén 6 phiéu

NGUOI LAP BIEU - KE TOAN TRUONG

hiv—y

Ths. Phan Thi Thanh Nga

Ban thuyét minh bdo cdo tai chinhla phan khéng thé tach roi cua bao cdo nay.

. Doanh thu thudn vé ban hang va cung cap dich vu

. Loi nhuan gop vé ban hang va cung cAp dich vu

21

22
23
25

26
30

31

32
40
50

51
22,

60

70

A

&

4
Thuyet

minh

VI.
V1.2
VIL3

V1.4

VIS
V1.6

VIL.7a

VI.7b

VL8
VI.9

VI.11

VI.12
VI.13

Nam 2021

430.385.899.453
371.603.381

430.014.296.072
364.118.839.028

65.895.457.044

1.337.483.318
88.454.883

11.140.533.995
44.579.449.456
11.424.502.028

2.451.393.568
1.300.407.460
1.150.986.108

12.575.488.136

1.749.907.114

10.825.581.022

Nam 2020

570.720.007.486
10.960.342

570.709.047.144
451.485.148.514
119.223.898.630

928.965.928

12.490.389.528
49.280.061.026
58.382.414.004

1.858.866.207
106.131.374

1.752.734.833
60.135.148.837

6.846.610.812

53.288.538.025

3.175
3.175

Trang 9
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CONGTY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

(Theo phuong phap gian tiép)

Cho néim tai chinh két thic ngay 31 thang 12 nam 2021

Miu sé B 03 - DN

Don vi tinh: Déng Viét Nam

CHi TIEU

I. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG KINH DOANH

i
2.

Loi nhudn truée thué

Diéu chinh cho cac Khoan:
- Khu haotaisan cé dinh va bat dong san dautu
- Cac khoan du phong
- Lai, 15 chénh léch ty gid hdi dodi do danh gia lai cdc
khoan muc tién té cé géc ngoai té
- Lai, 1é tir hoat déng dau tu
- Chi phi lai vay

- Cac khoan diéu chinh khac

Loi nhu4ntir hoat dong kinh doanh truéc thay doi
yon luu dong
- Tang (-), gidm (+) cdc khoan phai thu

- Tang (-), gidm (+) hang ton kho
- Tang (+), giam (-) cdc khoan phai tra (khong ké lai

vay phai tra, thué thu nhap phai ndp)

- Tang (-), giam (+) chi phi tra trudc

Tang (-), giam (+) ching khoan kinh doanh

Tién lai vay da tra

- Thvué thu nhap doanh nghiép da nép
- Tién thu khactir hoat déng kinh doanh

- Tién chi khac tir hoat déng kinh doanh

Luu chuyén tién thuantir hoat d6ng kinh doanh

I. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TU

Bey

o

n

Tién chi dé mua s4m, x4y dung TSCD va cac TSDH khac

Tién thu tir thanh ly, nhong ban TSCD va cac TSDH khac

Tiénchi cho vay, mua cdc céng cy ng ctia don vi khac

Tién thu hdi cho vay, ban lai céc céng cu ng cla don vi

khae
Tién chi dau tu gop von vao don vi khac

Tién thu hdi dau tu gop von vao don vj khac

7. Tién thu ti lai cho vay, c6 tire va loi nhuan duge chia

Luu chuyén tién thuan tir hoat dong dau tw

04

05

06

07

08
09

10

11

12

13

14

is
16

ly

20

Banthuyét minh bdo cdo tai chinh la phan khéng thé téchroicua béo cdo nay.

V.8-9

Nam 2021

12.575.488.136

117.743.598.328

88.454.883

(1.301.823.879)

29.105.717.468

6.517.026.325
5.383.887.707

(5.255.601.479)
3.494.921.799

(4.064.228.585)
90.000.000

(3.510.345.957)

31.761.377.278

(14.846.465.783)
5.100.000

(689.620.844)

1.152.406.310

(14.378.580.317)

Nam 2020

60.135.148.837

117.497.683.272

247.827.140

(37.211.563)

(891.754.365)

76.951.693.321

(1.411.154.157)
2.580.941.670

(20.843.530.764)
4.098.443.055

(6.431.545.126)
621.229.473

(3.725.883.509)

51.840.193.963

(4.428.875.552)

(15.132.136.986)

891.754.365

(18.669.258.173)

Trang 10
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CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

(Theo phuong phap gian tiép)

Cho néim tai chinh két thiic ngay 31 thang 12 nam 2021

Miu sé B 03 - DN

Don vi tinh: Dong Viét Nam

CHi TIEU

I. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG TAI CHINH

Tién thu tir phat hanh c6 phiéu, nhan von gop ctia CSH
Tién tra lai von gop cho cac chi sé hitu, mua lai cé phiéu

cia doanh nghiép da phat hanh

Tién thutir di vay
Tién tra ng géc vay
Tién tra ng géc thué tai chinh

Cé tie, loi nhuan da tra cho chi sé hitu

Lwu chuyén tién thuantir hoat d6ng tai chinh

Luu chuyén tién thuan trong nam (50 = 20+ 30 + 40)

Tién va tuong dwong tién dau nim
Anh huéng cita thay déi ty gia hdi doai quy déi ngoai
te

Tién va trong duong tién cudi nim (70 = 50+60+61)

NGUOI LAP BIEU - KE TOAN TRUONG

(nv—

Ths. Phan Thi Thanh Nga

mass TY=Nam 2021 Nam 2020
minh

31 5 s

32
; ;

33 :

34 : .

35 “ 3

36 (36.242.293.800)  (27.829.893.000)

40 (36.242.293.800) _(27.829.893.000)

50 (18.859.496.839)  5.341.042.790

60 48.193.264.682  42.815.010.329

61 (8.454.883) 37.211.563

70 VA _29.245.312.960 __48.193.264.682

Ban thuyét minh bdo cdo tai chinh la phan khéngthé tach réi ciia bdo cdo nay.

TP. HCM, ngay 07 thang 03 nam 2022

Trang 11



CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM BUC Miu sé B 09 - DN

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh két thiic nga 31 thang 12 ném 2021 Don vj tinh: Dang Viét Nam

if

1.

I.

PAC DIEM HOAT DONG CUA DOANH NGHIEP

Thanh lap:
Cong ty Cé phan Bénh Vién Tim Tam Dire dugthanh lap theo gidy ching nhan dang ky doanh nghiép Céng ty cé

phan s6 4103001109 do Sé ké hoach va dau tu Tp. Hé Chi Minh cAp ngay 16/7/2002. Gidy chimng nhan dang ky
kinh doanh thay déi lan thir 7 (bay) ngay 06/10/2007 tang von diéu 1é cuia Cong ty la 129.600.000.000 VND, thay
déi lan thir 8 (tam) ngay 24/6/2010. Giay ching nhan dang ky kinh doanh thay d6i lan thir 9 (chin) ngay 21/02/2011

tang vén diéu 1é cla Céngty 1a 155.520.000.000 VND, thay ddi lan thir 10 (mudi) ngay 13/05/2011, thay déilan
thir 12 (mudi hai) ngay 18/6/2012, thay ddi lan thir 14 (mudi bén) ngay 25/06/2015. Ngay 07/01/2013, BO truéng
BO Y té da cap giay phép hoat déng kham bénh, chita bénh s6 23/BYT-GPHD cho Bénh vién Tim Tam Ditc.

Tén tiéng Anh: TAM DUC CARDIOLOGY HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY.

Tén viét tat: TAM DUC CO.

Niém yét dang ky giao dich (UPCOM): Ma ching khoan: TTD

Tru sé chinh: $6 04 Khu phé 1 Nguyén Luong Bang, Phuong Tan Phi, Quan 7, Tp. Hé Chi Minh.

. Hinh thite sé hitu von:

Hinh thire sé httu vén cia Céngty Cé phan Bénh Vién Tim Tam Dire 1a vén cé phan.

. Hoat dong chinh cia Cong ty:
Dich vu kham, chita bénh: bénh vién; Ban thudéc.

. Chu ky san xuat, kinh doanh thong thuéng.
Chu ky san xuat, kinh doanh cia Céngty kéo dai trong vong 12 thang theo nam tai chinh thong thuéng bat dautir
ngay 01 thang 01 dén ngay 31 thang 12.

. Dac diém hoat d6ng cia doanh nghiép trong nam tai chinh c6 anh hwong dén bao cao tai chinh

Do anh hudéng cia dich bénh Covid-19 ciing voi chinh sach gian cach dé ngan chan dich bénhlay lan, nhu cau

khamchita bénh ctia ngudi din giam manh dan dén doanh thu va loi nhuan giam dang ké so voi nam truéc. Trong
nam 2021, céngty da giai thé 2 chi nhanh 1a phong kham da khoa Tam Dire va phong kham da khoa Phite Dire.

. Tong sé nhan vién dén ngay 31 thang 12 nim 2021: 504 nhanvién. (Ngay 31 thang 12 nam 2020: 587 nhan vién).

. Tuyén bé vé kha nang so sanh thong tin trén Bao cdotai chinh

Viéc lua chon sé ligu va thong tin can phi trinh bay trong bao cdo tai chinh duge thuc hién theo nguyén tac co thé

so sanh dugegitta cdc ky ké toan tuong tng.

NIEN DO KE TOAN, DON VI TIEN TE SU DUNG TRONG KE TOAN

. Nién d6 ké toan

Niéndé ké toan cha Céngty bat dau tir ngay 01 thang 01 va két thc ngay 31 thang 12 hang nam.

. Don vi tién té sir dung trong ké toan

Déng Viét Nam (VND) duge sir dung lam donvi tién té dé ghi s6 ké toan.

Cac thuyét minh nay la b6 phanhop thanhcdc Bao cdo tai chinh. Trang 12
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CONGTY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM BUC Miu sé B 09 - DN

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh két thic ngay 31 thang 12 nam 2021 Don vi tinh: Dong Viét Nam

I. CHUAN MUC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG

1. Ché d6 ké toan ap dung
Céng ty 4p dung Ché d6 ké toan doanh nghiép Viét Nam theo huéng dan tai Théng tu s6 200/2014/TT-BTC duge
B6 Tai chinh Viét Nam ban hanh ngay 22/12/2014 va cdc théng tu hudéng dan thuc hién chuan mycké todn cla BO

Tai chinh trong viéc lap va trinh bay Bao caotai chinh.

2. Tuyén bé vé viée tuan thi chudn muké toan va ché d6 ké toan.

Chingtéi da thyc hién céng viéc ké toan lap va trinh bay bdo cdotai chinh theo cac chuan mucké toan Viét Nam,
ché d6 ké todn doanh nghiép Viét Nam va cac quy dinh phap ly cé lién quan. Bao cao tai chinh da duge trinh bay
mot cach trung thuc va hgply vé tinh hinh tai chinh, két qua kinh doanh va cdc ludng tin ca doanh nghiép.

Viéc lya chon sé liéu va théng tin can phai trinh bay trong ban Thuyét minhbdo cdo tai chinh duge thyhign theo
nguyén tac trong yéu quy dinhtai chuan muc ké toan Viét Nam sé 21 "Trinh bay Bao Cao Tai Chinh".

Iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG

1. Cac loai ty gid héi dodi Ap dung trong ké toan

‘

«
3
x

'Céngty thc hién quy déi déng ngoai té ra ding Viét Nam cnctr vaoty gid giao dich thy té.

Nguyén tic xac dinh ty gia giao dich thue té

TAt ca cdc giao dich bang ngoai té phat sinh trong ky (ghi nhan ng phai thu, nophai tra, cac giao dich mua sam tai
san hoac cdc khoan chi phi dugc thanh toan ngay bang ngoai té) duoc hach toantheo ty gid thy té tai thoi diém

giao dich phat sinh.
$6 du cudi ky cla cdc khoan muc tién té (tién, trong duong tién, cdc khoan phai thu va phai tra, ngoai trir cdc

khoan myc khoan tra truéc cho ngudi ban, nguoi mua tra tién trudc, chi phi tra trudc, cac khoan dat coc va cac
khoan doanh thu nhan truéc) c6 géc ngoai té duoc danh gid lai theo ty gia giao dich thc té cong bétai thoi diém

lap bao cao tai chinh.

Ty gia giao dich thyc té khi danh gia lai cdc khoan muc tién té cd gdc ngoai té duoc phan loai la tai san: 4p dung
theo ty gid mua ngoai té cla Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viét Nam. Ty gid mua quy déi tai ngay 31/12/2021:
23.640 VND/USD; 25.391,31 VND/EUR.

Chénh léch ty gia phat sinh trong nam tir cdc giao dich bang ngoai té duoc ghi nhan vao két qua hoat dong kinh
doanh. Chénh léch ty gia do danh gia lai cac khoan muc tién té cd gdc ngoai té tai ngay két thiic namtai chinh sau
khi bt trir chénh Iéch tang va chénh léch giam duge ghi nhan vao két qua hoat déng kinh doanh.

2. Nguyén tac ghi nhan cac khoan tién va twong duong tién
Tién bao gdm tién mit, tién giti ngan hang khong ky han, tién dang chuyén.

Cac khoan tuong dwong tién bao gdm cac khoan tién giri cd ky han va cdc khoan dautu ngn hancé thoi han géc

khéng qua ba thang, c6 tinh thanh khoan cao, cé kha nang chuyén di dé dang thanh cdc luong tién xdc dinh va

khéng cé nhiéu rai ro trong chuyén déi thanh tién.

3. Nguyén tac ké toan cdc khoan dautu tai chinh

Nguyén tic ké toan déi véi cdc khoan dau tu nam git dén ngay dao han
Cac khoan dau tu nam git dén ngay dao han bao gém cac khoan tién giri ngan hang 6 ky han voi myc dich thu Jai

hang ky.

Cac thuyét minh nay la bé phanhop thanh cdc Béo cdo tai chinh Trang 13



CONGTY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC Miu sé B 09 - DN

BAN THUYET MINH BAO CAOTAI CHINH
Cho nam tai chinh két thiic ngay 31 thang 12 nam 2021 Don vj tinh: Dong Viét Nam

3.

6.1

Nguyén tac ké toan cac khoan dau tw tai chinh (tiép theo)
C4c khoan dau tu nam gitt dén ngay déo han duge ghi nhan ban dau theo gia géc bao gém gid muava cacchi phi
lién quan dén giao dich mua cac khoan dau tu. Sau ghi nhan ban dau, néu chua duoc lap dur phong phai thu kho doi

theo quy dinh cia phap luat, cdc khoan dau tu nay duge danh gia theo gia tri cé thé thu hdi. Khi cé bang chitng
chac chan cho thay mét phan hodc toan b6 khoan dau tu cé thé khéng thu hdi duge thi sé ton that duge ghi nhan

vao chi phitai chinh trong ky va ghi giam gia tri dau tu.
. Nguyén tac ghi nhan cac khoan phai thu thuong mai va phai thu khac:

Nguyén tac ghi nhan cac khoan phai thu: theo gia g6c trir di phong cho cdc khoan phai thu khé doi.

Viéc phan loai cdc khoan phai thu 1a phai thu khach hang va phai thu khac thy thudc theo tinh chat cia giao dich

phat sinh hoac quan hé gitra c6ng ty va d6i tuong phai thu.

Phuong phap lap dw phong phai thu kho doi: du phong phai thu kh6 ddi duge ude tinh cho phan gia tri bi tén

that cia cdc khoan ng phai thu va cdc khoan dau tu nam gitr dén ngay déo han khac cé ban chat tuong tu cc khoan

phai thu khé co kha nang thu héi di qua han thanh ton, chua qué han nhung cd thé khong ddi duge do khach ng
khéng cé kha nang thanh toanvi lam vao tinh trang phasan, dang lam thu tuc giai thé, mat tich,bé trdn..

. Nguyén tac ghi nhan hang ton kho:

Nguyén tie ghi nhfn hang ton kho: Hang ton kho duge ghi nhan theo gid géc(-) trir dy phong giam gia va du
phong cho hangtn kho 16i thoi, mat pham chat.

Gia géc hang tén kho duge xac dinh nhw sau:
- Nguyén ligu, vat ligu, hang hoa: bao gdm gia mua, chi phi van chuyén va cac chi phi lién quan truce tiép khac phat

sinh dé cé duge hang ton kho 6 dia diémva trang thai hién tai.
Phuong phap tinh gia tri hang tén kho: Nhap truéc xuat truéc (FIFO).

Hach toan hang tén kho: Phuong phapké khai thuong xuyén.

Phuong phap lap dy phong giam gid hang ton kho: Dy phong cho hang tén kho duge trich lap khi gia tri thuan

c6 thé thye hién duge cia hang ton kho nhé hon gid géc. Giatri thuan cé thé the hién duge1a gia ban wdc tinh tir
di chi phi wdc tinh dé hoan thanhsan pham va chi phi ban hang wéc tinh. Sé du phong gidm gid hang tén kho 1a s6

chénh léch gitta gid géc hang ton kho Iénhongia tri thuan cé thé thy hién duoc ctia chting. Dy phong giam gia

hang ton kho duge lap cho ting mat hang tn kho cé gid géc 1én hongia tri thuan cé thé thurc hién duge.

. Nguyén tac ghi nhan va khAu haotai san cé dinh (TSCD):

Nguyén tac ghi nhan TSCD hitu hinh:
Tai san cé dinhhiru hinh duge ghi nhan theo nguyén gia tr di (-) gia tri hao monlily ké. Nguyén gia 1a toan b6 cac

chi phi ma doanh nghiép phai b6 ra dé cé duoctai san cé dinh tinh dén thoi diém duatai san d6 vao trang thai sin

sang str dung theo du tinh. Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan ban dau chi duge ghi tang nguyén gid tai san cé dinh
néu cdc chi phi nay chac chan lamtang loi ich kinh té trong twong lai do str dung tai san d6. Cac chi phi kh6ng thoa

man diéu kién trén duge ghi nhan 1a chi phi trong ky.

Khi tai san cé dinh duge ban hoacthanhly, nguyén gia va khauhao lity ké duge x6a sé va bat ky khoan lai 16 nao

phatsinh tt viéc thanh ly déu duoc tinh vao thu nhap hay chi phi trong ky.

Xac dinh nguyén gid trong tig truéng hop

Cac thuyét minh nayla b6 phanhop thanh cae Bao cdo tai chinh. Trang 14
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6.1 Nguyéntic ghi nhan TSCD hitu hinh: (tiép theo)

Tai san cé dinh hitu hinh mua sam

Nguyén gia tai san cé dinh bao gom gia mua(tri (-) cdc khoan duge chiét khau thong mai hoac giam gid), cac

khoan thué (khong bao gdm cdc khoan thué duge hoan lai) va cdc chi phi lién quan truc tiép dén viée dua tai san

vao trang thai san sang str dung, nhu chi phi lap dat, chay thir, chuyén gia va cac chi phi lién quan trye tiép khac.

Tai san cé dinh hinh thanh do dau tu xay dung theo phuong thire giao thau, nguyén gid 1a gia quyét toan céngtrinh
dau tu x4y dung, cdc chi phi lién quan truce tiép khac va lé phi trudc ba (néu 6).
Tai san cé dinh 1a nha ctra, vat kién tric gan lién voi quyén str dung dat thi gia tri quyén str dung dat duoc xac dinh

riéng biét va ghi nhan Ia tai san cé dinh v6 hinh.

Tai sancé dinh hitu hinh mua diroc kém thém thiét bi, phu timg thay thé

Truong hop mua TSCD duge kém thém thiét bi, phy ting thay thé thi phai xdc dinh va ghi nhan riéng thiét bi, phu

ting thay thé theo gia tri hop ly. Nguyén gia TSCD duge mua 1a tong cac chi philién quan true tiép toi viée dua tai

san vao trang thai san sang str dyng trir di gia tri thiétbi, phy ting thay thé.

6.2 Nguyén tac ghi nhan TSCD v6 hinh:

Tai san cO dinh v6 hinh dugc ghi nhdn theo nguyéngia trir di (-) gia tri hao mon lay ké. Nguyéngia tai san cé dinh

v6 hinh 1a toan b6 cdc chi phi ma doanh nghiép phai bé ra dé c6 duge tai san cé dinh v6 hinh tinh dén thoi diém

dua tai san dé vao sir dung theo dur kién.

Xac dinh nguyén gia trong tig truong hop

Mua tai san cédinh v6 hinh riéng biét
Nguyén gia tai san cé dinh v6 hinh mua riéng

|
biét bao gdm gid mua (trir (-) cdc khoan duge chiét khau thuong mai

hoc giam gia), cac khoan thué (khong bao gém cac khoan thué duge hoan lai) va cdc chi phi lién quan tryc tiép
dén viée dua tai san vao trang thai san sang str dung. Khi quyén su dung dat duge mua cting voi nha cita, vat kién

trac trén dat thi gid tri quyén str dung dat duoc xac dinh riéng biét va ghi nhan la tai san cé dinh v6 hinh.

Tai san cé dinh v6 hinh la quyénsir dung dat

Nguyén gia tai san cé dinh v6 hinh 1a quyén sir dung dat la sé tién tra khi nhan chuyén nhuong quyénstr dung dat

hop phaptir ngudi khac, chi phi dén bi, giai phong mat bang, san lap mat bang,1é phi trudc ba.

Phan mém may vitinh
Phan mém may tinh 1a toan bé cdc chi phi ma Céngty da chi ra tinh dénthoi diém dura phan mém vao str dung.

6.3 Phuong phap khau hao TSCD

Tai san cé dinh duoc khau hao theo phuong phap dudng thang dwa trén thdi gian str dung u6ctinh ctia tai san. Thoi

gian hitu dung wéc tinh14 thdi gian matai san phat huy dugetac dung cho san xuat kinh doanh.

Thoi gian hitu dung woe tinh cia cac TSCD nhwsau:
Nha xuwong, vat kién tric 30 nam

May moc, thiét bi 12 nam

Phuongtién v@ntai, truyén dan 6 nam

Thiét bi, dung cu quanly .  Ind&m

Quyénsir dung dat (bét ddu khdu hao tie nam 2011) (*) 42 nam

Phan mém may tinh 2-10 nam

(*) Ouyensir dung dat cé thoi han duge khau hao phi: hop voi thoi han trén gidy chimg nhan quyén sir dung dat.

Cae thuyét minh nay la b6 phanhop thanh cdc Bao cdo tai chinh. Trang 15
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Te

10.

Nguyén tac ghi nh4n chiphitra truée

Chi phi tra trude tai cong ty bao gdm cdechi phi thye té da phat sinh nhung co lién quan dén ket qua hoat déng
kinh doanh cua nhiéu ky ké toan. Chi phitra truéc cla céng ty bao gdm cac chi phi sau: Chi phi mua bao hiém (bao
hiém chay, né, bao hiém xe, bao hiém tai san...); céng cu dung cy; chi phi stra chtta TSCD; tién thué dattra true.
Phuong phap phan bé chi phi tra truéc: Viéc tinh va phan bé chi phi tra trudc vao chi phi hoat dong kinh doanh

timg ky theo phuong phap dung thang. Can ctr vao tinh chat va mire dé tig loai chi phi ma cé thdi gian phan bd
nhu sau:chi phi tra trudc ngan han phan bé trong vong 12 thang; chi phitra truéc dai han phan bétir 12 thang dén

36 thang. Riéng tién thué dat tra trade duoc phan bé vao chi phi theo phuong phap dudng thang tuong img voi thoi

gian thué.

. Nguyéntac ghi nhan ng phai tra
Cc khoan ng phaitra duge ghi nhan theo nguyén gia va khong thap hon nghia vu phai thanh toan.

Céngty thy hién phan loai c4c khoan ng phai tra 1a phai tra ngudi ban, phai tra khac tiy thudc theo tinh chat cia
giao dich phat sinh hoac quan hé giira céng ty va déi tuong phai tra.
Cac khoan ng phaitra durgc theo déichi tiét theo ky han phai tra, déi tuong phai tra va cde yéu 16 khdc theo nhu cau

quan ly clia Céngty.
Tai thoi diém lap bao cdotai chinh, Céngty ghi nhan ngay mét khoan phai tra khi cd cdc bang chting cho thay mét
khoan t6n that cé kha nang chdc chan xay ra theo nguyén tac than trong.

. Nguyén tac ghi nh4n chi phi phai tra:
Chi phi phai tra bao gdm chi phi dién nudc, xét nghiém... da phat sinh trong ky bao cao nhung thu té chua chi tra.
C4c chi phi nay dugc ghi nhan da trén cdc ude tinh hgp ly vé sé tién phaitra theo cdc hop déng, thoa thuan, bién

ban déi chiéu cy thé.

Nguyéntac ghi nhan von chi sé hiru

Nguyén tac ghi nhan von gop cia chi sé hitu:

Vin gop cia chi sé hitu duge hinh thanh tir sé tién da gop vn ban dau, gop bé sung ctia cac cé dong. Vin gop cua
chu sé hitu duge ghi nhan theo s6 von thuc té da gop bang tién hodc bang tai san tinh theo ménh gia ctia cd phiéu

da phat hanh khi mdithanh lap, hoac huy déng thém dé mo rong quy m6 hoat dong cla Céng ty.
Nguyéntac ghi nhan thang dw yén cé phan va von khac.

Thang du v6n co phan: Phan Anh khoan chénhléchtang gitta gia phat hanh 6 phiéu so voi ménhgia khi phat
hanh lan dau hode phat hanh bé sung cé phiéu va chénh léch tang, giam gitta sé tién thue té thu duge so voi gia
mua lai khi tai phat hanh cd phiéu quy. Trudng hop mualai co phiéu dé hiy bé ngaytai ngay mua thi gia tri c6
phiéu duge ghi giam ngudn v6n kinh doanhtai ngay mua la gia thye té mua lai va ciing phai ghi giam ngudn von

kinh doanh chi tiét theo ménhgid va phan thang du von cé phan cita cé phiéu mua lai.
Nguyén tac ghi nh4n Igi nhuan chua phan phdi.

Loi nhuan sau thué chwa phan phéi duge ghi nhan 1a sé loi nhuan (hoc 16)tir két qua hoat déng kinh doanh ctia

Cong ty sau khi trir (-) chi phi thué thu nhap doanh nghiép cla ky hién hanh va cdc khoan diéu chinh do ap dung héi
t6 thay déi chinh sach kétoan, diéu chinh hai té sai s6t trong yéu cia cdc nam truéc.

Viée phan phdi loi nhuan duge can ctr vao diéu 1é Céngty va thong qua Dai hdi déng cé déng hang nam.

Cac thuyét minhnay la b6 phan hop thanh cae Bao cdo tai chinh. Trang 16
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13;

Nguyén tic va phuong phap ghi nh4n Doanh thu va thu nhap khac

Nguyén tac va phuong phap ghi nhan doanh thu ban hang
Doanh thu ban hang duge ghi nhan Khi ddng thdi théa man 5 diéu kién sau: 1, Doanh nghiép da chuyén giao phan

lon rui ro va loi ich gan lién quyén sé hiru san pham hoac hang héa cho ngudi mua; 2. Doanh nghiép khéng con
nam giit quyén quan ly hang hoa nhw ngudi sé hitu hang héa hoae quyén kiém soat hang hdéa; 3. Doanh thu duge

xac dinh tuong déi chac chin. Khi hop dong quy dinh ngudi mua duge quyén tra lai san pham, hang hoa da mua
theo nhiing diéu kién cu thé, doanh nghiép chi duge ghi nhan doanhthu khi nhiing diéu kién cu thé dé kh6ng con
ton tai va ngudi mua khéng duge quyén tra lai san pham, hang héa(trir truong hop tra lai duéi hinh thire ddi lai dé

lay hang héa, dich vu khac); 4. Doanh nghiép da hoac sé thu dugelgiich kinh té tir giao dich ban hang; 5. Xac dinh

duge cac chi phi lién quan dén giao dich ban hang.

Nguyén tac va phuong phap ghi nhan doanh thu cung cAp dich vu

Doanhthu cia giao dich vé cung cap
|
dich vu duge ghi nhan khi két qua ctia giao dich dé duge xac dinh métcach

dang tin cay. Truong hop giao dich vé cung cp dich vy lién quan dén nhiéu ay thi doanh thu duge ghi nhan trong
ky theo két qua phan céng viée d& hoan thanh vao ngay lap Bang Can déi ké toan ctia ky dé. Doanh thu cung cap
dich vu duge ghi nhan khi déng thdi thoa man tat ca bén (4) diéu kién: 1. Doanh thu duge x4c dinh trong d6i chac

chan. Khi hop déng quy dinh ngudi mua duge quyén tra lai dich vu da mua theo nhiing diéu kién cu thé, doanh

nghigp chi duge ghi nhan doanh thu khi nhimg diéu kién cu thé dé kh6ng con tontai va ngudi mua khong duge
quyéntra lai dich vu da cung cAp; 2. Doanh nghiép da hodc sé thu duge gi ich kinh 16 tir giao dich cung cap dich

vu dé; 3. X4c dinh duge phan céng viéc da hoan thanh vao ngay lap bang Can déi ké toan; 4. Xae dinh duge chi phi

phat sinh cho giao dich va chi phi hoan thanh giao dich cung cap dich vu dé.

Néu khong thé x4c dinh duge két qua hop déng méot cach chac chan, doanhthu sé chi duge ghi nhan 6 mirc cé thé

thu hdi duoc ctia cdc chi phi da duge ghi nhan.

Nguyéntic va phuong phap ghi nhan doanh thu hoat d6ngtai chinh

Doanh thu hoat d6ng tai chinh phan anh doanh thu tir tién lai va doanh thu hoat d6ngtai chinh khac ctla doanh

nghiép.

Doanh thu phatsinhtir tién lai cla doanh nghiép duge ghi nhan khi thoa man dong thi 2 diéu kién: 1. Co kha nang
thu dugc loi ich tir giao dich dé; 2. Doanh thu duge xac dinh tuong déi chac chan.

- Tién ai duge ghi nhan trén co so thdi gian va lai suat thuté ting ky.

Khi khong thé thu hdi mét khoan ma truéc dé da ghi vao doanh thu thi khoan cé kha nang khéng thu hdi duoc hoac

khéng chac chanthu héi duge do phai hach toan vao chi phi phat sinh trong ky, khéng ghi giam doanh thu.

Nguyén tie va phuong phap ghi nhan gia vén hang ban

Gia vén hang ban phananhtri gia vén cia san pham, hang hda, dich vy ban trong ky; cac chi phi lién quan dén hoat
dong kinh doanh va cdc chi phi khac duge ghi nhan vao gia von hoae ghi giam gia véntrong ky bao cao. Gia von

duge ghi nhantai thoi diém giao dich phat sinh hoac khi cé kha nang tuong déi chac chansé phat sinh trong tuong
lai khéng phan biét da chi tién hay chua. Gid v6n hang ban va doanh thuduge ghi nhan dong thoi theo nguyén tic

phi hop. Cac chi phi vuot trén mirc tiéu hao binh thudng duge ghi nhan ngay vao gia von theo nguyén tac than

trong.

Nguyén the va phwong phap ghi nhan chi phi thué TNDN hién hanh,chi phi thué TNDN hoan lai
Chi phi thué thu nhap doanh nghiép bao gémchi phi thué thu nhap doanh nghiép hién hanh va chi phi thué thu

nhap doanh nghiép hoanlai phat sinh trong nam lam canctr xac dinh két qua hoat déng kinh doanh sau thué cia
Céngty trong nam tai chinh hién hanh.

Cae thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bdo cdo tai chinh. Trang 17
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13. Nguyén tac va phwong phpghi nhan chiphi thué TNDNhién hanh, chi phi thué TNDN hoan lai (tiép theo)| “e

Chi phi thué thu nhap doanh nghiép hién hanh 1a s6 thué thu nhap doanh nghiép phai ndp tinh trén thu nhap
~e

thué trong nam va thué suat thué thu nhap doanh nghigp hién hanh.

Chiphi thué thu nhap doanh nghiép hoan lai 1a s6 thué thu nhap doanh nghiép sé phai n6p trong tuong lai phat sinh

tir viéc ghi nhan thué thu nh4p hoanlai phaitra trong nam va hoan nhaptai san thué thu nhap hoan lai da duge ghi

nhan tir cdc nam truéc. Cong ty khéng phan anh vao tai khoan nay tai san thué thu nh4p hoain lai hoac thué thu nhap
hofn lai phai tra phat sinh tir cdc giao dich duge ghi nhan truce tiép vao von chi sé hitu.

Cac khoan thué phai nop ngan sdch nha nuécsé duge quyét toan cu thé véi co quan thué. Chénh léch gitta sé thué

phai n6p theo sé sach va sé liéu kiém tra quyét toan sé duge diéu chinh khi cd quyét toan chinh thite vi co quan
thué.

Chinh sach thué theo nhiing diéu kién quy dinh cho céng ty nam hién hanh nhu sau:

Thu nhap chju thuétir Dich vu kham chita bénh duge hudng thué suat uu dai 14 10% trong sudt thoi gian hoat dong,

cac khoan thu nhap ngoai dich vu kham chita bénh van ap dung mite thué suat thong thuong 1a 20%.

Céng ty duge thanh tra kiém tra quyétton thué dén nam 2014.

14, Nguyén tdc ghi nhan lai trén cé<a
cua Céng ty sau khi trir di phan Quy khen thuéng va phic loi, Quy tir thién, Quy nhan dao, Qui
déng Quantri va Ban kiém soat dugetrich lap trong ky chia cho sé lugng binh quan gia quyén cttw cd phiéu phd

théng dang lu hanh trong ky.
Lai suy giam trén c6 phiéu duge tinh bang cach chia Igi nhugn hoac 16 sau thué phan b6é cho c6 dong so hiru c6
phiéu phé thong cia Cong ty (sau khi da diéu chinh cho cétite cla cé phiéu wu dai cé quyén chuyén déi) cho sé

luong binh quan gia quyén ciia sé cd phiéu phd thong dang luu hanh trong ky va s6 lugng
|
binh quan gia quyén cia

cé phiéu phd théng sé duge phat hanh trong trudng hop tat ca cdc cé phiéu pho thong tiém nang cé tac dong suy

giam déu duge chuyén thanh cé phiéu phé théng.

15, Cong cu tai chinh:
Ghi nhan ban dau:

Tai san tai chinh
Theo théng tu sé 210/2009/TT-BTC ngay 6 thang 11 nam 2009 ("Théng tu 210"), tai san tai chinh durge phan loai
mét cach phi hop, cho muce dich thuyét minhtrongcac bao cao tai chinh, thanhtai santai chinh dugeghi nhan theo

gia tri hop ly théng qua Bao cao két qua hoat dong kinh doanh, cac khoan cho vay va phai thu, cac khoan dautugit
dén ngay dao han vatai san tai chinh sin sang dé ban. Céngty quyét dinh phan loai cac tai san tai chinh naytai thoi

diém ghi nhanlan dau.

Tai thoi diém ghi nhan lan dau, tai san tai chinh duge xac dinh theo nguyén gia cong voi chi phi giao dichtruc tiép
cé lién quan.
Cac tai san tai chinh cla céng ty bao gdm tién va cac khoan tién giri ngan han, cdc khoan phai thu khach hang va

phai thu khac.

Nophaitra tai chinh
Nophai tra tai chinh theo pham vi cia Théng tu 210, cho muc dich thuyét minh trong cac bao cao tai chinh, duge
phan loai mét cach phi hgp thanh cdc khoanng phai tra tai chinh duge ghi nhan théng qua Bao cao két qua hoat

dong kinh doanh, cac khodanng phai tra tai chinh duge xac dinh theo gia tri phan b6. Céngty xac dinh viéc phan

loai cdc khoanng phai tra tai chinh tai thoi diém ghi nhan lan dau.

Tt ca ngphai tra tai chinh duoc ghi nhan ban dau theo nguyén gia céng véi cdc chi phi giao dich true tiép co lién

quan.

Cac thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bao cdo tai chinh. Trang 18
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16.

Céng cutai chinh (tiép theo)
Nophaitra tai chinh cua Cong ty bao gém cac khoan phai tra ngudi ban, cac khoan phai tra khac.

Gia tri sau ghi nhan lan dau

Hién tai khong cd yéu cau xac dinh lai gia tri cla cdc céng cy tai chinh sau ghi nhan ban dau.

Batrir cac cong cu tai chinh
Cactai san tai chinh va ng phai tra tai chinh duoc bi trir va gid tri thuan sé duge trinh bay trén cac bao cao tai

chinh néu, va chi néu, don vi cé quyén hgpphapthi hanh viéc bitrir cac gia tri da duge ghi nhan nay va coy dinh

bi trir trén co sé thudn, hoac thu duge cdc tai san va thanh toan ng phai tra dong thoi.

Cac bén lién quan
Cac bén lién quan 1a cdc doanh nghiép, cac ca nhan, tryc tiép hay gian tiép qua mot hay nhiéu trung gian, co quyén

kiém soat hoc chiu sy kiém soat cla Cong ty Cd phan Bénh Vién Tim Tam Ditc. Cac bén lién két, cac ca nhan nao

truc tiép hoac gidn tiép nam git quyén biéu quyét va co anh huong dang ké déi voi Cong ty Cé phan Bénh Vién

Tim Tam Dic, nhitng chite trach quan ly cht chét nhu Ban Téng Giam déc, HOi déng Quantri, nhiing thanh vién

than cAn trong gia dinh cia nhttng ca nhan hodc cac bén lién két hoac nhiing céng ty lién két vi ca nhan nay cing
duc coi 1a cdc bén lién quan. Trong viéc xem xét ting m6i quan hégitra cdc bén lién quan, ban chat cla mdi quan

hé duge cht y chir khéng phai la hinh thtre phaply.
V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN

L Tién va cac khoan tuong dwong tién 31/12/2021 01/01/2021

Tién 24.082.078.472  27.377.484.966

Tién mat 319.243.045 420.927.770
Tién giti ngan hang khéng ky han 23.762.835.427  26.956.557.196

C4c khoan twong dwong tién 5.163.234.488  20.815.779.716

Tién giri cé ky han khong qua 3 thang 5.163.234.488 20.815.779.716

Cong 29.245.312.960__48.193.264.682

. Dau tw nim gif dén ngay dao han
31/12/2021 01/01/2021

Ngan han Gia géec Gia tri ghi sé Gia géc Gia tri ghi sé

Tién giti co ky han 15,821.757.830 __15.821.757.830 15.132.136.986 __15.132.136.986

Cong 15.821.757.830 __15.821.757.830 15.132.136.986 __15.132.136.986

. Phai thu cia khach hang 31/12/2021 01/01/2021

Gia tri Du phong Gia tri Dw phong

Ngiin han 4.018.320.892  (1.136.035.864) 4.399.158.222 (1.136.035.864)

Khach hang trong nude 4.018.320.892

—
(1.136.035.864) 4.399.158.222 (1.136.035.864)

H6i bao tra Bénh nhan
nghéo TP.HCM 549. 162.848 2 658.415.750 :

Céngty Vinacapital 319.209.696 - 309.560.629 -

Khdach hang trong nuoc
khdc 3.149,948.348 __(1.136.035.864) 3.431.181.843 (1.136.035.864)

Cong 4.018.320.892 __(1.136.035.864) 4.399.158.222 (1.136.035.864)

Cac thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cde Bao cdo tai chinh. Trang 19
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Cho néim tai chinh két thie ngéry 31 thang 12 nam 2021 Don vi tinh: Déng VietNam 4

4

4. Tra truéc cho ngwéi ban 31/12/2021 01/01/2021 4

1

Gia tri Du phong Gia tri Du phong

Ngan han 597.088.012 - 1.218.921.740 -

Nha cung c4p trong nude 597.088.012 - 1.218.921.740 -

Cty INHHY Té Hoa Hao 200.000.000 - < 2

Cty TNHH MTVMay Sai
Gon Gia Dinh 182.282.100 - 449.314.140 -

Cty TNHH SX TM Thanh
Thuy 83.987.750 - - -

Cty Luong Thue Tién

Giang 75.400.000 - - -

Nha cung cap trong nwéc
khac 55.418.162 - 769.607.600 -

Cong 597.088.012 - 1.218.921.740 -

5. Phai thu khac 31/12/2021 01/01/2021

Gia tri Du phong Gia tri Dw phong

a. Ngan han 111.328.389.362 - 17.012.554.676 -

Phai thu ngudi lao d6ng 621.214.014 - 335.027.858 -

Ky cuge, ky quy 243.965.000 - 43.965.000 -

Cac khoan chi hé (BHYT) 8.707.132.366 - 115.322.471.446 -

Phai thu khac 1.756.077.982 - 1.311.090.372 -

b. Dai han 22.244.540 - 382.760.540 -

Ky cuge, ky quy 22.244.540 - 382.760.540 -

Cong 11.350.633.902 - 117.395.315.216 -

6. Hang ton kho 31/12/2021 01/01/2021

Gia géc Dw phong Gia géc Duphong
Nguyénliéu, vat ligu 23.716.235.156 - 25.642.885.150 -

Céng cu, dung cu 1.108.060.143 - 1.079.057.382 -

Hang hoa 8.851.556.873 - 12.337.797.347 -

Cong 33.675.852.172 - 39.059.739.879 -

- Gia tri hang ton khotr dong, kém, mat pham chat khéng c6 kha nang tiéu thy tai thoi diém cudi nam: khéng c6.

- Gia tri hang tén kho ding dé thé chap, cam cé bao damcac khoan ngphaitra tai thoi diém cudi nam: khong cé.

7. Tai san dé dang dai han 31/12/2021 01/01/2021

X4y dung co’ ban do dang Gia tri Du phong Gia tri Dw phong

Hop ding lap dat thang
maySchindler khu B 1.866.600.000 - : =

Cong 1.866.600.000 =

Cae thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bao cdo tai chinh. Trang 20
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8. Tai san cé dinh hiru hinh (Xem trang 31).

9. Tai san cé dinh v6 hinh

10.

LL,

Khoan muc

Nguyén gia
S6 du dau nam

Mua trong nam
$6 du cuédi nam

Gia tri hao mon lity ké
Sé du dau nam

Khdu hao trong néim
S6 du cuéi nam

Quyén sir dung
dat

6.970.212.772

6.970.212.9772

1.659.574.440
165.957.444

1.825.531.884

Phan mém may
tinh Tong cong

1.662.739.700 8.632.952.472
135.000.000 135.000.000

1.797.739.700 8.767.952.472

1.407.114.455 3.066.688.895
97.815.051 263.772.495

1.504.929.506 3.330.461.390

Giatri con lai
S6 du dau nam
So du cudi nam.

5.310.638.332
5.144.680.888

255.625.245 5.566.263.577
292.810.194 5.437.491.082

* Gid tri con lai cla Tai san c6é dinh v6 hinh da dingdé thé chap, cam cé dam bao cdc khoan vay: khéng cd.
* Nguyén gia tai san cé dinh v6 hinh cudi nam da khau hao hét nhung van con str dung: 919.359.700 VND.
* Cac cam két vé viéc mua, ban tai san cé dinh v6 hinh cégia trj lon trong tuong lai: khong co.
* Cac thay déi khac vé Tai san cé dinh v6 hinh: kh6ng co.
* Thuyét minh sé liéu va cécgiai trinh khac: khéng cd.

Chi phi tra trudc
a. Chi phi tra truéc ngan han

Cac khoan khac(chi phi baotri phan mém, bao hiém)

b. Chi phi tra truée dai han
Céng cu, dung cu xuat ding
Cac khoan khac

Cong

Phai tra ngwoi ban

Ngan han
Nha cung c4p trong nude

Cty TNHH DP & TTBYT

Hoang Pitc
Cty TNHH Thong Mai
Dich Vu H.T.L

Cty CP Céng Nghé Sinh
Hoc Kim Hoa Phat

31/12/2021 ‘01/01/2021

860.596.767 1.152.361.609

860.596.767 1.152.361.609

5.477.339.745 8.680.496.702
1.568.541.555 2.942.342.759

3.908.798.190 5.738.153.943

6.337.936.512 9.832.858.311

31/12/2021 01/01/2021

Gia tri
S60 c6 nna nang Gid tri

SO c6 cna nang
tra no’ . tra no’

32.341.403.517 32.341.403.517

32.341.403.517 32.341.403.517

1.609.898.038 1,609.898.038

1.750.470.000 1.750.470.000

762.480.000 762.480.000

Cae thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bao edo tai chinh.

35.806.613.130 35.806.613.130

35.806.613.130 35.806.613.130

LS20,937 41135 E520.95 7115

1.670.316.000 1.670.316.000

1.226.350.000 1.226.350.000

Trang 21
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11. Phai tra ngwoi ban
(tiép theo)

Cty TNHH Duge Pham
Thiét Bi Y Té KITA PI DA

Cty TNHH TM Tém Hop
Cty TNHH MTV Dugc
Pham Triéu Giang
Cty TNHH MTV
Vimedimex Binh Duong

Cty CP Duge Liéu TWIT

(Phytopharma)
Nha cung cap trong nuéc
khac

Cong

12. Ngwoi muatra tién trade
Ngan han

Khach hang trong nude
Thu tam tng bénh nhan

Khach hang trong nuéc khdc

Cong

31/12/2021 01/01/2021
& 2 Ko. 2 x

Gié tri
So cé kha nang Gié tri

So cé Bus nang
‘ tra ng’

7 tra ng

2.456.450.000 2.456.450.000 1.349.650.000 1.349.650.000

3.616.224.467 3.616.224.467 3.959.689.970 3.959.689.970

2.575.790.701

2.487.654.026

5.899, 928.345

11,182.507.940

2.575.790.701

2.487.654.026

5.899, 928.345

11,182.507.940

5.886.83 1.632

4.957.963.146

5.368.632.828

9.866.222.439

5.886.831.632

4.957.963.146

5.368.632.828

9.866.222.439

32.341.403.517

13. Thué va céc khoan phai nop Nha nuoe

a. Phai nop
Thué gia tri gia tang
Thué thu nhap doanh nghiép
Thué thu nhap ca nhan
Cac loai thué khéc

Cong

b. Phai thu
Thué thu nhap doanh
nghiép ndp thtra
Cong

Cae thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bao cdotai chinh.

32.341.403.517

Sé phai nép

35.806.613.130

31/12/2021

3.617.900.215

3.617.900.215

L257:821.315

2.360.078.900

35.806.613.130

01/01/2021

2.886.681.564

2.886.681 .564

817.805.752

2.068.875.812

3.617.900.215 2.886.681.564

$6 da thue nép
01/01/2021 trong nam trong nam 31/12/2021

6.695.692 1.303.872.325 1.286.691.749 23.876.268

1.645.172.746 1.749,.907.114 3.395.079.860 -

738.347,503 7.082.607.392 7.159.581.770 661.373.125

- 5.000.000 5.000.000 :

2.390.215.941 10.141.386.831 111.846.353.379 685.249.393

S6 nép thira S6 da can trir
01/01/2021 trong nam trong nam 31/12/2021

- 669.148.725 - 669.148.725

- 669.148.725 - 669.148.725

Trang 22



CONG TY CO PHAN BENH VIEN TIM TAM DUC

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho néim tai chinh két thiic ngay 31 thang 12 nam 2021

Miu sé B 09 - DN

Don vi tinh: Dong Viét Nam

14. Chi phi phai tra

15.

16.

Ngan han
Chi phi xtr ly racy té, rac sinh hoat
Chi phi phai tra (tién dién, nudc, xét nghiém, bao tri may chuyén dung...)

Cong

Phai tra khac

Ngan han
Tién ing hé bénh nhan nghéo thu ctia t6 chire va cé nhan
Tién tai tro cac hop déng nghién ctru, hoi thao

Cac khoan phai tra, phai nép khac

Cong

Vin chi sé hiru
a. Bang déi chiéu bién dng cia Von chii sé hiru (Xem trang 32)

b. Chi tiét von gépcia chi so hiru
Ba Nguyén Thi Hanh
Céng ty CP Dau Tu An Viét Hung
Vén gop cia cdc nha dautu khac

Cong
c. Cac giao dich vé von voi cac chi sé hitu
va phan phdicé tirc, chia Igi nhuan
Vén gop cia chi sé hitu

Von gop dau nam

Von gop cudi ndéim

Cétire, loi nhuan da chia

d. Cé phiéu
S6 luong cé phiéu dang ky phat hanh

Sé luong cé phiéu da ban ra cong ching
C6 phiéu phé théng

$6 luong cé phiéu dang luu hanh

C6 phiéu pho théng
Ménhgid cé phiéu dang liru hémh: dong Viét Nam/cé phiéu.

e. Cac quy cla doanh nghiép

Quy dau tu phat trién

Quy khac thudc nguén von hitu sé hiru

Cong

Cae thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bao cdo tai chinh.

Ty lé von gop

31/12/2021 01/01/2021

3.122.694.981 1.679.753.913

1.559.920.238 705.112.438
1,562.774.743 974.641.475

3.122.694.981 1.679.753.913

31/12/2021 01/01/2021

3.297.536.207 3.718.448.620
1.219.904.629 960.144.426
1.823.117.359 2.360.599.519

254.514.219 397.704.675

3.297.536.207 3.718.448.620

31/12/2021 01/01/2021
15.552.000.000
14.745.600.000

125.222.400.000

15.552.000.000
14.745.600.000

125.222.400.000

155.520.000.000 155.520.000.000

Nam 2021 Nam 2020

155.520.000.000 155.520.000.000

155.520.000.000

155.520.000.000

36.015.157.000

155.520.000.000

155.520.000.000

27.829.893.000

31/12/2021 01/01/2021

15.552.000 15.552.000

15.552.000 15.552.000

15.552.000 15.552.000

15.552.000 15.552.000

15.552.000 15.552.000

10.000 10.000

31/12/2021 01/01/2021

16.603.467.737

603.561.923

17.207.029.660

16.603.467.737

1.322.110.006

17.925.577.743

Trang 23
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e. Cac quy cia doanh nghiép (tiép theo)
* Muc dich trich lap va str dung cdc quy cla doanh nghiép

Quy dau tuphat trién duoctrich lap tir loi nhugn sau thué thu nhdp doanh nghiép va dugc sur dung vao viéc dau tu
mo réng quy mé san xudt, kinh doanh hodc dau tur chiéu sau cia doanh nghiép.

17. CAc khoan muc ngoai Bang cn di ké toan

San

&

Msn

nw

a. Tai san nhan git hd: Don vi tinh Sé6 long
31/12/2021 01/01/2021

VAt tu ky gtri
Amplatez/Coil Cai 0 a
Anneaux Cai 39 41

Ballon Cai 381 477
Dung Cu Dién Sinh Ly Cai 26 43

Dung Cu Dién Sinh Ly B6 I 5

Pacemaker Cai 3 d

Stent Cai 245 369
Valve Cai 41 56
Y Dung Cu Cai 28 56
Cong 764 1.121

b. Ngoai té cac loai 31/12/2021 01/01/2021

Nguyén té Gia tri (VND) Nguyénté Gia tri (VND)

USD $ 81.809,79 1.852.173.646 $ 80.722,46 1.857.423.805

EUR € 22.564,61 572.945.008 € 22.575,53 631.235.297

Cong 2.425.118.654 2.488.659.102

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO
DONG KINH DOANH

1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
Doanh thu kham, chira bénh
Doanh thuban thuéc
Doanh thu khac

Cong

2. Cac khoan giam tri doanh thu
Hang banbi tra lai

Cong

3. Doanh thu thudn vé ban hang va cung cap dich vu
Doanh thu kham, chita bénh
Doanh thu ban thuéc
Doanhthu khac

Cong

Cae thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bao cdo tai chinh.

Nam 2021

318.519.955.722

105.970.163.554

KET QUA HOAT

Nam 2020

414.172.943.853

154.802.201.820

5.895.780.177 1.744.861.813

430.385.899.453__570.720.007.486

Nam 2021 Nam 2020
371.603.381 10.960.342

371.603.381 10.960.342

Nam 2021 Nam 2020
318.519.955.722
105.598.560.173

5.895.780.177

414.172.943.853
154.791.241.478

1.744.861.8113

430.014.296.072 570.709.047.144

Trang 24
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4. Gia vén hang ban
Gia von DV kham chita bénh
Gia vén ban thuédc

Gia vén khac

Cong

5. Doanh thu hoat dong tai chinh
Lai tién gtri, tign cho vay
Lai chénh léch ty gid do danh gia lai

Cong
6. Chi phi tai chinh

L6 chénh léchty gid do danh gidlai
Cong

7. Chi phi ban hangva chi phi quan ly doanh nghiép

a. Chi phi ban hang
Chi phi nhan vién
Chi phivat liéu, bao bi

Chi phi dung cu, dé ding
Chi phi khdu hao TSCD
Chi phi dich vu mua ngoai
Chi phi bang tién khac

Cong

b. Chi phi quan ly doanh nghiép
Chi phi nhan vién
Chi phi vat liéu, bao bi

Chi phi d6 ding van phong
Chi phi khau hao TSCD
Thué, phi, 1é phi
Dyphong phai thu khé doi
Chi phi dich vy mua ngoai
Chi phi bang tién khac

Cong

8. Thu nhap khac
Xir ly vat tuthira sau kiém ké

Cac khoan khac

Cong

9. Chi phi khac
Gia tri con lai TSCD va chi phi thanhly, nhugng ban TSCD
Xtr ly vat tu thiéu sau kiém ké
Cac khoanbi phat
Cac khoan khac

Cong

Cae thuyét minh nay la b6 phén hop thanh cde Béo cdo tai chinh.

Nam 2021
258.360.118.907
92.686.815.000

Nam 2020
306.918.408.591
135.478.670.312

13.071.905.121 9.088.069.611

364.118.839.028 451.485.148.514

Nam 2021 Nam 2020
1.337.483.318 891.754.365

- 37,211,563

1.337.483.318 928.965.928

Nam 2021 Nam 2020

88.454.883 -

88.454.883 -

Nam 2021 Nam 2020

4.533.403.315 5.468.443 .849
1.008.007.254 967.868.349

104.310.723 88.026.558
3.920.000 4.800.000

5.330.037.655 5.682.850.807
160.855.048 278.399.965

11.140.533.995 12.490.389.528

22.118.596.843 24.239.936.921
551.547.672 730.803.484

1,325.775.123 1.212.800.525
5.765.545.640
1.346.837.000

10.314.609.196
3.156.537.982

5.607.205.851
1.634.373.500
247.827.140

12.447.025.008
3.160.088.597

44.579.449.456 49.280.061.026

Nam 2021 Nam 2020

50.920.603 348.610

2.400.472.965 1.858.517.597

2.451.393.568 1.858.866.207

Nam 2021
35.659.439
36.937.684
61.606.551

1.166.203.786

Nam 2020

52.597
34.373.947
71.704.830

1.300.407.460 106.131.374

Trang 25
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10.

II.

12.

13.

14.

Chi phi san xudt, kinh doanh theo yéu to

Chi phi nguyén liéu, vat liéu
Chi phi nhan cong
Chi phi khdu haotai san cé dinh
Chi phi dich vu mua ngoai
Chi phi khac bang tién

Cong

Chiphi thué thu nhap doanh nghiép hién hanh
1. Chi phi thué thu nhap doanh nghiép tinh trén thu nhap chiu thué nam

hién hanh

2. Téng chi phi thué thu nhap doanh nghiép hién hanh

Lai co’ ban trén cé phiéu
Loi nhuan ké toan sau thué thu nh4p doanh nghiép
C4c khoan diéu chinh tang hoc giam

- S6 trich qui khenthong, phic Igi va cdc quy khac

Loi nhuan hoi 16 phan bé cho cé dong sé hiru co phiéu phé thong
Cé phiéu phé théng dang luu hanh binh quan trong nam

Lai co ban trén c6 phiéu

Lai suy gidm trén cé phiéu
Loi nhuan hoac18 phan bé cho cé déng sé hitu cé phiéu phé thong
Loi nhudn hoac 15 phan bé cho cé déng sé hiru cd phiéu phé thong
sau khi da diéu chinh cac yéu to suy gidm
Cé phiéu phé théng dang lvu hanhbinh quan trong nam
Cé phiéu phé thong dang Iwu hanh binh quan trong nam sau khi da
diéu chinh cdc yéu té suy gidm
Lai suy giam trén cé phiéu

Muc tiéu va chinh sach quanly rui ro tai chinh

Nam 2021

234.613.592.051
110.090.672.126

17.743.598.328

Nam 2020

304.154.956.428
129.751.596.701

117.497.683.272

22.849.680.674 26.454.000.419

34.541.279.300 32.816.420.578

419.838.822.479 510.674.657.398

Nam 2021 Nam 2020

1.749.907.114 6.846.610.812

8.147.227.783

8.147.227.783
15.552.000

15.552.000
524

1.749.907.114 6.846.610.812

Nam 2021 Nam 2020
10.825.581.022  53.288.538.025

(2.678.353.239)  (3.918.387.369)
(2.678.353.239)  (3.918.387.369)
8.147.227.783  49.370.150.656

15.552.000 15.552.000

524 3.175

Nam 2021 Nam 2020
49.370.150.656

49,370.150.656
15.552.000

15.552.000
SATS

Cac rui ro chinh tir cong cu tai chinh bao g6m rui ro thi trudng, rui ro tin dung va riti ro thanh khoan

Ban Téng Gidm déc xemxét va ap dung cdc chinh sach quanly cho nhiing rui ro noi trén nhusau:

14.1 Ruiro thi trwong
Rui ro thi trudng 1a rui ro ma gia tri hgp ly cia cac luéng tién trong tuong lai cla mét cong cutai chinh sé bién

dong theo nhiing thay déi cua gid thi truong. Rui ro thj trudng céba loai rui ro: rui ro lai suat, ri ro tién té va rdi ro

vé gid khdc, chang han nhurai ro vé gia cé phan. Cong cutai chinh bj anh hung bdirui ro thi trudng bao gémcac
khoan vay va no, tién gti, cac khoan dau tu san sang dé ban.

Cac phan tich d6 nhay nhu dugc trinh bay dui daylién quan dén tinh hinh tai chinh ctta Céngty tai ngay 31 thang
12 nam 2021 va ngay 31 thang 12 nam 2020.

Caephan tich d6 nhay nay da duge lap trén co sogia tri cac khoan ng thuan, ty 1é gitta cc khoan nogcé lai suat cd

dinh va cdc khoanngcé Iai suat tha néi va ty 1¢ tong quangitta cac céng cytai chinh co gdc ngoai té 1a khéng

thay déi

Cac thuyét minh nay la b6 phan hop thanhcde Bao cdo tai chinh. Trang 26
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14.1 Ruiro thi trwong(tiép theo)
Khi tinh toan cdc phan tich d6 nhay, Ban Téng Gidm déc gia dinh rang d6 nhay ctia cdc cong cy ng san sang dé ban
trén bang can déi ké toan va cdc khoan muccé lién quan trong bao cdo két qua hoat dong kinh doanh bj anh huong
béi cdc thay déi trong gia dinh vé rdi ro thj truong tuong img. Phép phantich nay dugc dua trén cdc tai san va ng
phai tra tai chinh ma Céng ty nam gilt tai ngay 31 thang 12 nam 2021 va ngay 31 thang 12 nam 2020.

Riii ro lai sudt
Rui ro lai suat 1a rdi ro ma gid tri hgp ly hoac cac luéng tién trong tuong lai cla m6t cOngcu tai chinh sé bién dong
theo nhiing thay déi cia lai suat thi truéng. Rui ro thj trudng do thay déi lai suat cla Cong ty chit yéu lién quan dén
khoan tién va cdc khoan tién giri ngin han ctia Céng ty.
Céng ty quan ly rai ro Iai suat bang cach phan tich tinh hinh canh tranh trén thj truong dé c6 duge cdc lai suat cd
loi cho muc dich cia Cong ty va van nam trong gidi han quanly rii ro cula minh.

D6 nhay déi voi lai sudt

D6 nhay cilia cdc (khoan tién va cdc khoantién gtri ngan han) cia Céng ty déi voi su thay déi co thé xay ra 6 mirc
d6 hop ly trong Iai suat dugc thé hién nhu sau.

V6igia dinh1a cdc bién sé khac khong thay déi, cdc bién dng trong lai suat ctia cdc (khoan tién va cdc khoan tién

giri ngan han) voiIai suat tha ndi cé anh huéng dén loi nhuan truéc thué ctia Congty nhu sau:

Tang/ giam Anh huong dén Igi
diém co ban nhudn trudc thué

Nam nay
Déng Viét Nam +100 426.419.521
Déng Viét Nam -100 (426.419.521)
D6-la MY +100 18.521.736
Dé-la My -100 (18.521.736)
Déng EURO +100 22.917.800
Déng EURO -100 (22.917.800)

Nam tro
Ding Viét Nam +200 1.216.734.851
Déng Viét Nam -200 (1.216.734.851)
Dé-la M¥ +200 37.148.476
D6-la My -200 (37.148.476)
Dong EURO +200 12.624.706
Dong EURO -200 (12.624.706)

Mire tang/giam diém co banstr dung dé phan tich dé nhay déi voi lai suat duge gia dinh dya trén cac diéu kién cé
thé quansat duge cia thi trudng hién tai. Cac diéu kién nay cho thay mite bién déng cao hon khong dang ké so voi
cac ky truce.
Rui ro ngoai té

Rui ro ngoai té 1a rdi ro ma gidtri hgply cia cdc ludng tién trong tuong lai cla mét céng cutai chinh sé bién dong
theo nhitng thay déi cua ty gid ngoai té. Céng ty chiu ri ro do sy thay doi cia ty gid hdi doai lién quantrue tiép
dén cac hoat dong kinh doanh ctia céng ty bang cdc donvi tién té khac Dong Viét Nam.
Céngty quanly rai ro ngoai té bang cach xem xét tinh hinhthi truéng hién hanh va dw kién khi Céngty lap ké

hoach cho cac nghiép vu trong tuong lai bang ngoai té. Cong ty khéng str dung bat ky céng cy tai chinh phai sinh dé

phong ngtva rui ro ngoai t¢ cla minh.

Cae thuyét minh nay la b6 phan hop thanhcdc Bao cdo tai chinh Trang 27
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D6 nhay doi voi ngoai té
Céngty khéng thyc hién phan tich d6 nhay déi voi ngoai té vi rai ro do thay déi ngoai té tai ngay lap bao cdotai
chinh la khéng dang ké.

14.2 Rui ro tin dung
Rui ro tin dung 1a ri ro ma mét bén tham gia trong mét céng cy tai chinh hoc hop déng khach hang khong thue
hién cac nghia vy cua minh, dn dén t6n that vé tai chinh. C6ngty c6rairo tin dungtir cdc hoat déng san xuat kinh

doanh cia minh (chu yéu déi voi cdc khoan phaithu khach hang) vatir hoat d6ng tai chinh cua minh, bao gém tién

giri ngan hang, nghiép vu ngoai hdi va cdc céngcy tai chinh khac.

Phai thu khach hang
Céng ty giam thiéu rdi ro tin dung bang cach chi giao dich véi cc don vi cé kha nang tai chinh tét cong ty thuong
xuyén theo doi chat ché ng phai thu dé dén déc thu héi. Trén co sé nay va khoan phai thu ctia Céngty lién quan
dén nhiéu khach hang khac nhau nénruiro tin dung khéng tap trung vao mét khach hang nhat dinh.

Tién guri ngan hang
Céngty chit yéu duy tri sé tién giri tai c4c ngdn hang Ién cé uy tin 6 Viét Nam. Céng ty nhan thay mire d6 tap trung
rui ro tin dung d6i voi tién giri ngdn hang 1a thap.
Ban Téng Gidm déc cia Cong ty danh gia rang hau hét cac tai san tai chinh déu trong han va khongbi suy giam vi

cdc tai san tai chinh nay déu lién quan dén phai thu khach hang cé uytin va cé kha nang thanh toan tot ngoai trir
cdc khoan phai thu qua han va/hoacbi suy giam dugetrinh bay trong bang sau day:

Khéng qua han Qua han
khéng bi suy giam bi suy giam khéng bi suy giam bi suy giam

Ngay 31 thang 12 nam 2021
Dudi 90 ngay 2.882.285.028 - - -

91-180 ngay - - - -

>181 ngay - . : 1.136.035.864

Tong cong gia tri ghi sé 2.882.285.028 - - 1.136.035.864

Du phong giam gia tri - - - (1.136.035.864)
Gia tri thuan 2.882.285.028 - - -

Ngay 31 thang 12 nam 2020
Dudi 90 ngay 3.263.122.358 3 3

91-180 ngay - - - -

>181 ngay - - - 1.136.035.864

Tong cong gia tri ghi so 3.263.122.358 = - 1.136.035.864
Du phong giam giatri - - - (1.136.035.864)
Gia tri thuan 3.263.122.358 - - -

14.3 Rui ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan1a rai ro Cong ty gap khé khankhi thyc hién cdc nghia vy tai chinh do thiéu v6n. Rui ro thanh
khoan ctia Céng ty chi: yéu phat sinh tir viée céc tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh cd cdc thoi diém dao han
léch nhau.
Céngty giam sat rui ro thanh khoan thong qua viéc duy tri mOt Iuong tién mat va cdc khoan tuong duong tién va

cac khoan vay ngan hang 6 mtre ma Ban Tong Gidm déc cho la di dé dap tng cho cachoat déng cia Céngty va dé

giam thiéu anh hudng cia nhiing bién dong vé ludng tién.
Bang du6i day tong hop thdi han thanh toan cia cdc khoan ng phai tra tai chinh cia Cong ty dya trén cdc khoan
thanh toan dukién theo hop déng theo co sé chua duge chiét khau.

Cac thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bdo cdo tai chinh. Trang 28
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14.3 Rui ro thanh khoan(tiép theo)

15.

Vil.

Ngay 31 thang 12 nam 2021 Duci 1 nam Tt 1-5 nam Trén 5 nam Tong cong
Phai tra nguoi ban 32.341.403.517 - - 32.341.403.517

Cac khoan phai tra, phai ndp
khac va chi phi phai tra 3.753.584.116 - - 3.753.584.1116

Cong 36.094.987.633 : - 36.094.987.633

Ngay 31 thang 12 nim 2020
Phai tra ngwoi ban 35.806.613.130 - - 35.806.613.130

Cac khoan phai tra, phai ndp
khac va chi phi phaitra 2.310.643.048 - - 2.310.643.048

Cong 38.117.256.178 - - 38.117.256.178

Céngty cé dit kha nang tiép can cdc ngudn vén va cdc khoan ng dén han thanh toan trong vong 12 thang sé duge
tra ding han.

Tai san tai chinh va ng’ phai tra tai chinh (Xem trang 33)

Gia tri hop ly clia cdc tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh duge phan anhtheo gia tri ma céng cytai chinh co
thé chuyén déi trong mét giao dich hién tai gitta cdc bén tham gia, ngoai trir truong hop bat budc phai ban hoac
thanh ly.
Céngty sir dung phuong phap va gia dinh sau day duge ding dé ude tinh gid tri hop ly:

Gia tri hop ly cia tién mat va tién gtri ngan han, cac khoan phai thu khach hang, cdc khoan phaitra ngudi ban va ng
phai tra ngan han khac tuong duong voigid tri ghi s6 cla cac khoan muc nay do nhitng cong cu nay cé ky han ngan.

Ngoai trir c4c khoan dé cAp 6 trén, gid tri hop ly cilatai san tai chinh va ng phai tra tai chinh dai han khac chua
duoc danh gia va xac dinh mot cach chinh thire vao ngay 31 thang 12 nam 2021 va 31 thang 12 nam 2020. Tuy
nhién, Ban Téng Giam déc Céngty danh gia gia tri hop ly cla cdc tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh nay
khéng cé khdc biét trong yéu so véigia tri ghi sé vao ngay két thic nam tai chinh.

NHUNG THONG TIN KHAC

. Nhimng khoan ngtiém tang, khoan cam két va nhirng théngtin tai chinh khae:

Kh6ng cé nhig khodn ng tiém tang, khoan cam két va nhing théng tin tai chinh khac anh huéng dén viéc lap va
trinh bay cae bao cao tai chinh.

. Cac su kién phat sinh sau ngay két thic nién d6

Khong cé sy kién quan trong nao xayra ké tir ngay két thie namtai chinh yéu cau phai co cac diéu chinh hoac
thuyét minh trong cac bao caotai chinh.

. Giao dich v6i cac bén lién quan
Cac giao dich trong yéu va sé du véi cdc bén lién quan trong nam nhu sau:
+ Thu nhap cia Héi ddng Quantri va Ban Téng Giam déc Nam 2021 Nam 2020

Thu nhap ctia Hi déng Quan tri Thu lao, long va thuong 859.849.000 1.676.080.004

Thunhap cia Ban Tong Giamdéc Luong va thuong 7.623.081 .522 8.176.489.042

Céng $.482.930.522 9.852.569.046

Cae thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bao céo tai chinh. Trang 29
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4, Trinh bay tai san, doanh thu, két qua kinh doanh theo bé phan:

B6 phan kinh doanh bao gém bé phan theo linh vuc kinh doanh va b6 phan theo khu vuc dia ly.
B6 phantheo linh vue kinh doanh 1a m6t bé phan c6thé phanbiét duge cla Cong ty tham gia vao quatrinh san

xudt ho’c cung cap san pham, dich vu riéng lé, mét nhom cac san pham hoac cac dich vy cé lién quan ma bé phan

nay c6 rii ro va loi ich kinh té khac vi cdc b6 phan kinh doanhkhac.
BO phan theo khu vuc dia ly 1a mt b6 phan cé thé phanbiét duge cla Cong ty tham gia vao quatrinh san xuat hodc

cung cAp san pham, dich vutrong pham vi mét mdi truéng kinh té cu thé ma bé phan nay cé rii ro va Igi ich kinh té

khac véi cdc b6 phan kinh doanh trong cac mdi truong kinh té khac.

Nham phuc vu céng tac quan ly, Céng ty co tru so chinh va chi nhanh déutoa lac trén dia ban thanh phé Hé6 Chi

Minh nén trinh bay bdo cao b6 phan chinh yéu theo linh vyc kinh doanh, con bao cao bé phan thir yéu theo khu vue

dia ly khéng trinh bay.

4.1. Bao céo b6é phan: theo linh virc kinh doanh
Linh vue dich vu

ew

@

Ay

kham, chira Linh vue kinh Thaw cd
bénh valinh ve—doanh ban thuéc B cone

Nam 2021 khac

Doanh thu thudn 324.415.735.899 105.598.560.173 430.014.296.072

Gi vén 271.432.024.028 92.686.815.000 364.118.839.028
Loi nhuan gp vé ban hang
va cung cap dich vu §2.983. 711.871 12.911.745.173 65.895.457.044

Nam 2020

Doanh thu thuan

Gia von

415.917.805.666

316.006.478.202

154.791.241.478

135.478.670.312

570.709.047.144

451.485.148.514

Loi nhuan gép vé ban hang
va cung cap dich vu 99.911.327.464 19.312.571.166 119.223.898.630

4.2. Bio cdo b6 phan thir yéu: theo khu vudia ly

Tru sé chinh va chi nhanh (Phong khdm da khoa Tam Dire; Phong kham da khoa Phuc Dic) cla Cong ty déutoa
lac trén dia ban thanh phd Hé Chi Minh va hach toan phu thudc. Vi vay, Céng ty khéng trinh bay thuyét minh

bao céo bé phantheo khu vuc dia ly.

5. Thong tin vé hoat d6ng lién tue: Congty van tiép tuc hoat d6ng trong tuong lai.

NGUOI LAP BIEU - KE TOAN TRUONG

tneThs. Phan Thi Thanh Nga

Cae thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cde Bao edo tai chinh. Trang 30
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V.8.Tai san c6 dinh hiru hinh

Nha cira, vat kién

‘ tric
Khoan muc

May méc thiét bi
Phuong tién

van tai
Thiét bidung Tai san c6 dinh

cu quan ly hitu hinh khac Tong cong

Nguyén gia
$6 du daunam 140.710.891.435

Mua trong
nam -

Thanh ly,

nhuong ban -
$6 du cudi nam 140.710.891.435

Gia tri hao monlay ké

199.781.400.054

12.355.998.000

(801.011.983)
211.336.386.071

7.296.138.028

7.296.138.028

2.062.354.499 404.616.561

144.000.000 =

(43.516.000) (41.401.800)
2.162.838.499 363.214.761

350.255.400.577. =
*

12.499.998.000

(885.929.783)
361.869.468.794

Sé du dau nam 56.073.021.701 124.840.175.377 3.250.232.857 1.054.904.150 324.707.824 185.543.041.909

Khéu hao
trong nam 4.586.302.284 12.001.244.911 652.619.952 211.163.240 28.495.446 17.479.825.8339/

Thanh ly, a (DICH

|

nhuong ban - (780.711.834) - (35.276.171) (29.182.339) (845.170.3 oh 48
$6 du cudéi nam 60.659.323.985 136.060.708.454—_3.902.852.809 1,230.791.219 324.020.931__202.177.697.394)

’

3 =f

Gia tri con lai =
S6 du dau nam 84.637.869.734 74.941.224.677  4.045.905.171 1.007.450.349 79.908.737 164.712.358.668

So du cudi nam 80.05 1.567.450 75.275.677.617_ _3.393.285.219 932.047.280 39.193.830 159.691.771.396

* Gia tri con lai cla TSCDHHda ding déthé chap, cam cé dam bao cac khoan vay: khéngc6.
* Nguyén gid tai san cé dinh hitu hinh cuéi nam da khau hao hét nhung van con sir dyng: 84.268.077.430 VND.
* Nguyéngid tai san cé dinh hiru hinh cuéi nam ché thanhly: khéng co.
* CAc cam két vé viéc mua, ban tai san cé dinh hitu hinh cé gia tri 1én trong tuong lai: khong co.
* Cac thay déi khac vé tai san cé dinhhitu hinh: khdng cd.

Céc thuyét minh nay la b6 phan hgp thanh cde Bao céo tai chinh. Trang 31
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V16. Vén chi sé hiru

a. Bang d6i chiéu bién d6ng cia Von chi so hitu

Von gép cia chi Thangduvén Quy dautwphat Quy khac thudc Loi nhuan sau
Khoi ’ L ;

£
chia

pha 5pene sé hitu cé phan trién von chi sé hitu thee an pha Cong

Sé6 dudiuae 155.520.000.000 1.407.488.000 —_16.603.467.737 695.036.146  50.884.393.734 225.110.385.617nam truéc

Loi nhuan “ , : “ 53.288.538.025  53.288.538.025
Trich lap cac =
quy s ‘ 5 2.418.387.369 —(4.820.414.601) _—_(2.402.027.232) »04
Chia cétite - , : : (27.829.893.000)  (27.829.893.000) «7
Giam khdc 4 . 3 (1.791.313.509) : (1.791.313.509)'HHi Ke ‘OATSod iol 155.520.000.000 1.407.488,000 —-16.603.467.737 1.322.110.006 —71.522.624.158 246.375.689.901 + Tin
nim truéc HP

x = vsa 155.520.000.000  1.407.488,000 —-16.603.467.737 —‘1.322.110.006 —-71.522.624.158 246.375.689.901 -

10

Loi nhudn s = : A 10.825.581.022  10.825.581.022

Trich lap cac

quy (*) = s - 689.720.917  (2.678.353.239) _—_(1.988.632.322)

Chia cétire (*) * « - -

Giam khac “ 7 (1.408.269.000)
SO durcudi 155.520.000.000 1.407.488.000 _16.603.467.737 603.561.923nim nay

(36.015.157.000)

43.654.694.941

(36.015.157.000)
(1.408.269.000)

217.789.212.601

(*) Can cit theo Nghi quyét 01.2021/NQ-PHCDngay 24/4/2021, Céng ty aa thc hién phan phdiloi nhudn, trich lap cdc qu néim
2020 va tam trich cdc quy ndm 2021, chia c6 tec nim 2020 cu thé nhur sau:

- Trich lip cac quy
+ Tam trich quj tie thién ném 2021 theo ké hoach phan phéi loi nhudn
+ Tam trich quy nhan dao nam 2021 theo ké hoach phan phi loi nhudn
+ Tam trich quy hoat déng H6i déng Quan tri va Ban kiém sodt nam 2021 theo ké hoach

phan phdi loi nhuan
+ Tam trich quy khen thuéng, phic loi nim 2021 theo ké hoach phan phéi loi nhudn
+ Tam trich quy khoa hoc céng nghé ném 2021 theo ké hoach phan phdi loi nhudn

- Chia céttre
+ Tam chia cé tite dot 2 nam 2020 theo ké hoach phan phoi loi nhuan
+ Chia cétite néim 2020 theo Nghi quyét 01.2021/NO-PHCD ngay 24/04/2021

Cac thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cae Bao cdotai chinh.

Nim 2021

300.000.000
300.000.000

389.720.917
1.500.000.000

188.632.322
2.678.353.239

13.096.421.000
22.918.736.000
36.015.157.000

Trang 32
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V1.15. Tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh:

Bang du6i daytrinh bay gid tri ghi s6 va gia tri hop ly ciia cdc céng cutai chinh dugc trinh bay trong bao caotai chinh cla Céngty.
Gia tri ghi s6 Gia tri hop ly

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Gia tri Du phong_ Gia tri Duphong Gia tri Gia tri

Tai san tai chinh
- Phai thu khach

hang 4.018.320.892  (1.136.035.864) 4.399.158.222 (1.136.035.864) 2.882.285.028 3.263.122.358

- Phai thu khac 8.973.341.906 - 115.749.196.986 - 8.973.341.906 15.749.196.986

- Tién va cac
khoan—tuong e
duong tién 29.245.312.960 - 48.193.264.682 - 29.245.312.960 48.193.264)
- Cac khoan dau

!

tu nim git dén =
ngay déo han 15.821.757.830 : 15.132.136.986 : 15.821.757.830_ _15.132.136.986

TONG CONG 58.058.733.588 —_(1.136.035.864) 83.473.756.876 (1.136.035.864) 56.922.697.724 2.337.721 WS
Nog phai tra tai chinh

- Phai tra ngudi
ban 32.341.403.517 - 35.806.613.130 - 32.341.403.517—35.806.613.130
- No phai tra tai

chinh khac, chi
phi phai tra 3.753.584.116 - 2.310.643.048 = 3.753.584.116 2.310.643 .048

TONG CONG 36.094.987.633 : 38.117.256.178 - 36.094.987.633 38.117.256.178

>

°

Cac thuyét minh nay la b6 phan hop thanh cdc Bao edo tai chinh. Trang 33
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CONG TY CO PHAN
|

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BENH VIEN TIM TAM DUC Doc lap — Ty do — Hanh phic

BAN KIEM SOAT ---000---

BIEN BAN LAM VIEC BAN KIEM SOAT
Homnay, ngay 26 thang 03 nam 2022, chung téi gomco:

Ban Kiém soat:
1. CN. Vuong Thi Quynh Anh : Truong ban
2. Ba Bui Thy Kiéu > Thanh vién
3. BS.Nguyén Nhi Phuong : Thanh vién — vang mat

Dai dién Céng ty Cé phan Bénh vién Tim Tam Dire:
1. Bs.CKI. D6 Van Buu Dan : Tong Giam Déc

;

2. Ths.Phan Thi Thanh Nga : Giam Doc Tai chinh kiém Ké toan truong

Ban Thu ky: CN.Truong Thi Mai Lan

_
Sau khi da kiém tra ching tlr, s6 sach va cac bao cao tai chinh nam 2021 cua Cong ty

Co phan Bénh vién Tim Tam Duc, chung téi thong nhat nhu sau:

A. KET QUA KIEM SOAT CHUYEN MON:

Nam 2021, tinh hinh dich bénh Covid-19 dién ra rat phtte tap va kéo dai da anh huong
nang né dén hoat dong kham chira bénh cua Tam Due, giam 6 cae linh vue nhu diéu tri ngoai
tru, diéu tri ndi tru, thongtim can thiép, m6 tim, dién sinh ly tim..

Cae chi sé chuyén mén bao gom :

- Kham chita bénh ngoai tru giam 40% (48.286/80.537 luot) so voi nam 2020 trong do
kham tim giam 38% (46.450/74. 868 lugt). Tu thang| 6 den thang 9, khi dich bénh/ 4

300 ngudi dén trong didu kién binh thuong. Dé gitp bénh nhan bot he khan, Bénh
Vién Tim Tam Duc da trién khai thuc hién kham bénh truc tuyén va giao thuéctai
nha khi bénh nhan co nhucau.

- Piéu tri ndi tra giam 28% so voi 2020 (2.954/4.120 bénh nhan/nam).

- Théng tim can thi¢p nam 2021 giam 41% so vdi nam 2020 (765/1.296 bénh
nhan/nam)

- Dién sinh ly tim nam 2021 giam 20% so voi nam 2020 (203/251). Bénh vién da thuc
hién k¥ thuat moi cat dét bang mapping 3D thanh cong tot dep, dén nay duge 138
truonghop.

- Téng sé ca m6 2021 1a 166, giam 54% so voi nam 2021 (166/359). Trong d6 bénh tim
bamsinh chiém 42%, bénh van tim chiém 31% va 22% la beénh mo bac cau.

- Nam 2021, do tinh hinh dich bénh Covid 19, chuong trinh kham sang loc bénh tim
bamsinh tai cac tinh phai tam hoan, Tam Dure da moduge 72 em co chi dinh phau
thuat trong cac dot kham sang loc trudc, chiém 43%tong so ca phau thuat nam 2021
(72/166).



Vé bao hiém y té nam 2021 so v6i nam 2020 : sé lugt BHYT chung giam 47%
(7.284/13.737). $6 tién thanh toan BHYT gidm 18% so véi nam 2020 (46,5ty/56,7ty).

Phong kham DK TamDir hoat déng ké tir khi thanh lap Céng ty, tuy nhién do thoi
gian gan day phong kham da cil, céng suat hoat déng giam, chi phi thué mat bang
tang, khong c6 kha nang xay dung moi. Bén canh do, hoat dong cua Phong kham DK
Phuc Dire kh6ng higu qua. Do do, vao thang 6/2021, theo quyét dinh cua H6i déng
Quan tri da cham dirt hoat dong cua Phong kham DK Tam Dire va Phong kham DK
Phuc Dire.

Ngoai hoat dong chuyén mon, huong tng loi kéu goi cua So Y té, Bénh vién Tim
Tam Dire da luén sat cénh cing d6i ngi y té cua nganh tham gia hoat déng chong
dich trén dia ban thanh pho, cu thé nhu sau:
Ti thang 5/2021, cdc Bac si, diéu duéng cua Tam Dire da thue hién tiém nga
Covid-19 cho nhan vién bénh vién, bénh nhan va hang ngan nguoi dan trong cong
dong theo su phan cong cua SoYte.
Vao thang 8/2021, theo quyét dinh cua So y té, Tam Dire da chuyén déi cng nang
mot phan, tham gia vao diéu tri benh Covid-19. Tam Dtre thue hién viéc tach d6i
bénh vién dé cung luc lam 2 nhiém vu: diéu tri bénh nhan tim mach va chira tri bénh
nhan nhiém Covid-19. Két qua sau hon 2 thang Tam Dire da diéu tri duoc 213 bénh
nhan Covid-19 6 nhiéu cap d6, hoan thanh nhiém vu theo chi dao cui So Y té, nho
su déng long cua tap thé Ban lanh dao, cdc Bac si. diéu dudng, y céng...da hét long
vi nhiém vu.

B. KET QUA KIEM SOAT TAI CHINH KE TOAN:

Téng doanh thu nam 2021: 433.803.172.958 VND giam 24,4% so voi nam 2020
(434ty/573 ty), dat khoang 79% ké hoach nam 2021.
Téngloi nhuan trudc thué nim 2021: 12.575.488.136 VND (giam 79,1% so voi nam
2020), dat khoang 23% ké hoach nam 2021.
Téng loi nhudn sau thué nam 2021: 10.825.581.022 VND (giam 79,7% so voi thuc
hién nam 2020), dat khoang 22% ké hoach nam 2021.
Binh quan lai co ban la 524 VND/cé phicu (so voi nam 2020 la 3.175 VND/c6 phiéu,
giam 83,5%). Von diéu lé : 155,52 ty, tong sd cé phiéu 1a : 15.552.000 CP.

Nam 2021 véi tinh hinh dich bénh Covid-19 phire tap va kéo dai nhiéu thang da anh
huong dén cac két qua hoat dong chuyén m6ncting nhu tai chinh cua Cong ty, do do Tam Duc
khong thé dat duoc ké hoach da dé ra trongtat ca cdc linh vue hoat dong.

C. NHAN XET CUA BAN KIEM SOAT:
Trong tinh hinh dich bénh phuc tap, Bénh vign Tim Tam Duc gan nhu chi hoat dong
7/12 thang cua nam 2021, tu thang 5 dén hét thang 9 Tam Duc chi hoat dong cam
chimg, chéng dich 1a chinh. Do do dé duge két qua tai chinh duong la ca sy no lye
cua Ban Lanh dao bénh vién, cting nhu tinh than hét long phuc vu va cung chia se kho
khan voi bénh vign cua doi ngt nhan vién. Nho vay, Bénh vién van tiép tuc gitr duoc
két qua tai chinh duong lién tiép 15 nam(tt nam 2007 dén nay).

tw



- Ban quanly bénh vién van tiép tuc phat huy t6t vai tro quan ly, bao toan va phat trién
nguon v6n cua bénh vién. Déi ngt bac si, diéu duéng cua Tam Duc da truong thanh,
trinh d6 duge nangcao.

- Thang 10/2018, Khu Kham va diéu tri dac biét, Khu Hai strc cham séc dac biét di vao
hoat dong, dap img nhu cau kham, diéu tri va chim soc chat luong cao, di nang cao
uy tin va anh huéng quantrong dén két qua tai chinh cua Tam Dire. Nam 2021 du cd
dich bénh Covid-19, nguoi bénh dén kham 6 Khu kham diac biét, diéu tri ndi tra va
san soc dac biét van trong duong nam 2020.

- Quanly tai chinh vé mat s6 sach ching tir dung quy ci va theo chuan muc ké toan
hign hanh, duge Cong ty kiém toan soat xét tinh hinh tai chinh vao giita nién do va
cudi nién 6 tai chinh.

- Song song hoat dong chuyén mén, huong tng161 kéu goi cua Soy té, bénh vién Tim
Tam Dire da lun sat canh cting doi ngi y té cua nganh tham gia hoat dong chdng
dich trén dia ban thanh pho, cu the nhu thuc hién tiém ngtra Covid-19 cho cong dong,
diéu tri bénh nhan Covid-19 o nhieu cap do.

- Diém ndi bat nhat cua Tam Ditc trong nam quaIa tiép tuc dat thanh tich xuat sac
trongtrién khai cac hoat dong nang cao chat luong kham chita bénh, chat luong phuc
vu nguoi bénh va phong chéng dich Covid-19, Tam Due dat 4,14/5 diém, cao hon
nam 2020 la 4.11/5 diém.

- Tam Due van tiép tuc chu dong phdi hop chat ché voi dia phuong va cac nha tai tro
dé tang so tré em nghéo duge phau thuat tim.

Bién ban dugelap ngay 26 thang 03 nim 2022 va lap thanh 4 ban (m6i ban gom 3 trang)
co gia tri nhu nhau, moi bén gitr 02 ban.

CT CP Bénh vién Tim Tam Dire Ban kiém soat Ban Thuky
Truong Ban

ia CI A
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CN.Vuong Thi Quynh Anh CN.Truong Thi Mai Lan

Gidm Déc Tai chinh kiém Ké todn Truong Thanh vién BKS

Ths.Phan Thi Thanh Nga Ba Bui Thuy Kiéu
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DoAN LUAr srI rHANH PHo Ho cni vrrNH
Vin phdng Lu$t su NGUYEN VAN f RUNG

10/4 Nguy6n Thi Minh Khai Qu$n I-DT: 3 8292496 - 090 3917990

Thdnh ptrO HO Chi Minh, ngdy 01 th6ng 7 nltm202l

Kinh giri: coNc rY co pnAN BENH VIEN rrvr rAvr DIIC

Theo y6u cAu cria Qu;f Cdng ty, ,rd viQc tu v6n sira OOi OiCu lQ theo Luft
Doanh nghiQp ndm2020, chring t6i xin c6 y ki6n nhu sau:

I.NOi dung cAn sfra AOi, UO sung Di6u lQ

Chuong I Nhirng quy clfnh chung
-pAi cO aOng: Dd nghi sua lai ld "C6 d6ng l6n : ld cO d6ttg s6 hfiu tu 5Yo trd

16n s5 cd phitiu c6 quydn bi6u quytit", theo quy dfnh t4i kho6n !8 Di€u 4 Ludt
chring kho6n 2019.

Chucrng II Pham vi
kinh doanh

-Di6u 2 khoin 9, dC nghi sta lpi "C6ng ty c6 con d6u ri6ng vd tdi kho6n giao

dich tai ngAn hdng", b6 '1heo quy dinh cua Chfnh ph,i:', theo Didu $ Luqt Doanh

nghiQp 20?0 quy di+ con d5u do doanh lehien ts quy6t dinh.
-Di6u 15. Quy6n vd nghia vr,r cria c6 ddng:

) :.I.Quy€n co d6ng:
1 .1 Quy6n c6 ddng 

fh6. 
,163q 

^ _^ , v
1.1.6 DC nghi sria 14i: "Cd d6ng hodc nh6m c6 d6ng so hiru ti 05%

,A i A r I r i,r ^ , a r. . i--tong so cO phan pno tnong tro len co quyen:

a)Xem x6t, tra ;r?u, trich luc s6 bi6n bAn vd nghi quydt, quy6t dinh cria

HDQT ...
b)YOu c6u tri6u tAp Dai hQi c6 d6ng.
c)Y6u cdu Ban kiOm so6t ki6m tra tirng vdn d€ 9U th€ 1i6n quan d6n

a 1, +. I r . r r t rt 1 Aquan Iy, ctleu nann ho4t dQng cua C6ng fy khi x6t thdy cdn thi6t".
(Qny <linh tai khoan 2 Di€u 115 Lu4t DN 2020)

1.1.7: Chuy6n xu5ng thenh 1 .1 .8, d6ng thdi thay th6 bO sung nQ! dtlg
1.1.7 nhu sau: "1 .1.7 C6 ddng ho[c nh6m 

"6 
d6ng sd htu tir 10% tdng sti c6 phAn

phO thOng trd 16n c6 quydn d6 cri ngudi vdo HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so5t"
(quy clinh tpi khoin 5 Di6u 115 Lu4t DN 2020).

2.NghTa uq cila c6 d6ng:
2.2 BO sung "86o mQt c6c th6ng tin dugc C6ng ty cung cdp theo quy clfnh

tai Di6u lQ C6ng ty vd ph6p lu6t" (quy dinh t4i khoAn 5 Di6u 119 LuQt DN 2020).

-Di6u l7 Th|thric t6 chric quin ly C6ng ty
2. Dai hQi d6ng rd d6rg

vd trSch nhi€m, tOn ggi, trp sd, mpc ti6u vd ngdnh ngha



2.2 Thdm quyin triQu tqp Dqi h/i di"S c6 d6ng

z.Z.Lr, St u lai ln "theo y6u du J,ia cO d6ng ho{c nh6m cO d6ng quy

rlinh tai kho6n 2 Di6u 115.LuQt DN 2020".

2.2.2.in"t;;,t...rctoa" 3 Di6u 136 Lu4t DN 2014" bing "...kho6n 1

Di6u 140 Ludt DN 2020".
2.2.3. Thay "...kho6n 4 Di6u 136 Lu?t DN 2014" bdng "...l<hohn2

Di€u 140 LuQt DN 2020".
2.2.4. Thay "...khoan 5 Di6u 136 cua Luat DN 2014" b6ng "" 'kho6n 3

Di6u 114 Luflt DN 2014" bdng "...khoin 5
Di6u 140 LuQt DN 2020".

ThaY " ...\<hohn 2

Di6u 115 LuPt DN 2020".
+86 c5c khoin 2-2.5,2.2.6,vd2.2'7 vi trung ldp2'2'l'

2.3 Chudn bi lrpp Dqi h1i d6ng 16 d9:g 
^ -^ . x 1 - 1- _

2.3.L 1, DO n 
- 

s6ch c6 tt6ng c6 quydn dy hqp Dai hOi <16ng

c6 d6rrg dpa tr6n s6 cua c6ng { td ph6i dugc lap kh6ng qu6 10

ngey tru6c ngdy gui hoi d6ng c6 d6ttg". (kho6n 1 Di6u 141 Luat

DN 2020)
2,.1.1.1, Dd nghi sria 14i'Nguoi phii gtii

th6ng b6o moi hgp d6n tilt ca c0 ddng tr n dg hqp

chflm ntr6t ta 2l igiLy tru6c ngey khai m LuQt DN

2o2o).
2.3.3.2 DO nghi sira 14i :'Th6ng

trinh hop, c6c tdi liQu sir dgng trong cuQ

v6n cl6 trong chucrng trinh hqp. ViQc goi

t6i 16n trangth6ng tin di6n tri cua cdng ty
Luu f mgc 2.5- VO cli6u kiQn (thaY

dinh 65% ld kh6ng tr5i quy ttlnh cua Lu4t

kh6ng do HDQT xem x6t co cAu cd d6ng

6t Oi"fr. Vi vpy, tpm thdi t6i git nguy6n

t9 le nhu hiQn naY.J ' 
Z.O ine fiuc ttiin hdnh Dqi h\i d6ng ,6 d6'g
;',.2.,;6;shi dG" rhin!'lai j'... thucrns.trinh cuQc hep dusc ti6n hdnh khi

sti c6 dffi;?i aie| ien 50% s6pttiti" b 5" q"vtt cira c6 <t6ng ds hep ch6p thuin"'

(thay 61 ld th6ng qua nQi dung chucrng trinh hqp).
n

t. hQi ding,6 d6ng



Theo quY dinh tai Di6u 148 Luat DN

€n; tY le cU th6 do Di6u lQ C6ng tY quY

theo Di6u lP hien hdnh'
q
6
ihu tou, thu kY tir chdi kY bi6n bin hqP

e thdnh vi6n kh5c cua HQi cl6ng quan tri
quY dfnh t4i khoin 1?Y:.BiC" 

b6n heP

bAn hgP." (Do4n cu6i diCm i khoin 1

tai h\i a6ys riS d6rg

D0nghisualaitheodirngquydinhtaiDi0ul5lLu4tDN2020.

3.HOi d6ng qudn tr!
3.1.13 B6 sung mr,rc ndY "Trudn

3 Lu4t Doanh nghiQp" bing " " ' l<hobn 2

Di6u 17 LuQtDN 2020"' .

3.2.4 86 do4n c,,5i .i"'g "rhirnh v',T 
H3:;|3",1il3I l"T?rH:rlY

ta\3.2.1 trOn.-1

nghi bO sung J d6i tuqng YOu cQu h9q

iO"g giftm dtic theo khoin 3 Di0u 157

LuQt DN 2020. ^ ^3.ltBi6nb6nhgpHQid6ngquantrl:Uenghib6sungmucndytheoquy
dinh kho6n 1 vd kho6n 2 Di6u 158 Ludt DN 2020'

4. T6ng gidm di5c C6ng tY

4.1.3.86 (theo f.froa" 2, Didu 116 Luit Doanh nghiQp)'Thuy ""'khofrn

2, Didu fl f"at Doanh nghi6p" bing "...khoin 2 Di€u 17 LuQt Doanh nghiQp"'

5. Ban kiAm sodt- -{.t pd 
"gfti 

sua l4i "Ban ki6m so6t cdng ty.c6,3 tl1a+' viOn do"D?t-.Xoi

d6ng ra Ai"g Uai,--i5" ariQ.m vd bdi fii6m. Ti6u chuAn vd di6u kiQn cua Ki€m

soSt vi6n theo.quy dinh tai Di6u 169 Lu ,-i--
5.2 DC nghf sua lai nhu sau: "T Dau

" 
so6t vi6n vd Ph6i .toit
ghiqp <tai hqC tro h tC'

?ic- to6n, luQt, li6n

quan d6n ho4t d6ng cira c6ng ty. (kho6n 2 Di6u 168 Luat DN 2020)'



6. NghTa vu cila ngudi qudn

ThOm kho6n 6.4- "Thdnh vi
vi phpm Luflt Qoanh nghiQp- vd Di6u lq

hoic li€n tt6i <tdn bu loi ich bi mdt, tthl 
- -:thibt hai cho C6ng ty vir b6n thri ba". (khoin 2 Di6u 165 LuQt DN 2020)'

-Dii)u 18 Nguy6n tic giii quY6t tra

Di6u lQ C6ng ty. Vlec elai ry'9t bdng T

(ph6n quy6t tigng tai le chung tham c6 hiQu luc thi hdnh).

-Didju 22 l<hohn 2 Giai tho c6ng ty"-;1T;d;Ar. ril aoi uo t,nt! ntto sau: "Bf thu hdi ci6y chtmg.nh?:. f*q
kf doanh nghiQp, i* t*"g hqp fuat quan 1y thuti c6 quy dinh kh6c (di6m d

khoin 1 Di€u 207 LuQtDN 2020).
ty, chring t6i dA rd so6t lai todn b0 nQi dung BAn

DiC r-€n BAnbiC" lq' Phan kh6ng sr1 dung dugc eq€h

be nghi€ng AC Qui C6ng ty tiQn cl6i chi6u'

6i LuQt DN 2014, LuAt DN 2020 chi sira

thc
vis

d

thgc hiQn sua ddi Di6u lQ theo Luit
khSc v6i Di€u lQ <Iucmg nhi6n dugc 6p dgng'

-Theo Luat Chrmg kho6n ndm 2019 (co hiQu luc tir ngdy 0110112021), q.ry

tlinh:-'-- 
Didu 32Irhoin 1: C6ng ty dai chring ld c6ng ty t6 phdn thuQc mQt trong hai

trudng hgp sau ddY:lvv Jss ert r
.I

u)COqg ty 96 v6ndidu lu g6p tu 30 ty tt9,16n vd.co tOi tnieu li,lY t",:6
phi6u J,o]i;A? ilia" q"v6i o" ii ;h6t t oo nha dAu tu kh6ng ph6i ld c6 d6ng lcrn

ndm git.--- 6it" 38 khodn 2: Sau 01 ndm te 1i ngey kh6ng cdn d5p tmg quX dinn t1i

di6m a kho6n 1 Di6u 32LuQtndy mi c6ng ty v6n kh6ng rl6p ring rlugc di6u kipn la



c6ng ty dai chring, Uy ban chimg khoan Nhd nu6c xem x6t hriy tu cSch c6ng ty ttai

chfng.

Tr€n it6y ld 1 s6 g6p y cria chring t6i. Chring t6i ctd chinh sria ngay trong Di6u

lQ goi file word kdm theo.

Trdn trgng.

Tru&ng Vin phdng

':".t
iral

[rt

Lu$t su NGUYEN VAN TRUNG
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ĐIỀU LỆ 
CÔNG TY CỔ PHẦN  

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 
 
 

 
 

Bản Điều lệ này kế thừa Điều lệ gốc ngày 17.05.2002 và các lần sửa đổi bổ sung lần 
thứ nhất ngày 27.10.2007 theo Luật Doanh nghiệp 2005; sửa đổi bổ sung lần thứ hai 
ngày 26.04.2014 theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26.07.2012 của Bộ Tài 
chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; sửa đổi lần thứ ba 
ngày 29.04.2017 điều chỉnh vốn Điều lệ công ty, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 
2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017, đã được Đại Hội Cổ Đông 
ngày 28.04.2018 thông qua; sửa đổi lần thứ tư theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị 
định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
ngày….. tháng…. năm……. 
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CHƯƠNG I 
 
 

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 
 

 
Trong điều lệ dùng một số thuật ngữ có nội dung được định nghĩa như sau : 

 
 
Công Ty  : chữ viết tắt của Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức 
 
Cổ phần  : Là đơn vị tính dùng để xác định mức độ sở hữu vốn của Công ty. 
 
Cổ đông  : người Là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của Công 
ty. 
 
Đại Cổ đông lớn  : Là cổ đông hay nhóm cổ đông có sở hữu trên 10% từ 5% tổng số cổ phần 

phổ thông liên tục trong 6 tháng. 
 
Cổ tức  : khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng tài 

sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa 
vụ tài chánh. 

 
Tổ chức lại Công ty  : Là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi Công ty. 
 
Luật Doanh nghiệp        : Là Luật Doanh nghiệp năm 2020. 
Luật Chứng khoán        : Là Luật Chứng khoán 2019. 
Người nội bộ của Công ty: Là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 

Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; Trưởng Ban Kiểm soát 
và thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm toán nội bộ; Thư ký Công ty, 
người phụ trách quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin. 

Người có liên quan: Là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại khoản 46 Điều 4 
Luật Chứng khoán. 

Người điều hành Công ty: Là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. 
Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng 

giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. 
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CHƯƠNG II 
 
 

PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM, TÊN GỌI,  
TRỤ SỞ, MỤC TIÊU VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 
 
 
 
 
 

Điều 1 : Phạm vi trách nhiệm 

Mỗi cổ đông sáng lập và các cổ đông trong Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ  
và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 
 

Điều 2 : Thành lập Công ty 

1. Tên gọi Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 

2. Tên giao dịch :  TAM DUC CARDIOLOGY HOSPITAL JOINT–STOCK COMPANY 
 

3. Tên viết tắt  :  TAM DUC CO. 

4. Trụ sở Công ty : 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh 
 

Trụ sở này có thể được chuyển đổi đi nơi khác bằng một quyết định (thường hay bất thường) của 
Hội Đồng Quản Trị và phải đăng ký thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày 
trước khi thực hiện việc chuyển đổi. trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

5. Loại hình Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC là Công ty Cổ Phần, 
được thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam. 

6. Điều lệ Công ty là bản chi tiết hóa các điều khoản trong Luật Doanh nghiệp để áp dụng vào 
Công ty. Điều lệ Công ty không mâu thuẫn với Luật Doanh nghiệp. Những điều khoản không nêu 
trong Điều lệ Công ty thì thực hiện như đã ghi trong Luật Doanh nghiệp. 

7. Nguồn vốn của Công ty là do cá nhân, tổ chức đóng góp. 

8. Tư cách pháp nhân của Công ty được xác nhận bằng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH 
DOANH do cô quan có thẩm quyền cấp lần đầu. 

9. Công ty có con dấu riêng theo quy định của Chính phu Luật Doanh nghiệpû, tài khoản giao dịch tại 
ngân hàng. 

10. Lợi ích của các cổ đông và Công ty được pháp luật bảo hộ. 
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Điều 3 : Mục đích hoạt động 

1. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh: Bệnh viện, nhà thuốc, và phòng khám đa khoa  
 

2. Phạm vi hoạt động: Trên toàn  quốc. 
 

Điều 4 : Thời hạn hoạt động 

1. Thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Công ty có thể giải thể trước thời hạn hoặc được kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông. 

 
Điều 5 : Người đại diện theo pháp luật 

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu 
Sinh ngày : 25/11/1946  Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 
Chứng minh nhân dân số : 020149840 
Ngày cấp : 10/08/2007 Nơi cấp : CA TP. HCM 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : R4.51 Hưng Gia 4, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 
7, Tp. HCM 
Chổ ở hiện tại : R4.51 Hưng Gia 4, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM 
Là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

 
Điều 6 : Các cổ đông sáng lập của Công ty 

 

1. Cao Hoài Trung   CMND số: 020932206 
 

2. Nguyễn Anh Thư   CMND số: 020936480 
 

3. Vưu Thị Xuân Hoa  CMND số: 020399470 
 

4. Đào Hữu Trung   CMND số: 021571707 
 

5. Lê Thị Bạch Lan   CMND số: 020850375 
 

6. Nguyễn Ngọc Như Anh  CMND số: 023128448 
 

7. Đặng Phước Dừa   CMND số: 023132240 
 

8. Nguyễn Ngọc An Khôi  CMND số: 022773770 
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CHƯƠNG III 
 

 

VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ ĐÔNG – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU  
 
 
 

 

Điều 7 : Vốn, cổ phần và cổ phiếu của Công ty 

1. Vốn điều lệ : 

Vốn điều lệ của Công ty được ấn định là: 155.520.000.000û đồng (Một trăm năm mươi lăm 
tỷ, năm trăm hai triệu  đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.552.000 cổ phần vớiù mệnh giá là 
10.000 ñoàng/cổ phần 

2. Góp vốn vào Công ty : 

Các cá nhân và tổ chức đưa tài sản vào Công ty để trở thành chủ sở hữu chung của 
Công ty gọi là góp vốn vào Công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do 
chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, giá trị công nghệ, 
giá trị bí quyết kỹ thuật, giá trị phần mềm, máy móc thiết bị, các tài sàn hữu hình hợp pháp, 
lợi thế thương mại. Tất cả đều phải quy ra tiền Việt Nam tại thời điểm thanh toán mua cổ 
phần. 
 
Điều 8 : Định giá tài sản góp vốn 

Tài sản góp vốn nếu không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì 
phải được định giá. Để đảm bảo công bằng, tránh phiền hà, phức tạp, Công ty quy định thể 
thức định giá tài sản góp vốn như sau : 

2.1 Khi thành lập, tất cả các thành viên sáng lập là người định giá tài sản góp vốn. 
2.2 Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị là người định giá tài sản góp vốn. 
2.3 Người định giá phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp lý đối với giá trị tài 

sản góp vốn. 
2.4 Người định giá phải thông báo bảng định giá các tài sản góp vốn cho các cổ 

đông phổ thông hiện hành của Công ty. Trường hợp trong thời hạn 45 ngày kể từ 
ngày thông báo, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan chứng minh được 
tài sản góp vốn được định giá là bất hợp lý so với giá trị thực tế tại thời điểm và 
nơi góp vốn thì có quyền yêu cầu người định giá định giá lại. Trường hợp người 
định giá từ chối định giá lại thì họ có quyền yêu cầu Đại hội đồng cổ đông quyết 
định buộc người định giá phải định giá lại tài sản góp vốn. Sau thời hạn 45 ngày, 
kể từ ngày gởi thông báo cho tất cả các cổ đông, mọi tranh chấp về định giá tài 
sản góp vốn đều không có giá trị. 
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2.5 Cổ đông đến sau không được quyền thắc mắc về định giá tài sản trước đó của 
Công ty. Nếu họ không đồng ý với định giá tài sản trước đó thì có quyền từ chối 
không mua cổ phần. 

2.6 Giá trị các tài sản góp vốn được thông qua bằng biên bản, theo nguyên tắc công 
khai, nhất trí, hợp lý, giá thị trường tại thời điểm và nơi góp vốn (thực tế tại 
ngày góp vốn). 

 
Điều 9 : Cổ phần 

1. Các loại cổ phần : 

Công ty có hai loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Mỗi cổ phần của 
cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó có các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Cổ 
phần phổ thông không thể chuyển sang cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển thành 
cổ phần phổ thông theo quyết định của đại hội đồng cổ đông.  

1.1 Cổ phần phổ thông : 

Chủ sở hữu cổ phần phổ thông đặt vấn đề “phát triển Công ty” lên hàng đầu. 
Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết. Cổ phần phổ thông chỉ đem lại cổ tức khi 
Công ty kinh doanh có lãi. Mức cổ tức phổ thông do Đại hội đồng cổ đông quyết 
định. Khi Công ty giải thể thì được thanh toán sau cùng. Tỷ lệ cổ phần phổ 
thông phải chiếm ít nhất 30% tổng số cổ phần các loại của Công ty. 

1.2 Cổ phần ưu đãi : 

Công ty có các loại cổ phần ưu đãi sau : 

1.2.1 Cổ phần ưu đãi cổ tức : Cổ tức của loại cổ phần này gồm cổ tức cố định 
và cổ tức thưởng. Cổ phần ưu đãi cổ tức được trả cổ tức với mức cao hơn 
so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. 
Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Cổ 
tức thưởng chỉ có khi Công ty kinh doanh có lãi. Mỗi cổ tức cố định và 
phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trên cổ phiếu của cổ 
phần ưu đãi cổ tức. Khi Công ty giải thể thì được thanh toán sau các 
khoản nợ của Công ty và cổ phần ưu đãi hoàn lại. 

1.2.2 Cổ phần ưu đã biểu quyết: Là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn 
so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi 
biểu quyết là: 02 phiếu. 
Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và  cổ đông sáng lập được 
quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông 
sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu 
quyết của  cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. 
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1.2.3 Cổ phần ưu đãi hoàn lại : Loại cổ phần này cho phép rút vốn ra khi cần 
thiết. Cổ phần loại này sẽ được Công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào 
theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện ghi tại cổ phiếu 
của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ tức của loại cổ phần này giống như cổ 
tức của cổ phần phổ thông.  
Đối tượng được mua cổ phần ưu đãi hoàn lại là do Hội đồng quản trị 
quyết định. Khi Công ty giải thể thì được thanh toán sau các khoản nợ 
của các Công ty, trước cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần phổ thông. 

 
Điều 10 : Cổ phiếu  

Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu 
một hay một số cổ phần của Công ty. Nếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, trên mỗi cổ 
phiếu có mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty và hình con dấu của Công 
ty, trong cổ phiếu có ghi rõ loại cổ phần, mệnh giá, số lượng cổ phần. Cổ phiếu chứng minh 
cho cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ 
phiếu phải có nội dung chủ yếu sau: 

− Tên Công ty, trụ sở của Công ty. 
− Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
− Loại cổ phần và số lượng. 
− Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu. 
− Tên cổ đông đối với cổ phiếu có ghi tên. 
− Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần. 
− Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 
− Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty và ngày phát hành cổ phiếu. 
− Các nội dung về ưu đãi đối với cổ phần ưu đãi. 

 
Điều 11 : Sổ đăng ký cổ đông  

1. Ngay sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty lập và lưu giữ sổ 
đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông phải có nội dung chủ yếu sau : 
1.1.1 Tên Công ty, trụ sở của Công ty. 
1.1.2 Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán 

và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. 
1.1.3 Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp. 
1.1.4 Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày 

mua cổ phần. 
2. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký 

chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ 
đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán 

3. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với 
công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc 
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không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ 
đông 

 
 
Điều 12 : Phát hành trái phiếu của Công ty  

1. Khi cần huy động vốn, Công ty có quyền phát hành trái phiếu theo quy định của 
pháp luật. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm 
phát hành. 

 
Điều 13 : Mua cổ phần, trái phiếu của Công ty  

1. Cổ phần, trái phiếu của Công ty có thể được mua bằng tiền Việt Nam hoặc bằng 
các tài sản khác theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Điều lệ này. 

2. Công ty có các hình thức mua cổ phần sau : Cổ phiếu ghi danh, cổ phiếu vô danh, 
ghi sổ cổ đông. 

3. Người mua cổ phần, trái phiếu của Công ty phải thanh toán đủ một lần. 
 
Điều 14 : Thể thức chuyển nhượng cổ phần  
 

1. Cổ phần đã được bán hoặc cổ phần đã được chuyển nhượng, khi ghi vào sổ đăng 
ký cổ đông có các thông tin sau: Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần từng loại 
của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần 
hoặc người nhận chuyển nhượng cổ phần trở thành cổ đông của Công ty. 

2. Sau khi thanh toán đủ cổ phần đăng ký mua, Công ty cấp cổ phiếu theo yêu cầu 
của cổ đông. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới 
hình thức khác, cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty và có quyền yêu cầu 
Công ty cấp lại cổ phiếu và phải trả phí do Công ty quy định. 

3. Công ty có thể bán cổ phần mà không có cổ phiếu. Trong trường hợp này chỉ cần 
ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ 
đông đó trong Công ty. 

4. Công ty chào bán cổ phần: 
• Hội đồng quản trị quyết định chào bán cổ phần mới theo quyết định của Đại 

Hội Cổ Đông. 
• Thủ tục và trình tự chào bán cổ phần thực hiện theo quy định của pháp luật về 

chứng khoán. 

Giá phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn có thể cao hơn mệnh giá cổ phiếu, song 
phải có quyết định của đại hội đồng; phần chênh lệch này không được hạch toán 
vào doanh thu mà phải hạch toán vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ. 
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CHƯƠNG IV 
 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG 
 
Điều 15 : Quyền và nghĩa vụ của cổ đông  

1. Quyền của cổ đông : 

1.1 Quyền của cổ đông phổ thông : 
Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phần phổ thông, Họ có các quyền sau: 

1.1.1 Mỗi cổ phần sở hữu có một phiếu biểu quyết. Cổ đông tham gia quản 
lý bằng số phiếu biểu quyết của mình trong Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị. 

1.1.2 Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
1.1.3 Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần 

phổ thông của từng cổ đông trong Công ty. Tỷ lệ này bằng số cổ phần 
phổ thông của một cổ đông chia cho tổng số cổ phần của Công ty. 

1.1.4 Khi Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với 
số cổ phần góp vốn vào Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ 
nợ và cổ đông loại khác (ưu đãi). 

1.1.5 Tham gia trực tiếp hay ủy nhiệm cho người khác bằng văn bản để đi dự 
Đại hội đồng cổ đông. 

1.1.6 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia sở hữu trên 10% từ 05% tổng số 
cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (gọi tắt là 
Đại cổ đông) trở lên có quyền : 
1.1.6.1 Đề cử người ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soaùt.Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 
đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần 
thiết. 

1.1.6.2 Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp. 

1.1.6.3 Xem xét, tra cứu và nhận bản sao hoặc trích lục danh sách cổ 
đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông., trích lục sổ biên 
bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các tài 
liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật 
kinh doanh của Công ty. 

1.1.7 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 
trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 

1.1.8 Được phép tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác trên cơ sở hai 
bên thỏa thuận bằng văn bản và các quyền khác theo qui định của pháp 
luật. 
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1.2 Quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức : 
Cổ đông ưu đãi cổ tức (bình thường và đặc biệt) là người sở hữu cổ phần ưu đãi 
cổ tức. Họ có các quyền sau : 

1.2.8 Được nhận cổ tức. 
1.2.9 Khi Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với 

số cổ phần góp vốn vào Công ty, sau khi đã thanh toán hết cho chủ nợ 
và cổ phần ưu đãi hoàn lại. 

1.2.10 Được phép tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác trên cơ sở hai 
bên thỏa thuận bằng văn bản. 

1.2.11 Cổ đông ưu đãi cổ tức có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 1, điểm 5, .1.5 điều này. 

1.2.12 Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, 
không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử 
người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

1.3 Quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết:  
1.3.1 Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đổng cổ đông 

với số phiếu biểu quyết theo quy định. 
1.3.2 Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại 

mục 1.3.3 Điều này. 
1.3.3 Cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết không được chuyển nhượng cổ 

phần đó cho người khác. 

1.4 Quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại : 
Cổ đông ưu đãi hoàn lại là người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại. Họ có các 
quyền sau : 

1.4.1 Được nhận cổ tức. 
1.4.2 Khi Công ty giải thể, được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng 

với số cổ phần góp vốn vào Công ty, sau khi đã thanh toán hết cho chủ 
nợ. 

1.4.3 Được phép tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác trên cơ sở hai 
bên thỏa thuận bằng văn bản. 

1.4.4 Cổ đông ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 1, điểm 5, điều này. 

1.4.5 Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, 
không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử 
người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

2 Nghĩa vụ của cổ đông : 

2.1 Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua và chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa 
vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp. Không được rút vốn 
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đã góp ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty mua lại 
hay người khác mua lại. 

2.2 Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 
2.3 Chấp hành, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
2.4 Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định trong của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty 
2.5 Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và 

pháp luật. 
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CHƯƠNG V 
 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY 
VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

 
Điều 16 : Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 

 Quản lý Công ty là việc thực hiện “ra Quyết định và đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực 
hiện quyết định”. Công ty có hệ thống quản lý gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của công ty, Tổng giám đốc, 
Ban kiểm soát. 
 
Điều 17 : Thể thức tổ chức quản lý Công ty 

1. Hội đồng cổ đông sáng lập : 

Hội đồng cổ đông sáng lập quản lý toàn diện Công ty cho đến khi họp Đại hội đồng cổ 
đông lần thứ nhất. Sau cuộc họp này Hội đồng cổ đông sáng lập sẽ trao quyền quyết định 
cao nhất cho Đại hội đồng cổ đông và tự giải tán. Tại cuộc họp đầu tiên của Đại hội đồng 
cổ đông, Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu. 

2. Đại hội đồng cổ đông : 

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định 
cao nhất của Công ty. 

2.1 Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông: 
2.1.1 Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. 
2.1.2 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát. 
2.1.3 Xem xét, xử lý khen thưởng và kỷ luật đối với hoạt động của Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát. 
2.1.4 Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty. 
2.1.5 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh 

vốn Điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần 
được quyền chào bán quy định tại Điều lệ Công ty. 

2.1.6 Thông qua báo cáo tài chính hàng năm. 
2.1.7 Thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định đầu tư hoặc 

bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được 
ghi trong sổ kế toán của Công ty. 

2.1.8 Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại. 
2.1.9 Quyết định, xử lý các vấn đề tranh chấp về định giá tài sản góp vốn. 
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2.1.10 Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ và Luật Doanh 
nghiệp. 

 
2.2 Thẩm quyền Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông: 

Các đối tượng có thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông. 
 

2.2.1 Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 
thường. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ 
đông trong các trường hợp sau đây: 
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 
b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 
lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 
Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2014; 
d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 
đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2.2.2 Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị 
phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
số thành viên Hội đồng quản trị còn lại xảy ra trường hợp theo quy định 
tại điểm b khoản 2.2.1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy 
định tại điểm c và điểm d khoản 2.2.1 Điều này.khoản 3 Điều 136, Luật 
Doanh nghiệp 2014 
Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng 
quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại 
phát sinh cho công ty. 

2.2.3 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại khoản 2.2.2 Điều này4 Điều 136, Luật Doanh nghiệp 
2014  thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội 
đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật 
Doanh Nghiệp 2014. 
Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi 
thường thiệt hại phát sinh cho công ty 

2.2.4 Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại khoản 2.2.3 Điều này 5 Điều 136, Luật Doanh nghiệp 2014 
thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 114 
của Luật Doanh nghiệp 1204 có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. 

2.2.5 Hội đồng quản trị ra quyết định. 
2.2.6 Ban kiểm soát yêu cầu 
2.2.7 Đại cổ đông yêu cầu: 
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2.2.7.1 Trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày Đại cổ đông yêu cầu, Hội 
đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Trong thời 
hạn 7 ngày Hội đồng quản trị phải ra quyết định họp Đại hội 
đồng cổ đông. 

2.2.7.2 Trường hợp Hội đồng quản trị không ra quyết định thì Ban 
kiểm soát trong thời hạn 7 ngày tiếp theo phải ra quyết định. 

2.2.7.3 Trường hợp ban kiểm soát không ra quyết định thì Đại cổ đông 
ra quyết định. 

Tất cả chi phí hợp lý, hợp pháp cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại 
hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. 

2.3 Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông: 
2.3.1 Chuẩn bị danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông: 

2.3.1.1 Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có 
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày 
đăng ký cuối cùng. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty 
và phải được lập xong chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc 
đại hội đồng cổ đông.không quá 10 ngày trước ngày gởi giấy mời 
họp Đại hội cổ đông. 

2.3.1.2 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải 
có họ tên, địa chỉ thường trú đối với cá nhân; trụ sở đối với tổ 
chức; số lượng cổ phần mỗi loại của từng cổ đông. 

2.3.1.3 Mỗi cổ đông đều có quyền được cung cấp thông tin liên quan 
đến mình được ghi trong danh sách cổ đông. 

2.3.1.4 Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch 
hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh 
sách cổ đông, có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

2.3.2 Chuẩn bị chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: 
2.3.2.1 Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương 

trình và nội dung họp. 
2.3.2.2 Đại cCoå đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương 
trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản 
và được gửi đến Công ty chậm nhất trong 3 ngày trước khi khai 
mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng của từng loại 
cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình 
họp. 

2.3.2.3 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối 
kiến nghị của đại cổ đông nếu có thuộc một trong các trường 
hợp sau đây : 
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2.3.2.3.1 Kiến nghị gửi đến không đúng thời hạn hoặc không 
đủ, không đúng nội dung. 

2.3.2.3.2 Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Đại hội đồng cổ đông. 

2.3.3 Mời họp Đại hội đồng cổ đông: 
2.3.3.1 Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấythơng báo 

mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền 
dự họp chậm nhất là 10 21 ngày trước ngày khai mạc. 

2.3.3.2 Thông báo mời họp phải được gởi  kèm theo giấy mời họp phải 
có mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình 
họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họpthaûo luận làm cơ sở để 
thông qua quyết định., dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề 
trong chương trình họp. 

2.3.3.3 Việc gởi tài liệu kèm theo thông báo mời họp có thể thay thế 
bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong 
trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải 
tài liệu. 

2.4 Tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông: 
Cổ đông được coi là đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp 
sau: Có giấy mời dự họp; minh chứng được sở hữu cổ phần phổ thông. Trường hợp 
cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông 
đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng 
có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với 
số cổ phần đã chuyển nhượng. Cổ đông có thể thực hiện quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông của mình bằng cách sau: 

2.4.1 Đi dự họp trực tiếp. 
2.4.2 Ủy quyền bằng văn bản cho người khác di dự họp. 

2.5 Tư cách Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông: 
Đại hội đồng cổ đông được coi là đủ tư cách điều kiện tiến hành trong các trường 
hợp sau : 

2.5.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông dự họp 
đại diện ít nhất 65%tổng số phiếu biểu quyết của cổ phần trong Công 
ty. 

2.5.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ tư cách điều kiện tiến hành 
theo quy định tại khoản 2.5.1 trên, thì triệu tập cuộc họp thứ hai trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất không thành do chưa 
đủ tư cách. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi số cổ đông dự họp 
đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ phần trong Công 
ty. 
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2.5.3 Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ tư cách điều kiện tiến hành 
theo quy định tại khoản 2.5.2 Điều này thì tiến hành triệu tập cuộc họp 
lần thứ ba, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai 
không thành do chưa đủ tư cách. Trong trường hợp này, cuộc họp của 
Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số 
phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

2.6 Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: 
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo trình tự sau : 

2.6.1 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông cử Ban kiểm tra tư cách cổ 
đông và tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch cuộc họp, 
Ban thư ký cuộc họp. Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Ban Kiểm phiếu để Đại 
hội biểu quyết thông qua. 

2.6.2 Ban kiểm tra tư cách đọc kết quả kiểm tra. Trường hợp Đại hội đồng cổ 
đông chưa đủ điều kiện tiến hành tư cách thì cuộc họp giải tán. 

2.6.3 Trường hợp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hànhtö cách, thì tiến 
hành Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết để thông qua chương trình 
và nội dung cuộc họp. Chương trình cuộc họp được tiến hành khi số cổ 
đông đại diện trên 50% tổng ít nhất 61% số phiếu biểu quyết của cổ 
đông dự họp chấp thuận. Đại hội đồng cổ đông được phép biểu quyết 
tối đa 3 lần. Trường hợp không thông qua được thì Đại hội đồng cổ 
đông vẫn tiến hành theo chương trình đã ghi trong giấy mời. 

2.6.4 Đoàn chủ tịch cuộc họp gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc, Trưởng ban Ban kiểm soát . Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa 
cuộc họp. 

2.6.5 Ban kiểm tra tư cách trình cổ đông dự họp ký tên vào danh sách cổ 
đông dự họp. 

2.6.6 Ban kiểm phiếu kiểm tra tư cách xác định và công bố kết quả sau mỗi 
lần biểu quyết. 

2.6.7 Ban thư ký ghi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. 
2.6.8 Biên bản cuộc họp phải làm xong và được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trước khi cuộc họp bế mạc. 

2.7 Thông qua nghị quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 
Đại hội đồng cổ đông thông qua các nghị quyết định thuộc thẩm quyền bằng 
hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi : 

2.7.1 Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất 
cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

2.7.2 Đối với các quyết định quan trọng thì phải được số cổ đông đại diện ít 
nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp 
thuận. Các quyết định sau được gọi là quan trọng : 
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2.7.2.1 Loại cổ phần và số lượng cổ phần tương ứng được quyền chào 
bán. 

2.7.2.2 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 
2.7.2.3 Tổ chức lại, giải thể Công ty. 
2.7.2.4 Bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của 

Công ty. 
2.7.3 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 

phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ 
đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 
nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban 
Kiểm Soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình 
cho 1 hoặc một số ứng cử viên. 

2.7.4 Trường hợp thông qua nghị quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản, thì nghị quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 
nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết 
chấp thuận. 

2.7.5 Nghị quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến tất 
cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày nghị  quyết định được thông qua. Nghị quyết định phải 
được Chủ tịch hội đồng quản trị ký tên và đóng dấu của Công ty. 

2.8 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: 
2.8.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của 

Công ty. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau : 
2.8.1.1 Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
2.8.1.2 Chương trình và nội dung cuộc họp.; làm việc 
2.8.1.3 Họ, tên Chủ tọa và thư ký; 
2.8.1.4 Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu; 
2.8.1.5 Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, 

trong đó ghi rõ tổng soá phieáu chống hợp lệ, không hợp lệ, đồng 
ý, không đồng ý và không có ý kiến; số phiếu trắng; các vấn đề 
đã được thông qua tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu  biểu quyết 
của cổ đông dự họp; 

2.8.1.6 Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự 
họp; 

2.8.1.7 Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ Tổng số phiếu biểu quyết 
đối với từng vấn đề đã thông qua tương ứng; biểu quyết 

2.8.1.8 Ho,ï tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. 
2.8.2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước 

khi bế mạc. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên 
bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của hội đồng quản trị 
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tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung quy định tại khoản 2.8.1 này. Biên 
bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2.9 Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 
Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng ñònh 
được thông qua, cổ đông, lớn, đại nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
Luật Doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm 
soát có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị xem xét triệu tập Đại hội đồng cổ 
đông để hủy bỏ quyết định. Trường hợp không giải quyết được yêu cầu, thì họ 
có quyền yêu cầu tòa án xem xét và hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông. Các trường hợp có thể hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông là: 

2.9.1 Trình tự,ï và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông vi phạm nghiêm trọng không thực hiện đúng theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp và Đieàu lệ Công ty. 

2.9.2 Trình tự, thủ tục ra quyết định, Nội dung nghị quyết định vi phạm quy 
định của pháp luật hoặc Đieàu lệ Công ty. 
 

3. Hội đồng quản trị : 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 
quyeát ñònh,thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 
những vấn đề liên quan tới mục đích, lợi ích của Công ty không nằm trong thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông. 

3.1 Quyền quyết định của Hội đồng quản trị: 
3.1.1 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị.Quyết định Bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc, Phó Tổng  giám đốc, Kế 
toán trưởng Công ty và các cán bộ quản lý khác do Tổng giám đốc đề 
nghị; quyết định mức lương và lợi ích khác của họ. 

3.1.2 Thông qua quyết định nhân sự với các chuyên gia có vị trí đặc biệt 
trong công nghệ và nghiên cứu phát triển do Tổng giám đốc đề nghị. 
Quyết định mức lương và các lợi ích khác của họ. 

3.1.3 Quyết định quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập Công 
ty con, lập chi nhánh, lập văn phòng đại diện, góp vốn và mua cổ phần 
của doanh nghiệp khác. 

3.1.4 Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 
hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. 

3.1.5 Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty, định giá tài 
sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, 
vàng. 
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3.1.6 Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ 
đông 

3.1.7 Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại. 
3.1.8 Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được 

quyền chào bán của từng loại. 
3.1.9 Quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác. 
3.1.10 Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới 

hạn theo quy định của pháp luật; 
3.1.11  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại. 
3.1.12 Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. 

3.1.13 Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

3.2 Tư caùchTiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: 
3.2.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải là ngưới thường trú tại Việt Nam, có đủ 

năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng qui định tại khoản 2 Điều 
18 Luật Doanh nghiệp 2014.Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

3.2.2 Thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ 
phần phổ thông của Công ty, hoặc cổ đông khác có trình độ chuyên môn 
về y học, hoặc có trình độ và kinh nghiệm về quản lý tài chính hoặc là 
người khác có trình độ và kinh nghiệm về quản lý tài chính và được Đại cổ 
đông lớn đề cử 

3.2.3 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng 
quản trị là 05 năm, hoặc kết thúc sớm hơn khi bị bãi nhiệm hoặc miễn 
nhiệm. Trong trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế 
thành viên bị bãi nhiệm, miễn nhiệm thì nhiệm kỳ của thành viên đó là 
thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm. Thành 
viên Hội đồng Quản Trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 
chế. 

3.2.4 Thành viên Hội Đồng Quản Trị chỉ được tham gia quản lý, điều hành 
doanh nghiệp khác có cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của Công ty 
khi có sự đồng ý bằng văn bản của Hội Đồng Quản Trị. Mọi phát biểu, bài 
viết và cung cấp thông tin liên quan đến Công ty dưới mọi hình thức đều 
phải tuân thủ quy định của Hội đồng quản trị. 
Thành viên Hội đồng quản trị không nằm trong diện quy định tại khoản 2, 
Điều 13, Luật Doanh nghiệp. 

3.3 Tư caùchNhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 
3.3.1 Hội đồng quản trị có số lượng thành viên là 5 người với nhiệm ký là 05 

năm, trong đó có ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành 
viên không điều hành. Lưu ý: Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật 
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DN 2020 thì nếu mô hình quản lý DN có Ban Kiểm soát thì không có 
thành viên HĐQT độc lập (điểm a). Trường hợp không có Ban kiểm 
soát thì ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập 
và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT (điểm b). Tâm Đức có Ban 
Kiểm soát nên không có thành viên HĐQT độc lập”. 

3.3.2 Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ 
thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi 
có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3.4 Miễn nhiệm, bãi nhiệm, và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : 
3.4.1 Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bị miễn 

nhiệm khi trong trường hợp sau đây: 
3.4.1.1 Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định;Bò mất hoặc 

bị hạn chế năng lực hành vi. 
3.4.1.2 Có đơn từ chức; 
3.4.1.3 Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng 
3.4.2 Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực 

hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. trong trường hợp thành 
viên không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng liên tục, trừ 
trường hợp bất khả kháng 

3.4.3 Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số quy 
định tại Điều lệ thì Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
trong thời hạn không quá 60 ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng 
quản trị. Trong các trường hợp khác, thì cuộc họp gần nhất của Đại hội 
đồng cổ đông sẽ bầu thành viên mới để thay thế cho thành viên Hội đồng 
quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

3.5 Hình thức thông qua quyết định của Hội đồng quản trị: 
Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên 
trở lên dự họp.Biểu quyết theo số thành viên. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có 
một phiếu biểu quyết. Quyết định của Hội Đồng Quản Trị được thông qua nếu được 
trên 50% thành viên dự họp chấp thuận; nếu số phiếu ngang nhau thì quyền quyết 
định thuộc về bên có Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Trường hợp nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty, thì cổ đông của Công ty có quyền yêu 
cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 

3.6 Tư cách Tiêu chuẩn và điều kiện làm Chủ tịch hội đồng quản trị: 
3.6.1 Hội Đồng Quản Trị bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trong số thành 

viên Hội Đồng Quản Trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm 
nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội Đồng 
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Quản Trị phải có từ 3/4 số thành viên Hội Đồng Quản Trị trở lên tham 
dự.  

3.6.2 Quyết định của Hội đồng quản trị trong trường hợp này được thông qua 
nếu được trên 50% thành viên dự họp biểu quyết chấp thuận  

3.6.3 Trường hợp sau 3 lần biểu quyết mà không bầu được Chủ tịch Hội đồng 
quản trị thì Hội đồng quản trị trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày họp 
bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị lần thứ ba hai. 

3.6.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kiến thức kinh tế, kiến thức y học và 
các lãnh vực liên quan đến hoạt động Công ty. 

3.6.5 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có kinh nghiệm quản lý dự án và 
các lãnh vực liên quan khác. 

 
3.7 Quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 

3.7.1 Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. 
3.7.2 Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu 

tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị. 
3.7.3 Tổ chức thông qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới hình thức 

khác. 
3.7.4 Giám sát Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết,  quyết 

định của Hội đồng quản trị. 
3.7.5 Chủ tọa cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, Đại hội đồng cổ đông; 
3.7.6 Triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
3.7.7 Quyết định thông qua các dự án về tiếp thị, công nghệ, đầu tư, hợp 

đồng có giá trị dưới 20% tổng giá trị được ghi trong sổ kế toán của 
Công ty. 

3.7.8 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng 
thực hiện nhiệm vụ được giao thì thành viên Hội đồng quản trị được 
Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản sẽ thực hiện các 
quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không 
có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại chọn một người trong 
số họ tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong văn bản ủy 
quyền phải ghi rõ thời hạn ủy quyền, các chức năng ủy quyền. 

3.8 Họp Hội đồng quản trị : 
Mỗi quý Hội đồng quản trị phải họp ít nhất một lần. Cuộc họp chỉ được tiến 
hành khi có từ 3/4 số thành viên tham dự. Trường hợp cuộc họp được triệu tập 
lần đầu không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai 
trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc 
họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp.Thaønh vieân 
Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho cổ đông khác dự họp nếu được đa số 
thành viên Hội Đồng Quản Trị chấp thuận. Mỗi quyết định được biểu quyết tối 
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đa là 3 lần. Hội Đồng Quản Trị có thể họp tại Trụ sở chính của Công Ty hoặc ở 
nơi khác. Trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường theo yêu cầu của các 
đối tượng sau: 

3.8.1 Đại Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần trở lên. 
3.8.2 Đa số thành viên Hội đồng quản trị. 
3.8.3 Nhóm thành viên Hội đồng quản trị có số cổ phần đạt ít nhất là 50% 

trong tổng số cổ phần của Hội đồng quản trị. 

3.8.4 Tổng Giám Đốc. 

3.8.5 Ban Kiểm Soát. 

3.9 Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị : 
3.9.1 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc,  cán 

bộ quản lý các đơn vị khác trong Công ty cung cấp các thông tin, tài 
liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của 
các đơn vị con trong Công ty. 

3.9.2 Các cán bộ quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và 
chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng 
quản trị. 

3.10 Thư ký Hội Đồng Quản Trò:Người phụ trách quản trị Công ty 
3.10.1 Hội Đồng Quản Trị quyết định bổ nhiệm một cán bộ Công ty làm 

Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty.ù Hội Đồng 
Quản Trị. Công tác phí, tiền lương, tiền thưởng của Người phụ trách 
quản trị Công ty Thư ký Hội Đồng Quản Trị do Hội Đồng Quản Trị 
quyết định và được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công Ty. 

3.10.2 Thư ký Hội Đồng Quản Trị Người phụ trách quản trị Công ty có nhiệm 
vụ:  

3.10.2.1 Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, Ban 
Kiểm Soát và Đại Hội Đồng Cổ Đông theo yêu cầu của Hội 
Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát. 

3.10.2.2 Tham dự, ghi chép và lập Biên bản các cuộc họp Hội Đồng 
Quản Trị. 

3.10.2.3 Lập lịch hội họp, chương trình kế hoạch công tác và dự thảo 
văn bản, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị theo chỉ đạo của 
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

3.10.2.4 Thu thập tài liệu, cung cấp thông tin tài chính, bản sao Biên 
bản họp Hội Đồng Quản Trị và các thông tin khác cho thành 
viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. 

3.10.2.5 Các nhiệm vụ khác theo sự phân công, vàø chỉ đạo của Hội 
Đồng Quản Trị và quy định của pháp luật. 

3.10.2.6 Bảo mật thông tin, tài liệu theo qui định của pháp luật và 
Điều lệ Công Ty. 
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3.11 Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng theo 
kết quả và hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 
thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng 
quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.  

 Cố vấn Hội đồng Quản trị:  

Cố vấn Hội đồng quản trị là nhóm thành viên do Hội đồng các cổ đông sáng lập mời 
làm cố vấn cho Hội đồng quản trị, với thời hạn không xác định, trừ khi các thành viên 
bị mất, bị hạn chế hành vi dân sự hoặc tự nguyện xin thôi làm cố vấn. Cố vấn Hội 
đồng quản trị phải được mời tham dự tất cả các cuộc họp thường kỳ hay đột xuất của 
Hội đồng quản trị, có quyền được cung cấp thông tin như các thành viên Hội Đồng 
Quản Trị, có chức năng tham vấn tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong việc 
xác định phương hướng hoạt động của Công Ty và Bệnh Viện phù hợp với mục đích 
của Bệnh Viện là kỹ thuật, nhân đạo, kinh tế và việc quyết định miễn nhiệm, bổ 
nhiệm, cách chức Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng bệnh 
viện trực thuộc Công ty và Kế Toán Trưởng Công Ty. 

4. Tổng giám đốc Công ty : 

4.1 Tư cách Tổng giám đốc : 
4.1.1 Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội Đồng Quản Trị làm 

Tổng giám đốc hoặc thuê người khác làm Tổng Giám Đốc. Tổng Giám 
Đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội 
Đồng Quản Trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
được giao, được thể hiện bằng văn bản thỏa thuận (hoặc hợp đồng) 
giữa Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc. 

4.1.2 Tổng giám đốc phải tốt nghiệp Đại học, có kiến thức y học hoặc có kiến 
thức về quản trị kinh doanh, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm quản lý 
và đủ sức khỏe. 

4.1.3 Tổng giám đốc Công Ty không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 
Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014. 17 Luật Doanh nghiệp. 

4.1.4 Nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc là 3 năm, trừ trường hợp Hội Đồng 
Quản Trị có quyết định khác. Tổng Giám Đốc có thể được bổ nhiệm lại 
với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

4.2 Quyền và nhiệm vụ của Tổng giám đốc : 
4.2.1 Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị. 
4.2.2 Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 
4.2.3 Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. 
4.2.4 Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty. 
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4.2.5 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, 
trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

4.2.6 Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty 
kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng 
giám đốc. 

4.2.7 Tuyển dụng lao động. 
4.2.8 Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh. 
4.2.9 Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và 

nghị quyết của Hội đồng quản trị 

4.3 Miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc : 
4.3.1 Hội đồng quản trị có quyền bãi nhiệm Tổng giám đốc bất cứ lúc nào 

mà không cần nêu lý do. Trong thời hạn 7 ngày, Tổng giám đốc phải 
bàn giao công việc theo quy định quản lý nội bộ Công ty. 

4.3.2 Tổng giám đốc bị miễn nhiệm khi : 
4.3.2.1 Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 
4.3.2.2 Từ chức. 

4.3.3 Trong thời hạn chờ đợi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị sẽ kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp 
luật. 

4.4 Giải quyết tranh chấp giữa Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị : 
4.4.1 Tổng giám đốc phải chấp hành các quyết định của Hội đồng quản trị và 

Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách vô điều kiện. Tổng giám đốc có 
thể phản đối quyết định của Hội đồng quản trị và của Chủ tịch Hội 
đồng quản trị bằng cách từ chức. 

4.4.2 Tổng giám đốc có quyền từ chối ký vào văn bản mà bản thân cho là 
không hợp lý, hợp pháp và không thuộc thẩm quyền. Trường hợp này 
Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ký và chịu trách nhiệm trước Công ty 
và pháp luật. 

5. Ban kiểm soát : 

5.1 Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên .Kiểm soát viên phải là người được đào 
tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 
quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty;phải 
đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp. 
.Trong đó ít nhất phải có một thành viên có chuyên môn về kế toán. Đại hội 
đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm các thành viên Ban kiểm soát. 

5.2 Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông của Công Ty, phải có bằng tốt nghiệp đại 
học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động của 
Công ty.coù chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán va. ø Trưởng Ban Kiểm soát do 
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Ban Kiểm Soát bầu ra trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm ,bãi 
nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

5.3 Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát : 
5.3.1 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành kinh doanh của 

Công ty. 
5.3.2 Kiểm tra ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chánh của Công ty. 
5.3.3 Thẩm định báo cáo tài chánh hàng năm. 
5.3.4 Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan tới quản lý, điều hành Công ty 

theo yêu cầu của Quyết định Đại hội đồng cổ đông, Đại cổ đông, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị. 

5.3.5 Hàng tháng báo cáo với Hội đồng quản trị về tình hình điều hành Công 
ty. 

5.3.6 Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết 
quả, kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

5.3.7 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính hợp lý, chính xác trong báo cáo, 
tính hợp pháp trong quản lý điều hành Công ty. 

5.3.8 Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông các biện pháp 
hoàn thiện điều hành quản lý Công ty. 

5.3.9 Tuân thủ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về Ban kiểm 
soaùt.Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 
Luật Chứng khoán. 

5.4 Cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát : Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, kịp thời 
thông tin, tài liệu về hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban 
kiểm soát, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

5.5 Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát : 
5.5.1 Là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc, người có liên quan của họ và kế toán trưởng của Công ty. Là 
người quản lý Công ty. 

5.5.2 Người đang bò truy cứu trách nhiệm hình sự. Là người thuộc đối tượng 
theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp. 

5.5.3 Là người làm trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
5.5.4 Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước 
đó. 

5.6 Nhiệm kỳ của Thành Viên Ban Kiểm Soát là 05 năm và có thể được bầu lại với 
số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên 
nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực 
hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận 
nhiệm vụ. 
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5.7 Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, 
thù lao, thưởng lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát.  

 
6. Nghĩa vụ của người quản lý Công ty:  

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong phạm vi trách nhiệm 
và quyền hạn của mình có các nghĩa vụ sau : 

6.1 Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một các trung thực, mẫn cán, sáng 
tạo vì lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty. 

6.2 Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không được lạm dụng vị trí quản 
lý của mình , sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công 
ty nhằm mục đích tư lợi cho bản than hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân 
khác gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông ; không được tiết lộ bí mật của Công 
ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận. 

6.3 Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến 
hạn trả thì : 

6.3.1 Tổng Giám đốc ra quyết định thông báo tình hình tài chính của Công ty 
cho tất cả chủ nợ biết. Quyết định này phải trình Hội đồng quản trị 
thông qua trước khi thực hiện. 

6.3.2 Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với các chủ nợ do 
không thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm 1, 2 khoản này. 

6.3.3 Kiến nghị các biện pháp khắc phục khó khăn tài chính của Công ty. 
       6.4  Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định 
tại Điều này phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc phải liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích 
đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty và bên thứ ba. 
 
 
7. Chế độ chống lạm dụng quyền lực của người quản lý : 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông sở 
hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, bị hạn chế trong quan hệ kinh tế, dân sự 
với Công ty như sau : 
 

7.1 Các hợp đồng kinh tế, dân sự của Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần 
có quyền biểu quyết và với người có liên quan của họ chỉ được ký kết theo quy 
định sau : 

7.1.1 Đối với các hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được 
ghi trong sổ kế toán của Công ty thì phải được Đại hội đồng cổ đông 
chấp thuận trước khi ký. Cổ đông hoặc cổ đông có người liên quan là 
bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết. 
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7.1.2 Đối với các hợp đồng có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài 
sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty thì phải được Hội đồng quản 
trị chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành 
viên Hội đồng quản trị có người liên quan là bên ký hợp đồng không có 
quyền biểu quyết. 

7.2 Trường hợp các hợp đồng quy định tại điểm 1, khoản 7 điều này được ký mà 
chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận thì hợp đồng 
đó vô hiệu lực và được xử lý theo quy định của pháp luật. Những người gây thiệt 
hại cho Công ty thì phải bồi thường. 

8. Chế độ lưu giữ tài liệu của Công ty: 

8.1 Công ty cổ phần phải lưu giữ các tài liệu sau đây: 

8.1.1 Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, quy chế quản lý nội 
bộ của Công ty, sổ đăng ký cổ đông. 

8.1.2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ; giấy chứng nhận quyền sở hữu 
công nghiệp ; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm. 

8.1.3 Các tài liệu và giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của Công ty. 
8.1.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các quyết định 

đã được thông qua. 
8.1.5 Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán. 
8.1.6 Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận 

của tổ chức kiểm toán độc lập. 
8.1.7 Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm. 

8.2 Công ty cổ phần phải lưu giữ các tài liệu theo quy định tại khoản 1, ở trụ sở 
chính hoặc nơi khác nhưng phải thông báo cho cổ đông và cơ quan đăng ký kinh 
doanh biết. Thời hạn lưu giữ theo quy định của pháp luật. 

 
Điều 18: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp 

- Tranh chấp giữa các thành viên sáng lập trước hết phải được giải quyết qua thương 
lượng hòa giải. 

- Trong trường hợp các bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì vụ tranh 
chấp sẽ được đưa ra Tòa án để giải quyết. Quyết định của tòa án là quyết định cuối 
cùng mà các thành viên phải tuân theo. 

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến  Điều lệ này  trước  hết phải được giải quyết 
thông qua thương lượng hòa giải. Trong trường hợp các bên tranh chấp không thỏa thuận hòa 
giải được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài 
Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này. 
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CHƯƠNG VI 
 

CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG 
 

Điều 19 : Công ty mua lại cổ phần của cổ đông : 

1. Các cổ đông, trừ cổ đông ưu đãi hoàn lại, có quyền yêu cầu Công ty phải mua lại cổ phần 
của mình trong trường hợp họ không đồng ý với quyết định về tổ chức lại Công ty (chia, 
tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi Công ty). Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó 
ghi rõ họ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu 
cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gởi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ 
ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề nói tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1, điều này, 
với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc qui định tại Điều Lệ Công Ty, trong 
thời hạn  chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

3. Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần 
hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau : 

3.1 Việc mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định. Trong trường hợp khác do Hội đồng quản trị quyết định. 

3.2 Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông 
giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại. Đối với cổ 
phần loại khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường. 

3.3 Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần 
của họ trong Công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của 
Công ty phải được thông báo đến tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên và trụ sở Công ty, 
tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định 
giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chấp 
nhận bán cổ phần của họ trong Công ty. Cổ đông phải gửi chào bán cổ phần của 
mình đến Công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo. 

3.4 Điều kiện thanh toán khi Công ty mua lại cổ phần. Công ty chỉ được quyền 
thanh toán các khoản mua lại cổ phần của cổ đông, khi các khoản thanh toán 
này không ảnh hưởng đến bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ 
tài sản khác của Công ty. 

3.5 Tất cả các cổ phần được Công ty mua lại theo quy định tại khoản này, được coi 
là cổ phần chưa bán trong số cổ phần được quyền chào bán. 

3.6 Sau khi thanh toán hết số cổ phần Công ty mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được 
ghi trong sổ kế toán của Công ty giảm 10% thì Công ty phải thông báo điều đó 
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cho tất cả chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết cổ phần 
mua lại của Công ty. 

3.7 Trường hợp Công ty thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định trong khoản 
này, thì cổ đông phải hoàn trả cho Công ty số tiền hoặc tài sản đã nhận. Trường 
hợp cổ đông không hoàn trả được cho Công ty thì cổ đông và Hội đồng quản trị 
phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nợ của Công ty. 
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CHƯƠNG VII 
 

THỐNG KÊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

(CÁC LOẠI QUỸ VÀ MỨC GIỚI HẠN QUỸ, 
LẬP QUỸ, TRẢ CỔ TỨC, CHIA LỢI NHUẬN, CHỊU LỖ) 

 
Điều 20 : Năm tài chính, lập quỹ, trả cổ tức, chia lời/lỗ. 
 
1. Năm tài chính : 

1.1 Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương 
lịch. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh đến ngày 31/12 cùng năm. 

1.2 Công Ty phải lập báo cáo tài chính năm theo qui định của pháp luật, phải nộp 
báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua cho cơ 
quan thuế có thẩm quyền và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

1.3 Báo cáo tài chính năm phải bao gồm : 
1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
1.3.2 Bảng cân đối kế toán 
1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
1.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính 

 
2. Lập quỹ, phân chia lợi nhuận, chịu lỗ : 

2.1 Trích lợi nhuận để thành lập các quỹ sau : 
2.1.1 Quỹ dự phòng tài chính. Trích không dưới 5%. Tỷ lệ cụ thể Hội đồng 

quản trị quy định. Mức dự trữ là 30% vốn điều lệ. 
2.1.2 Quỹ đầu tư phát triển trích không dưới 30%. Tỷ lệ cụ thể do Hội đồng 

quản trị quy định. Không hạn chế mức dự trữ. 
2.1.3 Quỹ nghiên cứu khoa học công nghệ đào tạo, trích không dưới 10%. Tỷ 

lệ cụ thể do Hội đồng quản trị quy định. Mức dự trữ là 10% vốn điều lệ. 
2.1.4 Quỹ khen thưởng phúc lợi, trích không quá 5%. Tỷ lệ cụ thể do Hội 

đồng quản trị quy định, mức dự trữ là 1% vốn điều lệ. 

2.2 Phân chia lợi nhuận : Sau khi trích quỹ, Công ty sẽ chia lợi nhuận cho các cổ 
đông bằng cách chi trả cổ tức. Tỉ lệ cụ thể như sau: trích 05% lợi nhuận chia cho 
các cổ đông sáng lập theo tỉ lệ góp vốn; sau đó số lợi nhuận còn lại sẽ được chia 
đều cho tất cả các cổ đông (bao gồm cổ đông sáng lập và các cổ đông khác), 
theo tỉ lệ góp vốn vào Công ty. 

2.3 Phân chia lỗ : 
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2.3.1 Các khoản lỗ sẽ được trích từ các quỹ cho đến khi đủ, theo trình tự: 
Quỹ “dự phòng tài chính”, quỹ “đầu tư phát triển”, quỹ nghiên cứu 
khoa học”, quỹ “khen thưởng phúc lợi”. 

2.3.2 Trường hợp các quỹ không bù đắp hết các khoản lỗ, thì Hội đồng quản 
trị quyết định huy động các phương tiện thanh toán có thể nhưng không 
quá 20% tổng giá trị được ghi trong sổ kế toán của Công ty. Nếu tỷ lệ 
cao hơn 20% thì quyết định của Hội đồng quản trị phải được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua. 

2.3.3 Trường hợp Công ty bị lỗ kéo dài, các khoản nợ đã vượt 50% tổng giá 
trị được ghi trong sổ kế toán của Công ty, thì Hội đồng quản trị hay Đại 
cổ đông có quyền đề nghị Đại hội đồng cổ đông tăng vốn theo tỷ lệ cổ 
phần của các cổ đông phổ thông hay giải thể Công ty. 

2.3.4 Trường hợp các khoản lỗ làm cho Công ty không có khả năng thanh 
toán cho chủ nợ, thì Công ty giải thể theo luật phá sản. 

3. Trả cổ tức : 

3.1 Trả cổ tức cho cổ đông phổ thông được tiến hành khi Công ty kinh doanh có lãi, 
đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thanh toán cổ tức cố định cho cổ đông ưu đãi 
cổ tức và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Ngay cả khi 
trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và 
các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả và trích quỹ Công ty. 

3.2 Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ 
tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả, chậm nhất là 30 
ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi đến tất cả 
cổ đông, chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải 
ghi rõ tên Công ty, địa chỉ Công ty, địa chỉ của cổ đông, số cổ phần từng loại 
của cổ đông, mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó 
được nhận, thời điểm và phương thức trả cổ tức. 

3.3 Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết 
thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là 
người nhận cổ tức từ Công ty. 

3.4 Cổ tức cố định của các cổ phần ưu đãi cổ tức được chi trả hàng quý, không phụ 
thuộc vào kết quả kinh doanh. Cổ tức thưởng của cổ phần ưu đãi cổ tức phụ 
thuộc vào kết quả kinh doanh. Thời hạn chi trả cổ tức thưởng thực hiện theo cổ 
tức của cổ phần phổ thông. 

3.5 Cổ tức của các cổ phần ưu đãi hoàn lại phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Thời 
hạn chi trả thực hiện theo cổ tức của cổ phần phổ thông. 

3.6 Thời hạn trả cổ tức của cổ phần phổ thông là do Hội đồng quản trị quyết định. 
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3.7 Trường hợp Công ty trả cổ tức trái với quy định trong khoảng này thì cổ đông 
phải hoàn trả cho Công ty số tiền hoặc tài sản đã nhận. Trường hợp cổ đông 
không hoàn trả được cho Công ty thì cổ đông và Hội đồng quản trị phải cùng 
liên đới chịu trách nhiệm về nợ của Công ty. 
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CHƯƠNG VIII 
 

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CÔNG TY 
 
 
Điều 21 : Thành lập Công ty 

Công ty được thành lập sau khi Bản điều lệ này được tập thể các cổ đông sáng lập 
Công ty chấp thuận và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh. 

Mọi phí tổn liên hệ đến việc thành lập Công ty đều được ghi vào mục chi phí của 
Công ty và được tính hoàn giảm vào chi phí của năm tài chính đầu tiên. 

 
Điều 22 : Tổ chức lại, giải thể và thanh lý tài sản Công ty, phá sản Công ty 

1. Tổ chức lại Công ty : 

Đại hội đồng cổ đông quyết định tổ chức lại Công ty, các trường hợp tổ chức lại Công ty 
là:  

1.1 Chia Công ty. Trường hợp này Công ty được chia thành một số Công ty mới 
cùng loại. Sau khi đăng ký kinh doanh các Công ty mới, Công ty sẽ chấm dứt 
tồn tại. Thủ tục chia Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật bởi một 
ban do Đại hội đồng cổ đông thành lập. 

1.2 Tách Công ty. Trường hợp này Công ty chuyển một phần tài sản của Công ty 
hiện có (gọi là Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng 
loại. Sau khi đăng ký kinh doanh cho các Công ty mới, Công ty không chấm dứt 
tồn tại của mình. Công ty và các Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài 
sản khác của Công ty. Thủ tục tách Công ty được thực hiện theo quy định của 
pháp luật bởi một ban do Đại hội đồng cổ đông thành lập. 

1.3 Hợp nhất Công ty. Trường hợp này Công ty hợp nhất với Công ty khác cùng loại 
để thành lập Công ty mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và 
lợi ích hợp pháp sang Công ty hợp nhất. Sau khi đăng ký kinh doanh cho Công ty 
mới, Công ty chấm dứt tồn tại. Thủ tục hợp nhất được thực hiện theo quy định 
của pháp luật bởi một ban do Đại hội đồng cổ đông thành lập. 

1.4 Công ty sáp nhập vào Công ty khác. Trường hợp này Công ty sáp nhập vào 
Công ty khác cùng loại bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và 
lợi ích hợp pháp sang Công ty nhận sáp nhập. Công ty chấm dứt tồn tại. Sau khi 
đăng ký kinh doanh, Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích 
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hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động 
và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Thủ tục sáp nhập được thực hiện theo 
quy định của pháp luật bởi một ban do Đại hội đồng cổ đông thành lập. 

1.5 Công ty khác sáp nhập vào Công ty. Trường hợp này Công ty khác cùng loại sáp 
nhập vào Công ty bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích 
hợp pháp sang Công ty. Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại. Sau khi đăng ký 
kinh doanh, Công ty được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài 
sản khác của Công ty bị sáp nhập. Thủ tục sáp nhập thực hiện theo quy định của 
pháp luật bởi một ban do Đại hội đồng cổ đông thành lập. 

1.6 Công ty chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn. Trường hợp này Công 
ty chuyển đổi từ hình thức cổ phần sang hình thức trách nhiệm hữu hạn. Sau khi 
đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty chấm dứt tồn tại. 
Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập được hưởng các quyền và lợi ích 
hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động 
và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. 

 
2. Giải thể Công ty : 

2.1 Công ty bị giải thể trong các trường hợp : 
2.1.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
2.1.2 Công ty không còn đủ số cổ đông tối thiểu do luật quy định trong thời 

hạn sáu tháng liên tục. 
2.1.3 Bò thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.doanh nghiệp, trừ 

trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác. 

2.2 Trình tự giải thể : 
2.2.1 Họp Hội đồng quản trị : 

2.2.1.1 Họp Hội đồng quản trị :  
Hội đồng quản trị sẽ họp để thảo luận và đề ra phương án giải 
thể. Nội dung chính của phương án gồm : thời hạn giải thể, thủ 
tục thanh lý, thanh toán các khoản nợ, xử lý các quan hệ phát 
sinh từ hợp đồng lao động, lập tổ thanh lý tài sản dựa vào các 
quy định của luật pháp đang có hiệu lực vào thời điểm đó và 
triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định giải 
thể. 

2.2.1.2 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông : 
Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét và thảo luận về phương án 
giải thể, ra quyết định giải thể. Quyết định được thông qua khi 
có trên 65% số cổ đông tham dự biểu quyết chấp thuận. Kể từ 
ngày thông qua quyết định giải thể, Công ty ngừng mọi hoạt 



 35 

động kinh doanh. Việc điều hành Công ty sẽ do Tổ thanh lý 
phụ trách với nhiệm vụ chính là thực hiện phương án giải thể. 

2.2.1.3 Công bố 
Trong thời hạn 7 (bảy) ngày, kể từ ngày quyết định giải thể 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ gởi quyết 
định đến cơ quan đăng ký kinh doanh, các chủ nợ, các người có 
quyền và nghĩa vụ liên quan và người lao động trong Công ty. 
Riêng với các chủ nợ, quyết định gửi đi sẽ kèm theo thông báo 
phương án giải quyết nợ, trong đó có ghi địa điểm và phương 
thức thanh toán số nợ. Quyết định giải thể cũng được niêm yết 
tại Trụ sở chính của Công ty và đăng báo địa phương hoặc báo 
hàng ngày Trung Ương trong 3 số liên tiếp. 

2.2.1.4 Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của Công ty. 
7 ngày sau khi thông qua quyết định giải thể, Hội đồng quản trị 
lập Tổ thanh lý. Tổ này gồm có năm người trong đó có Tổng 
giám đốc và kế toán trưởng của Công ty, ba người là cổ đông 
hoặc là người từ bên ngoài. Trong tổ phải có ít nhất là một kế 
toán viên có kinh nghiệm. Tổng giám đốc và kế toán viên 
không được làm Trưởng tổ thanh lý. 
Tổ thanh lý sẽ thực hiện và hoàn tất phương án giải thể trong 
vòng không quá 6 (sáu) tháng, kể từ ngày được thành lập. 
Sau khi thanh toán hết nợ của Công ty, Tổ thanh lý sẽ gởi hồ sơ 
giải thể tới cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên Công ty 
trong sổ đăng ký kinh doanh. 

 
3. Phá sản Công ty : 

Trường hợp Công ty bị lỗ kéo dài, không có khả năng thanh toán nợ, dẫn đến việc 
phá sản Công ty. Việc này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản 
doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG IX 
 

HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA ĐIỀU LỆ 
 
Điều 23 :  Hiệu lực của điều lệ Công ty 

 Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

Điều 24 : Thể thức thay đổi, bổ sung điều lệ Công ty 

1. Trong quá trình hoạt động của Công ty, Điều lệ được thay đổi, bổ sung theo quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung thay đổi, bổ sung điều lệ Công ty và trình Đại hội 
đồng cổ đông quyết định. 

3. Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trong trường hợp có những qui định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công 
Ty chưa được đề cập trong Bản Điều Lệ này, hoặc trong trường hợp có những qui định 
mới của pháp luật khác với những điều khoản trong điều lệ này, thì những qui định của 
pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công Ty. 
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Điều 25 :  
 
Điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 17-05-
2002; sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 27-10-2007 theo Luật Doanh nghiệp 2005; sửa đổi bổ 
sung lần thứ hai ngày 26-4-2014 theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26-7-2012 của Bộ 
Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; sửa đổi lần thứ ba ngày 
29-4-2017 điều chỉnh vốn Điều lệ công ty, sửa đổi lần thứ tư ngày 28/4/2018 theo Luật Doanh 
Nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017. 
 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, kế thừa 
Bản Điều lệ ban đầu và các lần sửa đổi, bổ sung nêu trên,  Bản Điều lệ này đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua ngày 28/4/2022, gồm 9 chương, 25 Điều, 37 trang.  
Bản Điều lệ này được lập thành mười tám (18) bản có giá trị như nhau, một (1) bản đăng ký tại 
cơ quan đăng ký kinh doanh,  một (1) bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, mười sáu (16) bản 
lưu giữ tại công ty. Mọi sự sao chép, trích lục phải được ký xác nhận bởi Chủ tịch HĐQT hoặc 
người đại diện theo pháp luật của Công ty 
 
 

Ngày 28.04.2022 
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

Công ty CP Bệnh Viện Tim Tâm Đức 
 
 
 
 
 
 

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
Số 01.2018/NQ-ĐHCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2018) 

 
 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh  
 

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được xây dựng căn 
cứ theo các qui định sau: 
a. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 59/2020/QH14 

ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
b. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 54/2019/QH14 

ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
c. Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 

70/2006/QH11; 
d. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng 

đối với Công ty đại chúng; số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

e. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 
số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với 
Công ty đại chúng; 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số 
điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Chứng khoán; 

f. Điều lệ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức. 
 

2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện 
Tim Tâm Đức để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn 
mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. 

3. Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty.  
 
Điều 2. Giải thích thuật ngữ  
 

1. Chữ viết tắt:  
a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ; 
b. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 

0302668322 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 25 tháng 06 năm 2015 do Phòng Đăng 
ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;  

c. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông; 
d. “HĐQT” là Hội đồng quản trị;  
e. “BKS” là Ban kiểm soát.  
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2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
a. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: 

  - Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 
  - Đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS; 
  - Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;  
  - Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 
  - Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty. 

b. “Công ty đại chúng” là công ty cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 25 32 Luật 
chứng khoán; 

c. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại Khoản 9 18 Điều 6 4 Luật chứng khoán; 
d. “Người quản lý doanh nghiệp” được quy định tại Khoản 18 24 Điều 4 Luật doanh 

nghiệp;  
e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng và người điều hành khác theo quyết định của HĐQT trên cơ sở đề nghị của 
Tổng Giám đốc;  

f. “Thành viên HĐQT không điều hành” (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là 
thành viên HĐQT không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 
và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;  

g. “Thành viên độc lập HĐQT” (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được 
quy định tại Khoản 2 Điều 151 155 Luật doanh nghiệp; 

h. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17 23 Điều 4 Luật  
doanh nghiệp, Khoản 34  46 Điều 6  4 Luật chứng khoán.  

 
3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật 

sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.  
4. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại 

Nghị định và Thông tư nói trên thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.  
 
 

CHƯƠNG II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ 
 
Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo 
quy định tại Điều lệ Công ty 
. 
Điều 4. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ . 
Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời 
công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông 
báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười 
lăm (15) hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông 
báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 
Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội 
được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường 
hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường 
dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;  
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b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 
HĐQT, Kiểm soát viên;  

c. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 
d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.  

 
 
Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 
 
Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện 
việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 
Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội 
đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Danh sách cổ đông có 
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty 
và phải được lập không quá 10 ngày trước ngày gởi giấy mời họp Đại hội cổ đông. 
 
Điều 6. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu 
 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy 
quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 
đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến 
hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối 
nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết 
định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng 
vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội 
bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị 
của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị 
của Chủ tọa cuộc họp. 

 
2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng 

ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. 
Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu 
lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.  

 
Điều 7. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 
 
Điều kiện thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định chi tiết tại khoản 
2.7 Điều 17 Điều lệ Công ty. 
 
Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu  
 
Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc 
họp ĐHĐCĐ.Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không 
tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. 
 
Điều 9. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ 
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 Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định chi tiết tại  khoản 2.9 
Điều 17 Điều lệ Công ty. 
 
Điều 10. Biên bản họp ĐHĐCĐ 
 

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và 
có các nội dung chủ yếutheo quy định tại khoản 2.8 Điều 17 Điều lệ Công ty. 

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính 
xác của nội dung biên bản.  

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm 
(15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.  

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được 
tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được 
đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.  

5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ 
đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ 
sở chính của Công ty. 

 
Điều 11. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 
 
Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy 
định của pháp luật chứng khoán. 
 
Điều 12. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 
 

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 
khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại khoản 
2.7.2 Điều 17 Điều lệ Công ty và khoản 10 Điều này. 

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải 
trình dự thảo nghị quyết. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông 
trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) 
ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
b. Mục đích lấy ý kiến;  
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính 
của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước 
công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng 
loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;  

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến;  
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;  
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g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty  
 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc của người 
đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc 
cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.  

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:  
 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và 
không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử 
phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận 
được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong 
trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường 
hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được 
coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

 
6. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS. Biên bản 

kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;  
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt 

số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 
biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;  

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;  
e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng. 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, 

người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên HĐQT, người 
kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính 
trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các 
thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung 
thực, không chính xác. 

 
7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể 

từ ngày kết thúc kiểm phiếu.  
8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và 

tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Công ty. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được 
số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. 

10. Các trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 
a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 
d. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy 

định của Điều lệ. 
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CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 
 
Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:  
 

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 
3.2 Điều 17 Điều lệ công ty. 

2. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của công ty.  
 
Điều 14. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên 

HĐQT 
 
Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT theo qui định tại mục 
3.2.2 Điều 17 và mục 1.1.6.7 Điều 15 Điều lệ Công ty 
 
Điều 15. Cách thức bầu thành viên HĐQT 
 
Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 
mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số 
thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu 
của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định 
theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 
đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên 
đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại 
trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử 
hoặc Điều lệ công ty. 
 
Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 
 
Theo quy định tại khoản 3.4 Điều 17 Điều lệ Công ty. 
 
Điều 17. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 
 
Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công 
ty, và phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán. 
 
Điều 18. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT 
 
Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được 
đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 
ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này 
trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác 
và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách 
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trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được 
công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 
 1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;  
 2. Trình độ học vấn;  
 3. Trình độ chuyên môn;  
 4. Quá trình công tác;  
 5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh 
quản lý khác;  
 6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó 
hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty;  
 7. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);  
 8. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);  
 9. Các thông tin khác (nếu có).  
 

 
CHƯƠNG IV: HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Điều 19. Thông báo họp Hội đồng quản trị 
 

1. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên 
ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên HĐQT có thể từ chối 
thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ 
bằng văn bản của thành viên HĐQT đó.Thông báo họp HĐQT phải được làm bằng 
văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội 
dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận 
và biểu quyết tại cuộc họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng 
phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT và các Kiểm soát 
viên được đăng ký tại Công ty.  

 
Điều 20. Điều kiện tổ chức họp HĐQT 
 

1. Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành 
viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu 
được đa số thành viên HĐQT chấp thuận. 

2. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 
lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 
triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự 
họp. 

 
Điều 21. Cách thức biểu quyết 
 

1. Mỗi thành viên HĐQT (hoặc người được ủy quyền) trực tiếp có mặt với tư cách cá 
nhân tại cuộc họp HĐQT có một (01) phiếu biểu quyết;  

2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất 
mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu 
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thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên HĐQT không được 
tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp HĐQT về những 
quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;  

3. Kiểm soát viên có thể dự cuộc họp HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu 
quyết.  

 
 
Điều 22. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT 
 
HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự họp tán 
thành.Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ 
tịch HĐQT là phiếu quyết định. 
 
Điều 23. Ghi biên bản họp HĐQT 
 
Biên bản họp HĐQT phải được Thư ký HĐQT Công ty ghi đầy đủ, trung thực. Trong trường hợp 
Thư ký HĐQT Công ty vắng mặt,  HĐQT có thể yêu cầu một thành viên HĐQT hoặc một người 
khác làm thư ký ghi biên bản họp. 
Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên 
và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp. trừ khi có 
ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản 
họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt.Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người 
ghi biên bản. 
 
Điều 24. Thông báo nghị quyết HĐQT 
Nghị quyết HĐQT phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công 
ty, và phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.  
 

 
CHƯƠNG V: KIỂM SOÁT VIÊN 

 
Điều 25. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên 
 
Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 169 
Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;  
2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các 

báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.  
 
Điều 26. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên 
 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện theo Điều lệ Công ty. 
2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng 

cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ 
chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng 
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viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến 
hành đề cử.  

 
Điều 27. Cách thức bầu kiểm soát viên 
  
Việc biểu quyết bầu BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông 
có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được 
bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một 
hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ 
cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 
quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 
nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 
phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.  
 
Điều 28. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 
 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật 

doanh nghiệp;  
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục mà 

không được sự chấp thuận của BKS;  
c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;  
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 
 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;  
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy 

định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;  
c. Theo quyết định của ĐHĐCĐ;  
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  

 
Điều 29. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 
  
Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty 
và quy định pháp luật chứng khoán.  
 

 
CHƯƠNG VI: CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Điều 30. Các tiểu ban thuộc HĐQT 
  
HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương 
thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định, nhưng nên có 
ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu 
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ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số 
thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban có thành viên HĐQT.  
 
Điều 31. Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban 
  
Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người có tư 
cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định 
tại Điều lệ công ty.  
 

 
CHƯƠNG VII: NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

 
Điều 32. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp 
 

1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước 
HĐQT và chịu sự giám sát, chỉ đạo của HĐQT trong công việc kinh doanh hàng ngày 
của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và 
các chức danh quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi 
nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết HĐQT. 

2. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt 
được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.  

 
Điều 33. Tổng giám đốc 
 

1. HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng giám đốc; 
ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương 
và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên, được 
thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo 
thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. 
Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng 
giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  

3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty 
4. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ 

và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.  
5. Việc bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.  

 
Điều 34. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp khác 
 
Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được tuyển dụng 
người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của 
Công ty do HĐQT quy định.  
 
Điều 35. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp 
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Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao 
động.  
 
Điều 36. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 
 
Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ 
Công ty và hợp đồng lao động đã ký kết.  
 
 
Điều 37. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp  
 
Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều 
lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán.  
 

CHƯƠNG VIII: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
Điều 38. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS 
 

1. Trách nhiệm của HĐQT trong mối quan hệ phối hợp với BKS  
 

a. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên BKS 
cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT; 

b. Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS (đồng thời với thời điểm gửi Tổng 
giám đốc) trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty;  

c. Các nội dung khác cần xin ý kiến của BKS phải được gửi trong thời hạn quy định 
và BKS có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế này và Điều lệ 
công ty. 

 
2. Trách nhiệm của BKS trong mối quan hệ phối với HĐQT  

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 
HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ;  

b. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT (cùng lúc 
yêu cầu Tổng giám đốc điều hành, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm 
toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên BKS quan tâm;  

c. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không 
trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở 
giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc 
kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng giám đốc trước 
khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy 
quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với 
ĐHĐCĐ gần nhất;  

d. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều 
lệ công ty của các thành viên HĐQT, BKS thông báo bằng văn bản với HĐQT 
trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi phạm 
và có biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước 
ĐHĐCĐ. 
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e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của công ty 
thì BKS phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất 15 ngày làm việc so 
với ngày dự định nhận được phản hồi.  

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày 
làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.  

 
 
Điều 39. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc 
 

1. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho 
Tổng giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời hạn hợp lý theo quy 
định tại Điều lệ Công ty.  

2. Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, cán bộ điều hành 
khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của công ty. HĐQT không 
được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người 
khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.  

3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều 
lệ công ty mà được Tổng giám đốc đề xuất phải được HĐQT phản hồi trong thời hạn 
quy định. 

4. Hội đồng quản trị quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc 
không hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với 
Tổng giám đốc.  

 
Điều 40. Việc tiếp cận thông tin 
 

1. Việc tiếp cận thông tin và tài liệu của Công ty, BKS có nghĩa vụ nêu lý do trong văn 
bản yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu thập trong quá trình giám 
sát hoạt động công ty. Việc tiết lộ các thông tin này chỉ được phép thực hiện khi có yêu 
cầu của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải thông báo cho HĐQT trước khi cung cấp 
hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.  

2. Các thông tin và tài liệu này bao gồm: 
a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT; 
b. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT;  
c. Báo cáo của Tổng giám đốc;  
d. Thông tin, tài liệu về quản lý, báo cáo tài chính;  
e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;  
f. Tài liệu khác liên quan.  

 
Điều 41. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng giám đốc 
 
BKS có chức năng kiểm tra và giám sát: 
 

a. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc (cùng lúc yêu cầu 
cả thành viên HĐQT và thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) 
tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS quan tâm; 
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b. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 
15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng giám đốc để có thêm cơ sở giúp 
Tổng giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc 
kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng giám đốc trước khi báo cáo 
trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được quyền bảo lưu ý kiến 
ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất;  

c. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều lệ công 
ty của Tổng giám đốc, BKS thông báo bằng văn bản với Tổng giám đốc trong vòng 48 
giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 
quả, đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.  

d. Thành viên BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu 
liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;  

e. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình 
hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS phải được gửi đến công ty 
trước ít nhất 48 giờ. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố 
của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.  

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Tổng giám đốc: phải được gửi trước ít nhất là 7 
ngày làm việc và Tổng giám đốc sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.  

 
 
Điều 42. Phối hợp giữa Tổng giám đốc điều hành và HĐQT, BKS 
 

1. Tổng giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của công ty, đảm bảo công ty 
hoạt động liên tục và hiệu quả;  

2. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;  

3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng 
giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước ngày nội 
dung đó cần được quyết định;  

4. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan 
đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 
khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm 
việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày.  

 
 
 

CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ 
KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG 

GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC 
 
 Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật 
đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ 
quản lý khác.  
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CHƯƠNG X: SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 
Điều 43. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
 

1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ 
quyết định 

2. Trong trường hợp những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty 
chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới 
của Pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của 
Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.  

 
 

CHƯƠNG XI: NGÀY HIỆU LỰC 
 
Điều 44. Ngày hiệu lực 
 

1. Quy chế này gồm 11 chương 44 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28 tháng 04 năm 
2022.  

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.  
3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ 

tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty mới có giá trị.  
 
 

                                                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 
 
 
 
 
 

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU 
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                                                    QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                          CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC  

  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức;  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện 
Tim Tâm Đức bao gồm các nội dung sau: 

  
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân 
sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị 
nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội 
đồng quản trị. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu 

trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước 
pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triến của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

  
Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp 

luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài 
chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ 
sau: 

a)  Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ 
đông và của Công ty; 

b)  Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra 
thảo luận; 
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c)  Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty 
con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d)  Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, 
công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản 
trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên 
Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần 
nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người 

quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của 
Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo 
yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công 
ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
1.  Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên.  

2.  Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế.  

3.  Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó 
tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản 
công việc. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 
1.  Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a)  Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b)  Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, 
nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty theo quy định của Điều lệ 
Công ty; 

c)  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 
công ty khác theo quy định của Điều lệ Công ty; 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1.  Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các 

thành viên Hội đồng quản trị. 

2.  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc. 

3.  Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a)  Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b)  Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa 
cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c)  Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d)  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
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4.  Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị 
phải bầu người thay thế trong thời hạn (07)ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường 
hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy 
quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các 
thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo 
nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

5.  Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty. Người 
này có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a)  Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản 
họp; 

b)  Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

c)  Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d)  Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ 
đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 
1.  Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a)  Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; 

b)  Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c)  Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

2.  Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a)  Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp 
bất khả kháng; 

b)  Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

3.  Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; 
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này. 

4.  Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng 
quản trị trong trường hợp sau đây: 

a)  Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công 
ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể 
từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay 
thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
1.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề 

cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 

a)  Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông 
báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b)  Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng 
cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn 
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số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên 
còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử. 

2.  Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 
đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương 
nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm 
giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 
thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 
phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với 
số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu 
bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác 
định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến 
khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số 
phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 
ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công 
ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 
định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
1.  Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin 

liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang 
thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng 
cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin 
cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích 
cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử 
viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a)  Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b)  Trình độ chuyên môn; 

c)  Quá trình công tác; 

d)  Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e)  Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g)  Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức 
vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của 
ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện 
theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

  
Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 
1.  Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội 
đồng cổ đông. 

2.  Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ 
đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 



5 
 

a)  Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của 
Công ty; 

b)  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c)  Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng 
loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d)  Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh 
nghiệp; 

e)  Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

g)  Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h)  Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% 
tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp 
đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 
Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i)   Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp 
đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do 
Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý 
đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty 
khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k)  Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh 
hằng ngày của Công ty; 

l)   Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty 
con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

n)  Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o)  Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 
sinh trong quá trình kinh doanh; 

p)  Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q)  Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của 
Công ty; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định 
khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến 
bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một 
phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp 
luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán 
thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, 
quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định 
nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án 
đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp 
đồng giao dịch 
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1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% hoặc giao dịch 
dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có 
giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các 
đối tượng sau: 

-  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và 
người có liên quan của các đối tượng này; 

-  Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông 
của Công ty và những người có liên quan của họ; 

-  Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh 
nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản 
trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm 
theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp 
thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng 
quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
bất thường 

1.  Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp 
sau: 

a)  Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b)  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối 
thiểu theo quy định của pháp luật; 

c)  Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh 
nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý 
do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành 
nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d)  Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số 
lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối 
thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 
Điều này; 

3.  Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a)  Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b)  Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c)  Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d)  Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách 
và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát; 

e)  Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g)  Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp; 

h)  Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 
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Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, 

nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng 
quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên 
ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo 
quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản 
trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại 
cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 
phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về 
quản trị Công ty. 

  
Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số 
phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một 
thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 
nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3.  Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a)  Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b)  Có đề nghị của Tổng giám đốc; 

c)  Có đề nghị của đa số thành viên Hội đồng quản trị; 

d)  Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Công ty. 

4.  Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục 
đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5.  Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng 
quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với 
Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời 
họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và 
địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài 
liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện 
tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng 
thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7.  Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm 
theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận 
nhưng không được biểu quyết. 

8.  Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. 
Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo 
quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 
Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 
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9.  Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường 
hợp sau đây: 

a)  Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b)  Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này; 

c)  Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 
khác; 

d)  Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

10.  Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 
trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước 
khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11.  Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền 
cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12.  Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự 
họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ 
tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 
1.  Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới 

hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a)  Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b)  Thời gian, địa điểm họp; 

c)  Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d)  Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, 
tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e)  Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; 

g)  Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có 
ý kiến; 

h)  Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i)   Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2.  Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả 
thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các 
điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3.  Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về 
tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4.  Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Công ty. 

Chương V 
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

  
Điều 18. Trình báo cáo hằng năm 

1.  Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông các báo cáo sau 
đây: 

a)  Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 



9 
 

b)  Báo cáo tài chính; 

c)  Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d)  Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát. 

2.  Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát 
để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

3.  Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo 
cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 
năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực 
tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu 

quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Hội đồng quản trị dự 
tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng 
quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3.  Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 
theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo 
cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4.  Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị 
làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi 
nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng 
một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 
khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5.  Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các 
khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6.  Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự 
chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm 
của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1.  Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan 
của mình, bao gồm: 

a)  Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 
họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b)  Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 
những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% 
vốn điều lệ. 

2.  Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong 
thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3.  Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện 
công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản 
chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên 
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còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp 
thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

  
Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 
1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng 

quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được 
phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm 
chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản 
trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì 
thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm 
quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp 
luật, Điều lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên 
Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập 
thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều 
hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát  
1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc 

giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt 
chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản 
trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn 
chỉnh kịp thời. 

  
Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
  

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức bao gồm 7 
chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.. .tháng.. .năm... 

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
                                         CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 

  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 
số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện Tim 
Tâm Đức, bao gồm các nội dung sau: 

  
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, 
tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy 
định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát 
và các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách 

nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp 
luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát. 

  
Chương II 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) 
  

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát 
1.  Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề 

nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2.  Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo 
đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3.  Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng 
thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 
chức, cá nhân khác. 

4.  Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

5.  Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công 
ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường 
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thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho 
Công ty. 

6.  Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa 
vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm 
chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 
1.  Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và 

có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2.  Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3.  Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4.  Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên 
Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục 
thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận 
nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 
  Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a)  Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 

b)  Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản 
trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; 

c)  Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị,Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác; 

d)  Không phải là người quản lý Công ty; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e)  Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 

g)Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 
1.  Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên 

ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan 
đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

2.  Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3.  Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định. 

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề 

cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về 
việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 
này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử 
viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 
ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn 
lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 
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2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới 
thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 
Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 
cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm 
soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 
1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 
phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với 
số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu 
bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định 
theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 
đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 
bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 
viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ 
Công ty. 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 
1.  Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a)  Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 
169 của Luật Doanh nghiệp; 

b)  Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c)  Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

2.  Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a)  Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b)  Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 
kháng; 

c)  Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

d)  Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 
1.  Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên 

quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang 
thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng 
cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá 
nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao 
nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban 
kiểm soát được công bố bao gồm: 

a)  Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b)  Trình độ chuyên môn; 

c)  Quá trình công tác; 

d)  Các chức danh quản lý khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty; 
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g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ 
các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện 
theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

  
Chương III 

BAN KIỂM SOÁT 
  

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều 

hành Công ty. 

2.  Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành 
hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo 
cáo tài chính. 

3.  Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài 
chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và 
trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với 
người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa 
ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ 
đông. 

4.  Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán 
nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5.  Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo 
yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6.  Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được 
yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của 
Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, 
không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7.  Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ 
cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

8.  Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 
Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi 
phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9.  Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và 
các cuộc họp khác của Công ty. 

10.  Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được 
giao. 

11.  Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết 
luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12.  Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề 
nghị của cổ đông. 

13.  Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. 

14.  Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong 
trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 
140 Luật Doanh nghiệp. 
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15.  Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16.  Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có 
liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh 
nghiệp. 

17.  Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 
chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 
hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

18.  Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19.  Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20.  Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị,Tổng Giám đốc và cổ đông. 

21.  Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành 
viên Hội đồng quản trị,Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông 
báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 
vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22.  Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

23.  Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội 
đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông. 

24.  Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với 
trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên 
Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu 
cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25.  Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công 
ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 
1.  Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo 

phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a)  Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo; 

b)  Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

c)  Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành. 

2.  Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở 
chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của 
Công ty trong giờ làm việc. 

3.  Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung 
cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh 
của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội 
đồng cổ đông 

1.  Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
trong các trường hợp sau đây: 

a)  Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của 
pháp luật; 
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b)  Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp; 

c)  Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội 
đồng quản trị không thực hiện. 

2.  Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban 
kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3.  Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ 
được Công ty hoàn lại. 

  
Chương IV 

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 
  

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít 

nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị,Tổng Giám đốc và đại diện tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát 
Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên 

Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát 
phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

  
Chương V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 
  

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội 
dung sau đây: 

1.  Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

2.  Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. 

3.  Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm 
soát. 

4.  Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết 
quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5.  Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền 
kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị,Tổng 
Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó 
thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 
03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6.  Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị,Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh 
nghiệp khác. 

7.  Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị,Tổng Giám 
đốc và các cổ đông. 

8.  Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp 
thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 
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Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 

 Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo 
quy định sau đây: 

1.  Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích 
khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2.  Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn 
độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng 
năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông 
có quyết định khác. 

3.  Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của 
Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên 
quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 

1.  Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của 
mình, bao gồm: 

a)  Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 
họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp 
hoặc cổ phần đó; 

b)  Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 
những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần 
trên 10% vốn điều lệ. 

2.  Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty 
trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3.  Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ 
được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

4.  Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 
năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có 
liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do 
Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các 
nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5.  Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được 
sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

  
Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 
  

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 
Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự 

phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của 
Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công 
việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 20. Mối quan hệ với Ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng 
giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 
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Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức 
năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

  
Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
  

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức bao gồm 7 
chương 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.. .tháng.. .năm... 

  
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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